
 

 

CHƯƠNG 8 

CƠ SỞ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 

CHI TIẾT MÁY THEO ĐỘ TIN CẬY 

Các chi tiết cơ khí được gọi là an toàn và đáng tin cậy khi giá trị 

giới hạn theo chỉ tiêu tính (độ bền, cứng, bền mòn…) vượt quá giá trị tính 

toán. Do đó, để phân tích và thiết kế trên cơ sở độ tin cậy các chi tiết 

máy đòi hỏi các hiểu biết về bản chất ngẫu nhiên của độ bền S (hoặc độ 

cứng, độ bền mòn…) và ứng suất L (hoặc độ võng, lượng mòn…) dựa theo 

các dạng hỏng chi tiết máy và kết cấu. 

 Theo cơ sở tính toán độ tin cậy đã trình bày trong các chương 

trước và các số liệu trong các tài liệu chi tiết máy [32, 51, 53], trong 

chương này chúng tôi giới thiệu cơ sở tính toán thiết kế và phân tích các 

chi tiết máy theo độ tin cậy. Cần chú ý rằng trong nhiều chi tiết khi phân 

tích và thiết kế theo độ tin cậy chúng tôi xác định theo hệ số an toàn 

trung bình n . 

8.1 ĐỘ TIN CẬY BỘ TRUYỀN BÁNH MA SÁT  

Đối với bộ truyền bánh ma sát với lực ép không đổi. Để bộ 

truyền làm việc được phải thỏa điều kiện không trượt trơn: 

R = P(Fms=Fnf > F)       (8.1) 

trong đó: Fn - lực ép con lăn (giả sử là đơn định); F,f  - giá trị trung bình 

hệ số ma sát f và lực vòng có ích F tại điểm giữa vùng tiếp xúc.  

Điểm phân vị phân phối chuẩn: 

z1 = - 
2

F

2

f

22

F

2

f

n

vvn

1n

SS

FfF









       (8.2) 

trong đó: 

F

fF
n

n  - hệ số an toàn trung bình; Sf, SF, vf, vF - tương ứng sai 

lệch bình phương trung bình và hệ số biến phân của hệ số ma sát và tải 

trọng ngoài. 

Đối với bộ truyền bánh ma sát với lực ép Fn điều chỉnh 

được, khi đó lực ép Fn tỉ lệ với lực vòng có ích F và hệ số tỉ lệ c  (Fn = 

cF). 

Xác suất không trượt trơn: 

R = P[(cFf-F)>0]      (8.3) 
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Hoặc  R = P[F(cf-1)>0] 

Điểm phân vị phân phối chuẩn: 

 
2
2

2
1

1

1

SS

fcF
z




          (8.4) 

trong đó:  
FF

m

vFfcS

F

S 11 











  và  

ff

m

vfFcS

f

S 











2 . 

8.2 ĐỘ TIN CẬY BỘ TRUYỀN ĐAI 

Ứng suất tính toán lớn nhất (bao gồm ứng suất kéo và uốn) sinh 

ra trong đai tại vị trí dây đai bắt đầu tiếp xúc với bánh dẫn: 

uvfα

fα

σσ
1e

e

A

F
σ 


      (8.5) 

trong đó: F - lực vòng cần truyền; A - tiết diện ngang dây đai; u - ứng 

suất uốn trong đai trên bánh đai nhỏ; v - ứng suất do lực ly tâm gây nên; 

 - là góc trượt, giá trị lớn nhất của chúng bằng góc ôm đai max = 1; f – 

hệ số ma sát giữa đai và bánh đai, đối với đai thang là hệ số ma sát qui 

đổi f’ = f/sin(/2) với  là góc chêm đai. 

Giá trị trung bình và sai lệch bình phương trung bình ứng suất: 

uv
f

f

1e

e

A

F
σσσ

α

α




       (8.6) 
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
  (8.7) 

trong đó: Sf, SF, Sa2 và Sv - sai lệch bình phương trung bình hệ số ma sát 

f, lực vòng F, ứng suất uốn và ứng suất do lực căng phụ gây nên. 

Ta xác định giới hạn mỏi lim từ phương trình đường cong mỏi: 

m
limlim

N

N0

0
       (8.8) 

trong đó: 
0lim

  - giới hạn mỏi, tương ứng số vòng làm việc cơ sở N0; N - 

tổng số vòng làm việc của đai; m - chỉ số mũ. 

Giá trị trung bình và sai lệch bình phương trung bình ứng suất 

giới hạn theo độ bền: 

m
0

limlim
N

N

0

  và  Slim = 
2
3

2
0 SS

lim
   (8.9) 
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trong đó: Slim0 - sai lệch bình phương trung bình của ứng suất giới hạn 

lim0 biết được từ kết quả thử nghiệm mỏi các dây đai;  S3 = 

m

lim

m


Sm        

= 
mlim S

N

N
ln

m









 0

2

1
 - sai lệch bình phương trung bình, tính đến độ phân 

tán của chỉ số mũ m. 

Điểm phân vị của phân phối chuẩn theo điều kiện bền của dây đai: 

  z1 = - 
2

3

2

2

2

1

2

im0

lim

SSSS

σσ




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8.3 ĐỘ TIN CẬY BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 

 Các dạng hỏng chủ yếu bộ truyền bánh răng là tróc rỗ bề mặt 

răng nếu được bôi trơn tốt và gãy răng do mõi, tương ứng với việc tính 

toán thiết kế và kiểm nghiệm theo chỉ tiêu bền tiếp xúc và uốn. Do Hlim, 

F,  Flim và F là tích của các đại lượng ngẫu nhiên, nên theo công thức 

(7.16) ta dễ dàng xác định được hệ số biến phân của chúng. 

 8.3.1 Tính toán theo độ bền tiếp xúc 

Xác suất làm việc không hỏng RH theo tiêu chuẩn bền tiếp xúc 

được xác định như là xác suất mà khi đó ứng suất tiếp xúc H tính toán 

nhỏ hơn giới hạn mỏi tiếp xúc Hlim tức là RH = P(H<Hlim). 

 8.3.1.1 Ứng suất tiếp xúc H 

Ứng suất tiếp xúc H được xác định theo công thức sau: 

HVHHA

w

HMH
KKKK

udb

)u(T
ZZZ 




2

12
, MPa    (8.11) 

trong đó: KA - hệ số tải trọng ngoài; KH - hệ số phân phối không đều tải 

trọng theo chiều rộng vành răng; KHV - hệ số tải trọng động; KH- hệ số 

phân phối không đều tải trọng giữa các răng; d – đường kính vòng chia 

bánh răng, mm;  bW - chiều rộng vành răng, mm; u - tỉ số truyền; T - 

mômen xoắn danh nghĩa trên bánh dẫn, Nmm; ZM  hệ số xét đến ảnh 
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hưởng cơ tính vật liệu; Z - hệ số xét đến ảnh hưởng của tổng chiều dài 

tiếp xúc; ZH- hệ số xét đến hình dạng của bề mặt tiếp xúc. 

Công thức (8.11) được viết lại: 

HVHHA
2

wba

HMH
KKKK

ud

T4
ZZZ 


   (8.12) 

với 

)u(d

b

a

b
w

w

w

ba

1

2


  hệ số chiều rộng vành răng. 

Giá trị trung bình của ứng suất tiếp xúc: 

HVHHA
3

wba

HMH KKKK

ud

T4
ZZZ 



   (8.13) 

Công thức xác định hệ số biến phân 
H

v : 

22

u

2

d

2

K

2

K

2

K

2

K

2

T

2

Z

2

Z

2

Z
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 (8.14) 

Sai lệch bình phương trung bình ứng suất tiếp xúc: 

H
HH

vS 


      (8.15) 

Hệ số ZM 

  Hệ số xét đến cơ tính vật liệu: ZM = 

)](E)(E[

EE

2
21
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
 

Nếu cặp vật liệu là thép: ZM = 

)(

E

21 
, theo bảng 3.2 

5100792 .,E  MPa, vE= 0,01 và 2980,  và v= 0,21 từ đó suy ra: 
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= 5,68 

Hệ số xét đến ảnh hưởng của tổng chiều dài tiếp xúc Z: 
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Z = 

3

4 
 với  - hệ số trùng khớp ngang có giá trị từ 1,21,9 khi đó 

551
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,

,,



   và 11670

6

2191
,

,,
S 





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 Giá trị trung bình và sai lệch bình phương trung bình: 

    90370
3
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4
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Z 
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 

  
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Hệ số xét đến hình dạng của bề mặt tiếp xúc ZH: ZH= 

w
sin 2

2
với 

w là góc ăn khớp có giá trị trung bình 
020

W
  và hệ số biến phân  

v= 0,1. 

Khi đó:  

 761
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2
,

.sinsin
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H
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`  083801020
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




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Hệ số KA 

Theo ISO thì KA được xem như là một hệ số độc lập và được đánh 

giá bởi các chuyên gia ngành cơ khí, dựa trên kết quả thực nghiệm và vận 

hành máy khi giải quyết các bài toán động lực học máy. 

Nếu cho trước KAmin và KAmax thì AK và
A

K
v có thể xác định như 

sau: 

2

KK
K

AminAmax
A


  

6

KK
S

AminAmax

K
A


      (8.16) 

 
minAmaxA

minAmaxA

A

K

K

KK

KK

K

S

v
A

A 




3
                   

Hệ số phân phối tải trọng theo chiều rộng vành răng KH: 

Hệ số KH được xác định theo công thức sau với miền phân phối 

KH là 2(KH - 1): 
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Hw

nm

t

2

w

H
K

F

C0,4b
1K

γΣ
β         (8.17) 

trong đó: bW - chiều rộng vành răng; Ct - độ cứng riêng tổng cộng của cặp 

răng tiếp xúc;  = w +  - góc xoay tổng cộng của răng với w - góc xoay do 

biến dạng đàn hồi của tất cả chi tiết như bánh răng, trục, ổ và  - góc 

xoay răng do sai số chế tạo; KHW - hệ số tính đến khả năng chạy rà của 

răng; Fnm = 
*

nt
AFK  - lực vòng tương đương (với F*nt là lực vòng danh 

nghĩa). 

Sai lệch bình phương trung bình: 

    1
9

1
1

3

2

6

1
 


HHK

KKS
H

                     (8.18) 

Từ đây suy ra:      

 
 



 



H

H

K

K

K
v

H 9

1
               (8.19) 

Hệ số KHV 

Hệ số KHV xét đến ảnh hưởng tải trọng động của chi tiết vì tỉ lệ 

với độ phân tán sai số  bước răng: 

KHV = 1 + cX =1 + c          (8.20) 

trong đó: c - hệ số tỉ lệ thuận với vận tốc vòng, khối lượng qui đổi và tỉ lệ 

nghịch với tải trọng riêng được truyền;  - hệ số tính đến ảnh hưởng quá 

trình chạy rà và tải trọng động đến độ bền mỏi. 

Hệ số biến phân vV của hệ số KHV nhỏ hơn hệ số biến phân vx của 

tải trọng động phụ 

HV

HV

K

K 1
 lần: 

x

HV

HV

K
v

K

K
v

HV

1
     

 Hệ số vx được xác định theo biểu thức sau: 

 
250 )v,(vv

2

x        (8.21) 

Khi đó: 

vHV = 
250

1
)v,(v

K

K 2

HV

HV

 


 

trong đó v là hệ số biến phân sai số bước răng  và v  là hệ số biến 

phân của . 

 Hệ số biến phân v xác định theo công thức: 
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)3,5(

)2(
v

minmax

minmax




              (8.22) 

Khi độ rắn bề mặt H >  350 HB ( = 0,75…0,5 và  v = 0,114): 

HV

HV

HV

K

K
,v

1
170


      (8.23) 

Khi độ rắn bề mặt H   350 HB ( = 0,5…0,25 và v  = 0,19): 

HV

HV

HV

K

K
,v

1
230


      (8.24) 

Hệ số xét đến sự phân phối không đều tải trọng giữa các răng 

KH   

Giá trị trung bình hệ số HK  đối với bánh răng trụ răng thẳng 

cho trong bảng 8.1. 

Bảng 8.1 

Độ rắn bánh dẫn và bị dẫn 

Cấp chính xác 

5 6 7 8 9 

H1>HB300 và H2>HB350 

3

ε4 α
 0,8 0,9 1 1 

H1  HB350 hoặc H2 HB300 

3

ε4 α
 

3

ε4 α
 0,8 0,9 1 

Đối với bánh răng trụ răng nghiêng: 

    6n

H 1,40,005v0,0580,002v0,942
1

K


α

α
ε

 (8.25) 

trong đó: n là cấp chính xác; v - vận tốc vòng, m/s;   - hệ số trùng khớp 

ngang. 

 Hệ số biến phân được xác định theo công thức: 

 



 


v

K

)aK(
v

H

HH

K
H

     (8.26) 

trong đó: aH - đại lượng giới hạn, phụ thuộc vào hệ số trùng khớp; bH - 

hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào tải trọng riêng được truyền, độ cứng, chạy rà 

răng, hệ số trùng khớp;  - sai số bước răng. 

Nếu giá trị KH tính toán lớn hơn 1 thì ta lấy KH =1, nếu nhỏ hơn 

KHmin thì ta lấy KH = KHmin.  

Nếu 1  KH  KHmin thì các hệ số aH = 0,55 và v = 0,25. 

 8.3.1.2 Giới hạn mỏi tiếp xúc Hlim  

Giới hạn mỏi tiếp xúc Hlim được xác định theo công thức: 
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XHtVRHLlimHlimH
KKZZK

0     (8.27) 

trong đó: ZR - hệ số ảnh hưởng độ nhám  mặt răng; ZV - hệ số ảnh hưởng 

vận tốc vòng;  Kt - hệ số ảnh hưởng điều kiện bôi trơn; KXH - hệ số ảnh 

hưởng kích thước răng; KHL - hệ số tuổi thọ; 
0

limH
 - giá trị giới hạn mỏi 

dài hạn của mẫu thử;  

 Công thức (8.27) được viết dưới dạng sau: 

  
HLXHtVRlimHlimH

KKKZZ
0     (8.28) 

 Giá trị trung bình giới hạn mỏi tiếp xúc xác định theo công thức: 

                HLXHtVR
0

limHlimH
KKKZZ    (8.29) 

Mặt khác 
0

Hlimσ  có thể xác định theo công thức: 

 bHaK
p

0

limH

      (8.30) 

trong đó: a, b - là các hằng số đối với thép thường hóa hoặc tôi cải thiện a 

= 2 và b = 70; H  - giá trị trung bình độ rắn bề mặt răng; Kp - hệ số xét 

đến mẫu thử. 

Nếu độ rắn bề mặt cho giá trị Hmin và Hmax thì khi đó: 

2

minmax
HH

H


      (8.31) 

Hệ số xét đến mẫu thử Kp được xác định theo công thức: 

011

1

limH

vz

K
*p




      (8.32) 

trong đó: 0
limH

v


- hệ số biến phân của giới hạn mỏi dài hạn của mẫu; 
*

z1      

- điểm phân vị phân phối chuẩn, phụ thuộc vào xác suất làm việc không 

hỏng của mẫu thử khi xác định giới hạn mỏi. 

Giá trị hệ số biến phân của giới hạn mỏi dài hạn: 0
limH

v


= 0,08 ÷ 

0,1 (đối với các răng được tôi bề mặt) và 0
limH

v


= 0,10 ÷ 0,12 (đối với các 

răng được tăng bền bề mặt).  

Giả sử khi thử nghiệm xác suất làm việc không hỏng 0,5 và do đó 

*
z1  = 0. Nếu xác suất làm việc không hỏng 0,8 ÷ 0,9 thì điểm phân vị      

*
z1  = - (0,84 ÷ 1,08). Hiện nay nếu tính xác suất làm việc không hỏng là 

0,9 và 0,99 thì giá trị 
*

z1  sẽ  bằng -1,28 và - 2,32. 

Từ công thức (8.28) suy ra hệ số biến phân giới hạn mỏi tiếp xúc: 

222222
0

HLXHtVR
limHlimH

KKKZZ
vvvvvvv 

        (8.33) 
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Sai lệch bình phương trung bình của giới hạn mỏi tiếp xúc: 

       
limH

limHlimH

vS  
     (8.34) 

Khi tính toán thiết kế hệ số biến phân giới hạn mỏi 
limH

v có thể 

xác định gần đúng theo công thức: 

220 10,)v(v
limHlimH

      (8.35) 

Xác suất làm việc không hỏng của bánh răng trụ phụ thuộc vào 

điểm phân vị z1 được xác định theo công thức: 

22
1

HlimH

SS

z
HlimH

 




222

H

H

HlimH

vvn

1n





   (8.36) 

Hệ số an toàn nH theo ứng suất trung bình: 

H

limH

H
n




       (8.37) 

 Để giải bài toán thiết kế, nghĩa là tìm giá trị đường kính d , khi 

đó 
H

n và 
2

H

v là hàm số của d . Thay thế các biểu thức 
H

n và 
2

H

v  vào 

(8.36) và rút gọn: 

22222 1
1

)n()vvn(z
HH

HlimH

   

Từ đây suy ra:    

0121 22222

11
 

HlimH

vzn)vz(n
HH

   (8.38) 

Giải phương trình trên ta tìm được 
H

n , sau đó theo công thức 

(8.37) ta tìm được 

H

limH

H
n


 , từ phương trình (8.13) ta tìm được d : 

  3

2
4

HVHHA

baH

HM

KKKK

u

TZZZ
d 


















   (8.39) 

 

 8.3.2 Phân tích và thiết kế theo độ bền uốn 

 8.3.2.1 Ứng suất uốn F 

Ứng suất uốn F sinh ra tại chân răng được xác định theo công 

thức: 




 YYY

dmb

KKKK2T

F

nw

FVFFA

F βσ ,  MPa   (8.40) 
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trong đó: T - giá trị mômen danh nghĩa trên bánh dẫn, Nmm; bW - chiều 

rộng vành răng, mm; d1 - đường kính vòng chia bánh dẫn, mm; mn – 

môđun pháp, mm; YF - hệ số dạng răng; Y – hệ số xét đến ảnh hưởng góc 

nghiêng răng, với răng thẳng giá trị này bằng 1; Y - hệ số xét đến ảnh 

hưởng của trùng khớp ngang, với răng thẳng giá trị này bằng 1. 

Thay 
nbmw

mb  vào công thức (8.40) ta có:  

YYY

d

KKKKTz

F

bm

FVFFA

F 





3

22
   (8.41) 

Giá trị trung bình ứng suất uốn:  

             



 YYY

d

KKKKzT2

F
3

bm

FVFFA

2

F    (8.42) 

Các đại lượng mômen xoắn trên bánh dẫn, đường kính vòng chia 

bánh dẫn, hệ số tải trọng là các đại lượng ngẫu nhiên. 

Hệ số biến phân ứng suất uốn được xác định theo công thức: 

2222222222
dYYYKKKKT

vvvvvvvvvvv
bmFFFVFAF

  
 (8.43) 

Sai lệch bình phương trung bình ứng suất uốn: 

 
F

FF

vS 


      (8.44) 

Giá trị trung bình 
F

K  xác định theo công thức: 

FWFF KKK 





   11

0
     (8.45) 

trong đó: 
0

FK   - giá trị hệ số FK  trong giai đoạn làm việc ban đầu (chưa 

tính chạy rà); KFW - hệ số xét đến chạy rà răng.  

Hệ số 

0

FK   được chọn phụ thuộc 
0

HK  và hệ số chiều rộng vành 

răng m = bw/m theo tiêu chuẩn. Các hệ số KFW tra bảng theo tiêu chuẩn 

hoặc cho trước.  

Giá trị trung bình của hệ số FvK  xét đến ảnh hưởng tải trọng 

động phụ thông thường được cho trước. 

Giá trị trung bình  FK  xét đến sự phân phối tải trọng không 

đều giữa các răng được xác định theo công thức: 

- Đối với răng thẳng: 
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Fm

F

F

,,K


 580420      (8.46) 

trong đó: FFm - lực vòng quy ước bằng lực vòng F*Ft nhân cho các hệ số 

AK , FK , FK ;   - giá trị trung bình sai số bước răng.  

- Đối với răng nghiêng: 

   











4

514 n
KF      (8.47) 

trong đó n - cấp chính xác bộ truyền. 

Nếu hệ số FK  tính theo các công thức trên nếu lớn hơn 1 thì ta 

lấy giá trị FK  = 1. Nếu FK  nhỏ hơn KFmin thì ta lấy FK = KFmin. Theo 

ISO thì  KFmin = 0,25 + 0,75



1
. 

8.3.2.2 Xác định giá trị giới hạn mỏi uốn 

Giá trị giới hạn mỏi uốn 
minF

  được xác định theo công thức: 

CFxRFLZ

0

FlimFlim
KYYYKK              (8.48) 

trong đó: Fmin

0  - giá trị giới hạn mỏi của mẫu thử thông thường là bánh 

răng có môđun m = 3 mm;  KZ - hệ số xét đến ảnh hưởng của số răng của 

bánh dẫn; KFL - hệ số tuổi thọ: m

FE

6

m

FE

F0

FL

N

4.10

N

N
K   (m có giá trị bằng 6 

hoặc bằng 9); KFC - hệ số xét đến ảnh hưởng khi quay hai chiều đến độ 

bền mỏi: KFC = 1 khi quay một chiều, KFC = 0,70,8 khi quay hai chiều; YR 

- hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám: YR = 1 khi phay và mài răng,  YR 

= 1,051,2 khi đánh bóng; Yx - hệ số kích thước: khi tôi bề mặt và thấm 

nitơ Yx = 1,05 - 0,005m, đối với gang xám Yx = 1,075 - 0,01m với m là 

môđun răng;  Y - hệ số độ nhạy vật liệu bánh răng đến sự tập 

trung tải trọng: Y = 1,082 - 0,172lgm với m là môđun răng. 

- Đối với thép thường hóa hoặc tôi cải thiện: 

0
limF

  = 1,8HB            (8.49) 

- Đối với thép thấm Carbon và Nitơ-Carbon: 

0
limF

  = 800÷900 MPa            (8.50) 

Để xác định giá trị trung bình 
0

limF  ta nhân 
0

limF
  cho hệ số Kp như 

trong trường hợp ứng suất tiếp xúc, nghĩa là:   
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Kp = 
0

11

1

limF

vz
*


          (8.51) 

Hệ số biến phân của giới hạn mỏi răng cơ sở (m = 3mm): 

- Thép thường hóa và tôi cải thiện 
0

limF

v  = 0,08÷0,1 

- Thép tôi tần số cao - 
0

limF

v = 0,1÷0,14  

- Thép thấm Nitơ 
0

limF

v = 0,1÷0,12. 

Công thức xác định giá trị trung bình giới hạn mỏi uốn 
minF

 : 

CFxRFLZ

0

FlimFlim
KYYYKK                (8.52) 

 Hệ số biến phân giới hạn mỏi uốn xác định theo công thức: 

2222222
0

FCXRFLZ
limFlimF

KYYYKK
vvvvvvvv 


  (8.53) 

Sự phân tán giới hạn mỏi của bánh răng được đánh giá bởi hệ số 

biến phân 
limF

v  tính theo sự phân tán giới hạn mỏi các răng trong bánh 

răng và giữa các bánh răng với nhau.  

Khi tính toán thiết kế có thể xác định 
limF

v theo công thức sau:  

  220 140,vv
limFlimF

Z
 

         (8.54) 

Hệ số KZ và Z được xác định như sau: 

KZ = 1- 
0

limF

v ; 

Z

z

K


          (8.55) 

trong đó:   và   - giá trị tra bảng 8.2. 

Bảng 8.2 

Số lượng mẫu thử   Số lượng mẫu thử   

17 1,79 0,04 60 2,32 0,45 

20 1,87 0,52 100 2,51 0,43 

40 2,14 0,48 200 2,75 0,40 

50 2,23 0,46 500 và lớn hơn 3,04 0,37 

Giá trị các hệ số KZ và Z  đối với số răng z = 20÷100, phụ thuộc 

vào 
0

limF
 (giá trị KZ và Z nhỏ tương ứng với số răng lớn) như bảng 8.3. 

Bảng 8.3  

0
limF

v  0,08 0,1 0,12 0,14 

KZ 0,85  0,80 0,80  0,75 0,77  0,70 0,75  0,65 

Z   0,62  0,54 0,65  0,57 0,68  0,60 0,70  0,66 

 

Xác suất làm việc không hỏng (phân tích độ tin cậy) khi tính 

toán theo độ bền uốn sẽ bằng: 
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222
1

1

FlimF

vvn

n
z

F

F

 


           (8.56) 

trong đó Fn  - hệ số an toàn theo giá trị ứng suất trung bình. 

F

limF

F
n




              (8.57) 

Để giải bài toán thiết kế, nghĩa là tìm giá trị đường kính d, khi 

đó  
F

n và 
2

F

v là hàm số của d. Thay thế các biểu thức 
F

n và 
2

F

v  vào 

(8.56):  

22222
1 1)n()vvn(z

FF
FlimF

   

Từ đây suy ra:    

0121 22
1

22
1

2  
FlimF

vzn)vz(n
FF

          (8.58) 

Giải phương trình trên ta tìm được 
F

n , sau đó theo công thức 

(8.57) ta tìm được 

F

limF

F

n


 . Từ phương trình (8.42), chọn trước số răng 

z, ta tìm được d: 

                     3
F

Fbm

FVFFA

2

YYY

KKKKzT2

d 



                             (8.59) 

 Hoặc theo công thức: 

              3
F

Fbd

FVFFA
YYY

KKKKzT2

d 



                        (8.60) 

8.3.3 Độ tin cậy bộ truyền bánh răng trong trường hợp tổng 

quát 

Ta xác định xác suất làm việc không hỏng R của bộ truyền bánh 

răng như là tích xác suất làm việc không hỏng theo các tiêu chuẩn riêng 

biệt. Đối với đa số các bộ truyền bánh răng, mà ở đó dạng hỏng do mỏi là 

phổ biến nhất, xác suất làm việc không hỏng sẽ bằng: 

R = RHRF                 (8.61) 

trong đó: RH, RF - xác suất làm việc không hỏng theo tiêu chuẩn bền mỏi 

khi tiếp xúc và khi uốn. 

Phép nhân đơn giản các xác suất nhờ vào tính tương quan theo các 

chỉ tiêu khác nhau của khả năng làm việc dẫn đến việc giảm xác suất làm 

việc không hỏng. Để tính toán chính xác hơn, xác suất làm việc không 

hỏng được giới thiệu tính theo sự phụ thuộc gần đúng dưới đây: 
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 1n

R

1

R

1
n

1i i




                   (8.62) 

trong đó: Ri - Xác suất làm việc không hỏng theo tiêu chuẩn thứ i; n - số 

các chỉ tiêu tính. 

 Ví dụ, nếu RH = 0,99086  và RF = 0,99379 thì theo công thức (8.61) 

R = RHRF = 0,984707. Nếu ta tính theo công thức (8.62) sẽ cho ra kết quả: 

   

015473115,1

12

0,99379

1

0,99086

1
1n

R

1

R

1

R

1

FH




 

Từ đây suy ra: R = 0,98476. 

8.4 ĐỘ TIN CẬY CỦA TRỤC  

Trục phải thỏa mãn điều kiện độ bền, độ cứng, độ bền mòn và độ 

ổn định dao động. Theo điều kiện bền, đối với các trục quay nhanh thì 

giới hạn mỏi có ý nghĩa quyết định. Tính toán độ tin cậy của trục là rất 

cần thiết vì tải trọng là hàm ngẫu nhiên theo thời gian và giới hạn mỏi 

cũng thay đổi bởi vì vật liệu để chế tạo trục có tính không đồng nhất. Phá 

hủy do mỏi chiếm từ 40÷50% các hư hỏng của trục. Khi quá tải đột ngột 

thì trục chế tạo từ thép thường hóa và tôi cải thiện có thể hỏng do biến 

dạng dẻo quá lớn, vật liệu từ vật liệu giòn và ít dẻo - phá hủy giòn. 

f 

f (  )
2

     f (  )
1

m m 

     f (      )




r

a


r


a


a r

 
ra

0

Xác suất

hỏng

 

Hình 8.1 Đường cong mật độ phân phối biên độ ứng suất a và 

giới hạn mỏi r 

Đặc điểm của tính toán độ bền mỏi của trục là sự quan hệ lẫn 

nhau giữa ứng suất uốn và ứng suất xoắn thay đổi theo các chu kỳ khác 

nhau (ứng suất uốn theo chu kỳ đối xứng, ứng suất xoắn theo chu kỳ mạch 

động) và theo chiều dọc trục tại các mặt cắt nguy hiểm. 
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Tải trọng tác động lên trục là tải trọng trên bánh răng, bánh đai, 

đĩa xích, khớp nối (do không đồng trục)... và ta xác định các phản lực tác 

động lên trục tại các ổ trục. Điểm đặt lực phụ thuộc vào kết cấu ổ trục.  

   Trên đồ thị hình 8.1 là các đường cong phân phối giới hạn mỏi 

của chi tiết r và biên độ ứng suất a. Các đường cong này giao nhau, có 

nghĩa là hiện tượng hỏng hóc có thể xảy ra. 

Giới hạn mỏi chi tiết theo ứng suất pháp và ứng suất tiếp liên 

quan lẫn nhau và hệ số an toàn n  thông thường nhỏ hơn nhiều so với 

τn . Do đó, hệ số biến phân giới hạn mỏi của chi tiết có thể lấy theo hệ số 

biến phân của giới hạn mỏi theo ứng suất pháp. 

Đối với trục có nhiều vùng có sự tập trung ứng suất, phân phối 

theo chiều dài trục. Thông thường  đánh giá độ tin cậy tiến hành theo 

một vùng nguy hiểm nào đó. Xác suất làm việc không hỏng của trục bằng 

tích các xác suất làm việc không hỏng tại các vùng nguy hiểm: 


n

1

itruc
RR                  (8.63) 

 Đối với trục truyền động nếu không có lực dọc trục thì chỉ có bốn 

trường hợp như hình 8.2. Khi tính toán ta tiến hành tại tiết diện nguy 

hiểm của trục theo giá trị mômen tương đương:  

                    
222 750 T,MMM

YXtñ
                                          (8.64) 

         Sai lệch bình phương trung bình của mômen tương đương: 
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         (8.65) 

Ứng suất tại vị trí bánh răng:  

              
33

222
3275032

d

M

d

T,MM
tñYX







                             (8.66) 
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 a) Fr1 và Fr2 ngược chiều                                 b) Fr1 và Fr2 cùng chiều 

         

c) Fr1 và Fr2 ngược chiều                                   d) Fr1 và Fr2 cùng chiều       

Hình 8.2 

   Giá trị trung bình và sai lệch bình phương trung bình ứng suất 

tương đương: 

222 750 T,MMM
yxtd
     (8.67) 

td

T
MY

y
MX

x

Mtd
M

ST,SMSM

S

222222 750
    (8.68) 

vMtd = SMtd td
M       (8.69) 

Giá trị trung bình của ứng suất uốn: 

3

32

d

M
td


                 (8.70) 

 Sai lệch bình phương trung bình ứng suất: 
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2 33232
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
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




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












      (8.71) 

Công thức xác định hệ số biến phân 
H

v : 

22 9
d

tdM
vvv 

          (8.72) 

Sai lệch bình phương trung bình ứng suất tiếp: 
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


vS          (8.73) 

Công thức xác định mômen tương đương và sai lệch bình phương 

trung bình xác định theo công thức trong bảng 8.4. 

 

Bảng 8.4 Công thức xác định mômen và sai lệch bình phương trung bình 
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2

2

2

2

la

b2Ft1FtDYM

Sb

l

bFaF
S

l

bF

S

l

bF2)al(F
Sb

l

b
S

l

b)al(
S








 


















 








 


 

Giới hạn mỏi 
lim

 được xác định theo công thức: 

L

r

lim
K

K


                                              (8.74) 

trong đó: r – giới hạn mỏi xác định bằng con đường thực nghiệm trong 

điều kiện phòng thí nghiệm;   - hệ số kích thước;  -  hệ số ảnh hưởng 

của bề mặt gia công chi tiết; KL - hệ số tuổi thọ; K - hệ số tập trung ứng 

suất. 

Giá trị r được xác định theo giới hạn bền b. 

Khi uốn Khi chịu lực kéo (nén) Khi xoắn 

0,5b 0,45b 0,29b 

          Giá trị trung bình giới hạn mỏi: 

              
L

r

lim
K

K


                                  (8.75) 

Hệ số biến phân giới hạn mỏi: 

22222

HL
rlimH

KK
vvvvvv   

             (8.76) 

     Sai lệch bình phương trung bình: 

lim
limlim

vS 


                  (8.77) 

Theo Marin [42] giới hạn mỏi 
lim

 xác định theo công thức: 
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 lim = rkfkskrktkmke               (8.78) 

Các hệ số công thức (8.78) được xác định như sau: 

r = 
bk

  - giới hạn bền mỏi vật liệu. 

với:   
bk

 - giới hạn bền kéo vật liệu 

               - hệ số tỉ lệ, giá trị trung bình hệ số tỉ lệ   xác định như sau: 

 Khi uốn Khi chịu lực kéo (nén) Khi xoắn 

0,5 0,45 0,29 

        Hệ số biến phân v được xác định: 

Khi uốn Khi chịu kéo (nén) Khi xoắn 

0,146 0,309 0,269 

        Trong một số trường hợp chưa có số liệu đầy đủ thì hệ số 

biến phân giới hạn bền vật liệu vb  có thể chọn trong khoảng 

0,03÷0,04 với thép thường hóa và tôi cải thiện vb = 0,05÷0,07 đối 

với thép tôi tăng bền bề mặt. 

kf – hệ số hiệu chỉnh, xét đến ảnh hưởng của chất lượng bề mặt;  

  kf = e
f

bk
                   (8.79) 

        với 
bk

 - giới hạn bền kéo của vật liệu; e, f - hệ số theo bảng 8.5. 

Bảng 8.5 

  Phương pháp gia công Hệ số e Số mũ f 

Mài  

Gia công cắt gọt hoặc kéo nguội 

Cán nóng 

Không gia công 

1,58 

4,51 

57,7 

272 

-0,085 

-0,265 

-0,718 

-0,995 

Giá trị trung bình hệ số kf = e
f

bk
     (8.80) 

Hệ số biến phân: vkf = 0,098 – kéo nóng; vkf = 0,078 – rèn; vkf = 

0,131 – mặt nến; vkf = 0,060 – bề mặt gia công cắt gọt. 

ks – hệ số xét đến ảnh hưởng kích thước;  

  ks = 1 nếu d  8 mm 

ks = 1,189 d
-0,112

 nếu  8 mm < d  250 mm             (8.81) 

Hệ số biến phân vks = 0. 

kt – hệ số xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ:   

 kt = 1 khi nhiệt độ làm việc t < 21,1
0
C    (8.82) 

kt = 1,108 khi nhiệt độ làm việc t < 204,4
0
C 

km – hệ số xét đến ảnh hưởng khác. Hệ số này phụ thuộc vào: ứng suất dư 

hiện có trên chi tiết; bản chất môi trường ăn mòn mà chi tiết đang 

làm việc… 
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Hệ số biến phân của các hệ số kt và km tùy vào trường hợp cụ thể 

được cho trước, không có công thức tổng quát để xác định các giá trị 

này.  

ke – hệ số xét đến ảnh hưởng của sự tập trung ứng suất  và của rãnh, hệ 

số này được xác định theo công thức sau: 

ke =  

F
K

1
                   (8.83) 

với KF gọi là hệ số giảm độ bền mỏi, giá trị của hệ số này phụ thuộc 

vào dạng và kích thước của sự tập trung ứng suất trên chi tiết. KF 

được xác định theo công thức: 

 

t

t

t

F

K

a)K(

r

K
K

1-10
1


                 (8.84) 

         trong đó:  

 

 vòngrãnh với đối

trục) (vai tiếp chuyển mặt bề với đối

 suốt lỗ  vớiđối























bk

bk

bk

a

21

28

35

             (8.85) 

Đơn vị của bk là MPa, Kt là hệ số tập trung ứng suất hình học; r     

– là bán kính rãnh, mm.  

Hệ số biến phân của hệ số KF là vF và có giá trị như sau: 

  











raõnhvôùiñoái,

truïcvaivôùiñoái,

suoátloãvôùiñoái,

v
F

130

080

110

                 (8.86) 

Ngoài ra nếu ta biết rõ điều kiện thực nghiệm tìm giới hạn mỏi thì 

công thức trên thêm vào kr – hệ số xét đến ảnh hưởng độ tin cậy, được 

xác định theo bảng 8.6. 

  Bảng 8.6 

Xác suất còn khả năng làm việc, %   50     90    95    99     99,9      99,99  

kr  1,00  0,90  0,87  0,82   0,75      0,70 

Nếu số chu kỳ làm việc tương đương NE < N0 thì trong công thức 

trên ta thêm vào hệ số tuổi thọ KL= m

E
N

N0
 với m - số mũ đường cong mỏi. 

Giá trị trung bình
r

 và hệ số biến phân vr được xác định theo công 

thức: 

lim  = fk sk rk tk mk ek  bk      (8.87) 



Cơ sở phân tích và thiết kế chi tiết máy… 

 
181 

22

ke

2

km

2

kt

2

kr

2

ks

2

kflim
vvvvvvvv               (8.88) 

Sự phân tán của giới hạn mỏi chưa được nghiên cứu đầy đủ. Nó đòi 

hỏi phải tăng số thử nghiệm cần thiết để đạt được kết quả đáng tin cậy. 

Xác suất làm việc không hỏng của trục phụ thuộc vào điểm phân 

vị z1 được xác định theo công thức: 

    
22

1

 




SS

z

lim

lim

222

1

 




vvn

n

lim

                  (8.89) 

trong đó nH - hệ số an toàn theo ứng suất trung bình  






lim
n . 

Để giải bài toán thiết kế, nghĩa là tìm giá trị trung bình đường 

kính d , khi đó n  và 
2
v là hàm số của d . Thay thế các biểu thức n và 

2
v  

vào (8.89) và giải phương trình theo n .  

22222 1
1

)n()vvn(z
lim

   

suy ra:   0121 22222

11
  vzn)vz(n

lim

               (8.90) 

Giải phương trình trên ta tìm được n , sau đó ta tìm được 

n

lim
 , 

từ phương trình (8.70) ta tìm được d : 

  3
32

lim

td
nM

d


                 (8.91) 

Để đánh giá độ tin cậy bộ truyền bánh răng ta sử dụng công thức 

(8.79). 

8.5 ĐỘ TIN CẬY Ổ LĂN 

Xác suất làm việc không hỏng ổ lăn: 

RL = P (QL
1/m 

< C)               (8.92) 

trong đó: Q tải trọng động quy ước; L - tuổi thọ tính bằng triệu vòng quay 

cho trước; m - chỉ số mũ có giá trị bằng 3 đối với ổ bi và bằng 10/3 đối với 

ổ đũa; C – khả năng tải động của ổ. 

Ở đây ta khảo sát Q như là một đại lượng ngẫu nhiên. Khả năng 

tải động của ổ với xác suất làm việc không hỏng 90% ta ký hiệu C90. 

Quy luật và các thông số của sự phân phối tuổi thọ của ổ theo ISO 

được xác định theo phân phối Weibull: 

90
90

,ln

L

L

L
eR














      (8.93) 
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trong đó: L90 - tuổi thọ khi xác suất làm việc không hỏng là 90%;  - 

thông số hình dáng của phân phối Weibull liên quan đến sự phân phối 

tuổi thọ (theo tiêu chuẩn  = 1,5). 

Hệ số độ tin cậy a1 

Tỉ số L/L90 người ta gọi là hệ số độ tin cậy a1, được xác định: 

9090 1
90

,lna,ln

L

L
Rln

L















  

với  
9090

1
,ln

Rln

L

L
a

L
     (8.94) 

Giữa L và khả năng tải động C có quan hệ: 

m

9090
C

C

L

L











       (8.95) 

Cho nên: 

m

90

1
C

C
a        (8.96) 

Từ sự phụ thuộc giữa C và RL ta thấy rằng khả năng tải động cũng 

như tuổi thọ phân phối theo phân phối Weibull. Tuy nhiên trong tính toán 

kỹ thuật ta có thể xem phân phối của khả năng tải động gần với phân 

phối chuẩn, vì khi đó tính toán xác suất sẽ đơn giản rất nhiều. 

Giá trị trung bình của khả năng tải động C  

Để xác định giá trị trung bình của khả năng tải động C  tương ứng 

với khả năng tải động khi xác suất làm việc không hỏng 0,50 ta gán RL      

= 0,5. Khi đó:  

90
m

1

90

m

1

C58,6C

9,0ln

5,0ln
C











  

- Đối với ổ bi   = 1,5; m = 3, suy ra C  = 1,52 C90 

- Đối với ổ đũa  = 1,5;  m = 10/3, suy ra C  = 1,46C90 

Sai lệch bình phương trung bình của khả năng tải động Sc xác 

định theo hiệu số của điểm phân vị tương ứng với xác suất 50% là C  và 

90% là C90 như sau: 

c
S

CC
z

90
1


      (8.97) 

Suy ra:  

281
90

,

CC
S

c


      (8.98) 

trong đó 1,28 - điểm phân vị của phân phối chuẩn ứng với xác suất 90%. 
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Hệ số biến phân của khả năng tải động: 

281

1 90

,

C

C

C

S
v

c

c











     (8.99) 

Nếu thay thế C  = 1,52C90 và C  = 1,46C90 ta có hệ số biến phân 

của khả năng tải động vC = 0,25 đối với ổ đũa và vc = 0,27 đối với ổ bi. 

Xác suất làm việc không hỏng 

Giả sử rằng khả năng tải động C và tải trọng động quy ước Q 

phân phối theo quy luật chuẩn hoặc gần với quy luật chuẩn. Khi đó xác 

suất làm việc không hỏng ta xác định theo điểm phân vị của phân phối 

chuẩn: 

222
1

1

QC
vvn

n
z




     (8.100) 

trong đó: n  - hệ số an toàn theo giá trị trung bình; vC và vQ - hệ số biến 

phân của khả năng tải động và tải trọng động quy ước. 

 Hệ số an toàn n  được xác định như sau: 

m/
LQ

C
n

1
      (8.101) 
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C  - giá trị trung bình của khả năng tải động; Q  - giá trị trung bình của tải 

trọng động quy ước. 

- Đối với ổ bi: 

31

90521
/
LQ

C,
n    

- Đối với ổ đũa: 

30

90461
,
LQ

C,
n  ; 

 Trong trường hợp tổng quát, tính toán chọn ổ lăn xét đến sự thay 

đổi các đại lượng ngẫu nhiên được tiến hành theo trình tự sau: 

1. Xác định lực tác dụng lên chi tiết truyền động. 

2. Trục truyền thông thường có 3 đoạn, công thức xác định tải trọng tác 

dụng lên hai ổ tại A và B và sai lệch bình phương trung bình theo bảng 

8.7. 

Bảng 8.7 

Trường 

hợp 

Giá trị trung bình lực 

 tác dụng lên ổ 

Phương sai lực 

tác dụng lên ổ 

Hình 

8.2a 

Tại A 

l

bF)al(F
F

l

bF)al(F
F

2t1t

AX

2r1r

AY







2

2t1t

2

2r1r

rA
l

bF)al(F

l

bF)al(F
F 







 








 
  

2

2

2

2r1r2

2

1r

2

2

2r2

2

2

2

2

2

la

b2Fr1FrAYF

S

l

bFaF
S

l

F

S

l

F
S

l

b
S

l

)al(
S








 



























 


 

2

2

2

2t1t2

2

1t

2

2

2t2

2

2

2

2

2

la

b2Ft1FtAXF

S

l

bFaF
S

l

F

S

l

F
S

l

b
S

l

)al(
S








 



























 


 

Tại B   

l

aF)bl(F
F

l

aF)bl(F
F

1t2t

BX

1r2r

BY







   

2

1t2t

2

1r2r

rB
l

aF)bl(F

l

aF)bl(F
F 







 








 
  

2

2

2

1r2r2

2

1r

2

2

2r2

2

2

2

2

2

la

b1Fr2FrBYF

S

l

aFbF
S

l

F

S

l

F
S

l

a
S

l

)bl(
S








 



























 


 

2

2

2

1t2t2

2

1t

2

2

2t2

2

2

2

2

2

la

b1Ft2FtBXF

S

l

aFbF
S

l

F

S

l

F
S

l

a
S

l

)bl(
S








 


























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FF

SFSF

S
FrB 
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3. Chọn ổ A hoặc B để tính toán theo trị số lực lớn hơn: F = FrA hoặc F = 

FrB. 

Tải trọng quy ước trung bình: 

Q  = F                                            (8.104) 

Sai lệch bình phương trung bình của tải trọng quy ước: 

FQ
SS                                                          (8.105)  

Chọn hệ số biến phân khả năng tải động vC = 0,27 (ổ bi) hoặc vC = 

0,25 (ổ đũa). 

Hệ số biến phân tải trọng quy ước:  

             

Q

S

v
Q

Q
                                                       (8.106) 

4. Xác định hệ số an toàn theo giá trị trung bình từ điểm phân vị: 

222
1

1

QC
vvn

n
z




        (8.107) 

5. Xác định khả năng tải động trung bình: 

                   
m/
LQnC

1                                                   (8.108) 

6. Xác định khả năng tải động của ổ với xác suất làm việc không hỏng 

90%: 

52,1

C
C
90
  đối với ổ bi  

hoặc   

46,1

C
C
90
 đối với ổ đũa            (8.109) 

Theo giá trị vừa tìm được ta chọn cỡ ổ. 

8.6 ĐỘ TIN CẬY CỦA Ổ TRƯỢT 

Ổ trượt hỏng là do chiều dày nhỏ nhất lớp dầu bôi trơn hmin nhỏ 

hơn chiều dày lớp dầu tới hạn hth. Để đảm bảo điều kiện bôi trơn ma sát 

ướt: 

hmin  S(RZ1 + RZ2)         (8.110) 

Khả năng tải F (N) được xác định theo đường kính d (m), chiều dài 

l (mm) của ổ, số vòng quay của ổ n (vg/ph), độ nhớt động lực của dầu  

(Pa.S), khe hở hướng kính   (m): 


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
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Hệ số khả năng tải  có thể xác định gần đúng theo công thức: 

m'

1

m'





χ
             (8.112) 

trong đó:  - độ lệch tâm tương đối  = 2e/ với e là độ lệch tâm tuyệt đối;      

m’ - hệ số phụ thuộc vào tỉ số l/d [32].  

Mặt khác liên hệ  với  và chiều dày nhỏ nhất hmin của lớp dầu 

theo công thức: 

 
 1

2
min
h         (8.113) 

Nếu lấy hmin = hth ta có: 




 th

h2
         (8.114) 

Thay công thức (8.114) vào (8.112) ta có: 














 1

h2

'm

th

        (8.115) 

 Thay giá trị  vừa tìm được vào công thức (8.111) thu được: 
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Sự thay đổi của khe hở theo nhiệt độ (m) được tính đến như là hậu 

quả sự khác nhau của hệ số giãn dài vật liệu của lót ổ và thân ổ. 

Tìm giá trị F  bằng cách tính theo công thức (8.116) giá trị trung 

bình của khe hở hướng kính   và độ nhớt động lực  .  
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Giá trị sai lệch bình phương trung bình SF: 
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Độ tin cậy ổ trượt xác định theo điểm phân vị z1: 

2

Fr

2

F

r

1

SS

FF
z




         (8.119) 

trong đó: rF và SFr là giá trị trung bình và sai lệch bình phương trung bình 

tải trọng hướng tâm tác dụng lên ổ. 

Giá trị F là hàm số của các đại lượng ngẫu nhiên  và  với: 

  3
00 102  t.a        (8.120) 
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trong đó: 
00
,μ - giá trị  và  khi nhiệt độ môi trường chung quanh t0; t     

- nhiệt độ ổ; t = t - t0 - số gia nhiệt độ; 2a - hai lần chiều dày lót ổ; , 0    

- hệ số giãn dài của vật liệu lót ổ và ngõng trục; m - số mũ (m = 2,6 ÷ 3,0). 

Giá trị S và  S là sai lệch bình phương trung bình của khe hở và 

độ nhớt được xác định bằng 1/6 miền dung sai  và  các thông số đó. Độ 

lệch hướng kính   có thể xác định bằng công thức gần đúng sau: 

2211
trlo

,        (8.122) 

Dung sai của độ nhớt động lực của dầu được xác định bằng công 

thức: 
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
                 (8.123) 

trong đó 
0

  - dung sai của độ nhớt động lực ứng với nhiệt độ t0. 

Khi nhiệt độ t thay đổi thì   và  cũng thay đổi, do đó 


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F
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



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

F
 là hàm số của chế độ tải trọng, khe hở, độ nhớt của dầu...  

8.7 ĐỘ TIN CẬY LY HỢP  

 Mục  này giới thiệu tính toán độ tin cậy các loại ly hợp tự động (ly 

hợp một chiều) và ly hợp an toàn: chốt an toàn, ma sát an toàn, bi an 

toàn… 

8.7.1 Độ tin cậy ly hợp một chiều 

Đối với loại ly hợp một chiều (hình 8.3) có yêu cầu cao vì chúng làm 

việc như cơ cấu bánh cóc, khi mà chuyển động theo chiều ngược lại sẽ gây 

nên những hiện tượng không mong muốn và dẫn đến hỏng máy. Tính toán 

xác suất ly hợp gồm: xác suất chuyển động một chiều và độ bền ly hợp.  

Thông số chủ yếu của ly hợp, xác định điều kiện làm việc là góc 

chêm của con lăn . Nếu tính độ lệch tâm của trục và vòng ngoài ta có biểu 

thức quan hệ hình học sau: 

dD

d2b
arccos




α     (8.124) 

trong đó: b - khoảng cách mặt phẳng làm việc của đĩa xích đến trục ly hợp; 

d - đường kính con lăn;  D - đường kính vòng ngoài. 

Xác suất chuyển động một chiều xác định theo điều kiện con lăn ly 

hợp sẽ được cài, nếu như góc ma sát  sẽ lớn hơn 1/2 góc chêm. 

2

α
       (8.125) 

Tuy nhiên giá trị   càng lớn thì mômen truyền T sẽ càng lớn: 
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2

sinFzD5,0T


        (8.126) 

trong đó: z - số con lăn; F - lực trong mối tiếp xúc.  

Do đó để tăng khả năng tải ta tăng góc chêm (thông thường  = 

7
0
), nhưng khi đó có thể xảy ra hiện tượng ly hợp không được cài. 

 

  Hình  8.3  Ly hợp một chiều 

Khảo sát kết cấu tùy động của ly hợp (hình 8.3) với 3 con lăn. Giả 

sử góc chêm và góc ma sát phân phối theo quy luật phân phối chuẩn. Xác 

suất cài của ly hợp tùy động RC dựa trên biểu thức (8.125) phụ thuộc vào 

giá trị trung bình của góc ma sát   và góc chêm  , và với sai lệch bình 

phương trung bình 
l
S và 

l
S  của sự phân tán của góc ma sát và góc chêm 

theo ly hợp. Đại lượng 
l
S liên quan đến độ phân tán đường kính vòng. 

Điểm phân vị z1c của xác suất RC, được xem như là hiệu số của các đại 

lượng ngẫu nhiên 






 

2

, phân phối theo quy luật chuẩn có thể ước lượng 

theo công thức: 

2

l

2

l

1c

S

4

1
S

2
z

α

α








             (8.127) 

Giá trị RC thực tế không bao gồm độ phân tán các giá trị  và   

theo các con lăn trong giới hạn của một ly hợp, bởi vì sai số chế tạo trong 

ly hợp tự chỉnh được đánh giá theo giá trị trung bình. 

Xác suất không hỏng R các chi tiết tiếp xúc xác định theo ứng suất 

tiếp xúc phá hủy R và tác dụng H. Điểm phân vị z1 của xác suất cần tìm 

có thể tìm theo công thức: 

  2

H

2

R

RHR

1

SS

S
z




         (8.128) 
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trong đó: R , H , SR, SH - giá trị trung bình và sai lệch bình phương trung 

bình ứng suất phá hủy và tác dụng. 

Khi độ rắn các bề mặt HRC > 60 có thể lấy sơ bộ R  = 1800 MPa, 

SR = 100 MPa. 

Giá trị trung bình ứng suất tiếp xúc H  xác định theo công thức 

Hetz: 




ldDz

ET8
418,0H         (8.129) 

trong đó: E – môđun đàn hồi các chi tiết tiếp xúc, MPa; l - chiều dài con 

lăn, mm.  

Hệ số biến phân ứng suất tiếp xúc: 

2

l

22

d

2

D

2

TH
vvvvv

2

1
v          (8.130) 

 Sai lệch bình phương trung bình SH = H vH. 

 

8.7.2 Độ tin cậy của ly hợp chốt an toàn 

Đặc điểm của độ tin cậy ly hợp chốt an toàn là phải tính xác suất 

của hai sự kiện mâu thuẩn nhau: xác suất không hỏng của ly hợp khi tải 

trọng ngoài tác dụng và xác suất hỏng của chốt khi tải trọng tác dụng chưa 

đến giá trị giới hạn. 

Tính toán xác suất làm việc không hỏng của ly hợp theo điểm 

phân vị z1: 

222
1

1

ap
vvn

n
z




         (8.131) 

trong đó: 

a

p

T

T
n   - hệ số an toàn theo các giá trị trung bình; pT , aT - giá trị 

trung bình của mômen phá hủy và mômen tải; vp, va - hệ số biến phân của 

mômen phá hủy và mômen tải trọng ngoài. 

Mômen phá hủy:  

4

τRπd
T

2

p   

trong đó: d - đường kính tiết diện nguy hiểm của chốt; R - bán kính từ chốt 

đến tâm trục gắn khớp nối;  - giới hạn bền cắt:  = cb với b - giới hạn 

bền vật liệu, c = 0,95 chốt có rãnh, c = 0,75 chốt không có rãnh. 

Hệ số biến phân của mômen phá hủy bằng hệ số biến phân của 

giới hạn bền vật liệu chốt thông thường có giá trị bằng 0,06÷0,08. 

Xác suất phá hỏng của chốt trong lúc quá tải xác định theo z1: 

p

n

v

n
z

1
1


        (8.132) 
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trong đó: 

p

qt

n

T

T
n   - hệ số an toàn theo giá trị trung bình; Tqt - mômen quá 

tải, vượt quá giá trị này thì chốt sẽ bị hỏng. 

8.7.3 Độ tin cậy của ly hợp ma sát an toàn 

Điều kiện không trượt của ly hợp với xác suất cho trước: 

01  SzTT a   

Hoặc:  01  SzTrfF am
       (8.133) 

trong đó: 
m
rfFT   giá trị trung bình của mômen giới hạn; F - lực nén đĩa 

ma sát; rm - bán kính trung bình của đĩa ma sát; f  - giá trị trung bình của 

hệ số ma sát; aT - giá trị trung bình của mômen tải trọng ngoài; 

22
aT
SSS   - sai lệch bình phương trung bình của hiệu các mômen T và 

Ta; ST và Sa - sai lệch bình phương trung bình các mômen T và Ta. 

Hệ số biến phân của phân phối chuẩn: 

2

T

2

f

2
1

a

vvn

1n
z




      (8.134) 

trong đó: 

a

m

T

rfF
n   - hệ số an toàn theo các giá trị trung bình; va và vf - hệ 

số biến phân của tải trọng ngoài và của hệ số ma sát. 

Theo giá trị z1 ta tính xác suất làm việc của ly hợp không trượt. 

Xác suất phá hủy chi tiết khi tác dụng bởi mômen quá tải ta xác 

định phụ thuộc vào điểm phân vị 

f
v

n
z

1
1


 , trong đó 

T

T
n

qt
n  . 

8.7.4 Độ tin cậy của ly hợp bi an toàn 

Mômen giới hạn của ly hợp, tức là mômen xoắn T mà khi đó bắt 

đầu trượt dưới tác dụng của lực ma sát giữa con lăn và rãnh: 

   fctg2

FD

Df/d)tg(2

FD
T







αα
     (8.135) 

trong đó: c = 1 + D/d; F - lực của lò xo; D - đường kính vị trí tâm con lăn; d 

- đường kính trung bình phần rãnh của trục;   - góc tiếp xúc giữa con lăn 

với đĩa ma sát; f = tg - hệ số ma sát (hình 8.4). 

Xác suất làm việc không trượt của ly hợp được xác định theo điểm 

phân vị z1: 

01 
Ta SzTT        (8.136) 
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trong đó: aT,T  - giá trị trung bình mômen tới hạn và của mômen ngoài tác 

dụng; ST - sai lệch bình phương trung bình của mômen giới hạn và mômen 

tải trọng ngoài. 

 
2

a

2

f

2

2

a

2

f

2

m

T
SS

cftg

Tc
SS

f

T
S 

























α
   (8.137) 

trong đó: Sf, Sa - sai lệch bình phương trung bình của hệ số ma sát và 

mômen ngoài. 
 

 

Hình 8.4 Ly hợp bi an toàn 

Từ đây: 

   
2

a

2

f

2

2

a

2

a

2

f

2

a

1

vv

cftg

fnc

1n

Tvv

cftg

fTc

TT
z





























αα

   (8.138) 

trong đó: 

aT

T
n   - hệ số an toàn theo giá trị trung bình. 

Xác suất phá hủy của ly hợp khi tác dụng mômen quá tải Tqt xác 

định theo z1. 

f

n

f

qt

v

cftg

cf

n

S

cftg

Tc

TT

z











1
1      (8.139) 

trong đó: 

T

T

n
qt

n   

8.8 ĐỘ TIN CẬY LÒ XO 

8.8.1 Lò xo xoắn ốc nén, kéo 

Lò xo xoắn ốc nén (hình 8.5) được tính toán theo độ bền và độ 

cứng. 

   Ứng suất trong dây lò xo được xác định theo công thức: 

   
3

8

d

DFK
w


                                        (8.140) 
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trong đó: Kw gọi là hệ số Wahl; F – lực nén tác dụng lên lò xo; d – đường 

kính dây; D – đường kính trung bình. 

 Hệ số Wahl Kw xác định theo công thức: 

  

c

,

)c(

)c(
K
w

6150

44

14





                                    (8.141) 

trong đó: c – chỉ số lò xo, c = D/d. 

 Giá trị trung bình và hệ số biến phân ứng suất: 

   
3

w

d

DKF8


    và    

2

d

2

D

2

F
v9vvv              (8.142) 

 Độ cứng lò xo:      

   

0
3

4

8 nD

GdF
k 


                                           (8.143) 

trong đó: n0 – số vòng làm việc lò xo; G – môđun đàn hồi trượt vật liệu. 

 

          Hình 8.5 

 Giá trị trung bình và hệ số biến phân độ cứng: 

          

0

3

4

nD8

dG
k   và  

2

d

2

D

2

n

2

Gk
v16v9vvv

0

        (8.144) 

Nếu ứng suất được phân phối theo qui luật chuẩn thì điểm phân vị 

được xác định theo công thức sau: 

    
22

lim

1

SS

z

lim







 =

222

1

 




vvn

n

lim

               (8.145) 

Nếu hệ số độ cứng được phân phối theo qui luật chuẩn thì điểm 

phân vị được xác định theo công thức sau: 
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2

k

2

K

2
k1

vvn

1n
z




        (8.146) 

 Từ công thức (8.145), (8.146) ta xác định giá trị trung bình hệ số an 

toàn, sau đó xác định kích thước lò xo. 

 

8.8.2 Lò xo xoắn ốc xoắn 

 Ứng suất uốn lớn nhất xuất hiện trên dây lò xo xoắn ốc xoắn (hình 

8.6) được xác định theo công thức sau: 

      
3
d

KT32

W

KT


                                       (8.147) 

 

Hình 8.6 

 Giá trị trung bình và hệ số biến phân ứng suất: 

  
3
d

TK32


  và 

2

d

2

T
v9vv   

 Đối với lò xo xoắn hệ số độ cứng lò xo được xác định theo công 

thức: 

 

0

4

Dn64

EdT
k 


              (8.148) 

trong đó: T – mômen xoắn;  - độ lệch góc lò xo; d – đường kính dây; D – 

đường kính trung bình; n0 – số vòng làm việc lò xo; E – môđun đàn hồi vật 

liệu.   

 Giá trị trung bình và hệ số biến phân độ cứng: 

        

0

4

nD64

Ed
k   và  

2

d

2

D

2

n

2

Ek
v16vvvv

0

             (8.149) 

Nếu ứng suất được phân phối theo qui luật chuẩn thì điểm phân vị 

được xác định theo công thức sau: 
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22

lim

1

SS

z

lim







 =

222
vvn

1n

lim
 


                 (8.150) 

Nếu hệ số độ cứng được phân phối theo qui luật chuẩn thì điểm 

phân vị được xác định theo công thức sau: 

2

k

2

K

22

k

2

K

k1

vvn

1n

SS

kK
z









        (8.151) 

8.9 ĐỘ TIN CẬY CỦA MỐI GHÉP REN 

Tính toán độ tin cậy của mối ghép ren chủ yếu dựa trên mối liên 

quan của độ phân tán tải trọng, giới hạn mỏi của bulông… và với độ tin cậy 

của các chi tiết cố định đai ốc (chi tiết hãm). Ta sẽ khảo sát độ tin cậy của 

bulông khi tải trọng tĩnh và tải trọng thay đổi [52, 53]. 

Đặc điểm của tính toán mối ghép ren theo độ tin cậy là tính đến độ 

phân tán của lực xiết ban đầu và tính toán chính xác độ phân tán của sự 

tập trung ứng suất. Khi tính toán ta chấp nhận các đại lượng ngẫu nhiên 

là tải trọng ngoài, lực xiết ban đầu, giới hạn mỏi của vật liệu và hệ số tập 

trung ứng suất ở ren liên quan đến bộ phân tán của bán kính cong rãnh 

ren. 

Độ tin cậy theo xác suất làm việc không hỏng của mối ghép bằng 

ren được xác định theo xác suất làm việc không hỏng của các tiêu chuẩn 

khả năng làm việc chủ yếu: không tách mối ghép, không trượt mối ghép, 

độ bền bulông (tĩnh, mỏi) R = R1R2R3... 

8.9.1 Xác suất làm việc không hỏng theo điều kiện không 

tách bề mặt ghép R1 

Xác suất không hỏng R1 khi đó ứng suất nén nhỏ nhất trên mối 

ghép sau khi tác động của tải trọng ngoài có giá trị lớn hơn không. 

Trong trường hợp đơn giản nhất: Mối ghép ren chịu tác dụng của 

lực kéo dọc bulông F (hình 8.7) xác suất R1 xác định từ điều kiện:  

    R1 =P[V/k > F(1-)]         (8.152) 

trong đó: V - lực xiết; k - hệ số tính đến khả năng có thể làm yếu sự xiết 

do bề mặt mối ghép bị phá hủy (mềm hóa) k = 1,3÷1,5 khi tải trọng tĩnh, k 

= 1,5÷4 khi tải trọng thay đổi; (1-) - hệ số đặc trưng tải trọng ngoài tác 

động lên mối ghép. 
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  Hình 8.7 Mối ghép chịu lực dọc trục bulông 

Xác suất R1 xác định theo điểm phân vị z11: 

z11 = - 

2

F

2

V

2

1

1

vvn

1n




            (8.153) 

trong đó: 1n  - hệ số an toàn không tách mối ghép xác định theo giá trị tải 

trọng trung bình: 

 


1
1
Fk

V
n                (8.154) 

vớiù: V , F  và vV, vF - giá trị trung bình và hệ số biến phân của các đại 

lượng ngẫu nhiên là lực xiết V và tải trọng ngoài F. 

8.9.2 Xác suất làm việc không hỏng theo điều kiện không 

trượt bề mặt ghép R2  

Xác suất không hỏng theo tiêu chuẩn không trượt bề mặt ghép của 

mối ghép bulông xiết chịu tải trọng ngang F (hình 8.8): 

R2 = P(fV/k >F)            (8.155) 

 

  Hình 8.8  Mối ghép chịu lực ngang 

Để xác định R2 ta tính điểm phân vị: 

z12 = - 

222
2

2 1

Flim
vvn

n




 

Hệ số an toàn độ không trượt của mối ghép theo tải trọng trung 

bình và hệ số biến phân được xác định như sau:                  
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Fk

Vf
n 2   

  vlim = 
22
fV
vv                  (8.156) 

trong đó: f  và vf - giá trị trung bình và hệ số biến phân của hệ số ma sát 

f.  

Hệ số ma sát đối với các tấm thép hoặc gang có thể lấy                    

f = 0,15÷0,20, đối với thép (gang) với bêtông f = 0,3÷0,35, đối với thép 

(gang) với gỗ f = 0,25; k - hệ số an toàn, thường lấy 1,3÷1,5. 

8.9.3  Xác suất làm việc không hỏng theo độ bền tĩnh R3 

Xác suất làm việc không hỏng bulông theo tiêu chuẩn bền tĩnh R3: 

           R3 = P(tt < ch)           (8.157) 

trong đó: tt - ứng suất tính toán trong tiết diện nguy hiểm của bulông; ch 

- giới hạn chảy của vật liệu bulông. 

Ứng suất tính toán tt trong bulông của mối ghép ren (1 bulông) 

chịu tải trọng kéo dọc bulông xác định theo công thức: 

tt =  FKV

d


 2

1

4
          (8.158) 

trong đó: d1 – đường kính tính toán của ren bulông; K - hệ số xét đến sự 

xoắn của bulông khi xiết (khi không có hiện tượng xoay bulông khi xiết  K 

= 1, trong các trường hợp khác K = 1,3). 

Giá trị trung bình của ứng suất tính toán t t  xác định theo tt: 

 FVK

d

tt 



2
1

4
           (8.159) 

Sai lệch bình phương trung bình của ứng suất tính toán: 

Stt = 
tt

 vtt = 
222222

2
1

4
Fv
vFVvK

d




  (8.160) 

Từ đây suy ra hệ số biến phân: 

vtt = 
2

V

2

F2

V

tt

tt

v

v
a1

a1

1
v

S






 với  a = 

VK

F
 (8.161) 

Do giá trị a có giá trị nhỏ nên ta có thể lấy gần đúng: 

vtt = vV      (8.162) 

Xác suất làm việc không hỏng R3 theo tiêu chuẩn bền tĩnh tìm theo 

điểm phân vị: 

z13 = - 
2
V

2
ch

2
3

3

vvn

1n




               (8.163) 
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trong đó: ch  và vch - giá trị trung bình và hệ số biến phân giới hạn chảy 

của vật liệu chế tạo bulông; 3n - hệ số an toàn. 

 Hệ số an toàn 3n  xác định theo công thức: 

  

)FV4(K

d
n

ch
2

1

tt

ch

3

χ

σπ

σ

σ


       (8.164) 

8.9.4 Xác suất làm việc không hỏng theo độ bền mỏi R4 

Xác suất làm việc không hỏng bulông theo tiêu chuẩn bền mỏi R4: 

R4 = P(a < -1bl)       (8.165) 

trong đó: a - ứng suất thay đổi sinh ra trong bulông; -1bl - giới hạn mỏi 

của bulông. 

Giá trị trung bình ứng suất sinh ra trong bulông: 

 







 F0,5V

K

F0,5

d

4

2

1

a χ
ψ

π
σ

σ

  (8.166) 

trong đó: F - giá trị trung bình của tải trọng lớn nhất tác động lên bulông 

(tính đến đặc tính ngẫu nhiên của tải trọng); 0,5 F  - giá trị trung bình biên 

độ tải trọng;  - hệ số ảnh hưởng độ nhạy của vật liệu đến tính chất không 

đối xứng của chu kỳ; K - giá trị trung bình của hệ số tập trung ứng suất 

phụ thuộc vào giới hạn bền b của vật liệu: 

b ... 400 600 800 1000 

K  ... 3,0 3,9 4,8 5,2 

hoặc được xác định theo công thức: 

K = 1+ q(  -1)     (8.167) 

với: q - hệ số độ nhạy của vật liệu đến sự tập trung ứng suất: q       

= 0,5÷0,6 đối với thép carbon và q = 0,7÷0,8 đối với thép hợp kim; 

  - giá trị trung bình của hệ số tập trung ứng suất lý thuyết. 

Hệ số biến phân của ứng suất sinh ra trong bulông có thể lấy bằng 

hệ số biến phân của tải trọng ngoài vF. 

Giá trị trung bình giới hạn mỏi của bulông: 

tb1bl1

K








       (8.168) 

trong đó: 1  - giá trị trung bình giới hạn mỏi của mẫu thử nhẵn (d= 7,5÷10 

mm);  - hệ số ảnh hưởng của kích thước bulông;  - hệ số phụ thuộc vào 

mối ghép ren: đối với mối ghép tiêu chuẩn  = 1, khi ghép có bộ phận căng 

ren  = 1,5÷1,6; tb - hệ số tăng bền bằng phương pháp gia công ren: đối 

với bulông có ren cắt tb = 1, đối với ren lăn tb = 1,2÷1,3. 

Hệ số biến phân giới hạn mỏi của bulông v-1bl: 



Chương 8 

 

198 

v-1bl = 
222
 vvv

pbl         (8.169) 

trong đó: vbl - hệ số biến phân giới hạn mỏi chi tiết được chế tạo bằng vật 

liệu cùng 1 mẻ nấu, vbl = 0,06÷0,08; vp - hệ số biến phân giới hạn mỏi 

bulông được chế tạo bằng vật liệu từ các mẻ nấu khác nhau vp = 0,08; v - 

hệ số biến phân tập trung ứng suất. 

Do đó xác suất làm việc không hỏng theo tiêu chuẩn bền mỏi R4 

được xác định theo điểm phân vị z14: 

z14= - 
2

a

2

1bl

4

vvn

1n






2

4

    (8.170) 

Và  

a

1bl

4n

σ

σ
      (8.171) 

8.10 ĐỘ TIN CẬY MỐI GHÉP ĐỘ DÔI 

Độ tin cậy mối ghép bằng độ dôi được tính là do có sự phân tán lớn 

các đại lượng như: độ dôi (hiệu số giữa đường kính trục và ổ), hệ số ma sát 

(phụ thuộc vào trạng thái bề mặt, các tạp chất (hạt mòn) rơi vào mối ghép) 

và tải trọng ngoài … [51, 53]. 

Xác suất làm việc không hỏng mối ghép bằng độ dôi sẽ tính bằng 

xác suất làm việc không hỏng theo độ bền mối ghép Rmg (Rmg = P(T < Tlim) 

và xác suất làm việc không hỏng của độ bền chi tiết Rct (Rct= P(td<ch). 

R = RmgRct                   (8.172) 

Xác suất làm việc không hỏng theo độ bền mối ghép Rmg 

Xác suất làm việc không hỏng mối ghép Rmg theo tiêu chuẩn độ bền 

mối ghép xác định theo công thức z1: 

         z1 = - 

2

T
v

2

lim
v

2

mgn

1nmg




          (8.173) 

trong đó 

T

T
n

lim

mg  - hệ số an toàn độ bền mối ghép. 

Mômen xoắn giới hạn theo độ bền (Nmm) Tlim là mômen lớn nhất 

có thể truyền của mối ghép có đường kính d (mm), chiều dài l (mm) độ dôi 

N(m), áp suất trên bề mặt p (MPa) và hệ số ma sát f: 

K2

lpfd
T

2

lim

π
             (8.174) 

trong đó K = 1,5÷3 - hệ số tính đến khả năng có thể giảm lực dính kết 

theo thời gian. 
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Mômen xoắn giới hạn Tlim được khảo sát như là hàm số theo hai 

đại lượng ngẫu nhiên p và f. Giá trị trung bình limT  được xác định theo giá 

trị trung bình p  và f . 

Đối với trục đặc đường kính d với mayơ có đường kính vòng ngoài 

d2, cả hai có cùng mođun đàn hồi E (MPa) và hệ số Poisson  như nhau, do 

đó ta có công thức xác định áp suất sinh ra trên bề mặt sau: 

p = 
 

)d(1

E.10u
3

ψ

 

           (8.175) 

trong đó:  là hệ số xác định theo công thức 
2

2

2

2

d

d
1

d

d
1

























 ;   - độ dôi mối 

ghép, m; u - hệ số điều chỉnh xét đến việc san bằng các độ nhấp nhô bề 

mặt lắp RZ1, RZ2: u = 1,2(RZ1+RZ2).  

   Giá trị trung bình p  được xác định theo (8.175) khi thay  bởi  . 

Giá trị trung bình độ dôi   xác định bằng hiệu của giá trị trung 

bình sai lệch trục e  và lỗ E . Trong hệ thống lỗ có thể biểu diễn qua các 

giá trị miền dung sai tra bảng đường kính trục te, lỗ tE và sai lệch dưới của 

trục ei. 

  = e  - E  = ei + 0,5 (te - tE)    (8.176) 

Dung sai độ dôi: 

t = 
22
Ee
tt    

Sai lệch bình phương trung bình độ dôi S: 

S = 
2

E

2

e
tt

6

1
                (8.177) 

Khi đó hệ số biến phân độ dôi v = S/  . 

Khi chế tạo trục là lỗ theo cùng một cấp chính xác tức là te= tE = t: 

  = ei; v = 

6ei

t2
 = 

ei

0,236t
   (8.178) 

Hệ số biến phân áp suất p: 

vp = 









u/1

1
v

u

S
              (8.179) 

trong đó: v, S là hệ số biến phân và sai lệch bình phương trung bình của 

độ dôi . 

Nếu u tỉ lệ với  thì vp = v. 

Hệ số biến phân của Tlim được xác định như sau: 

vlim= 
2

f

2

p
vv                 (8.180)  



Chương 8 

 

200 

trong đó: vp, vf là hệ số biến phân của áp suất p và hệ số ma sát f. 

Theo kết quả thực nghiệm, hệ số biến phân của hệ số ma sát vf 

nằm trong khoảng 0,08÷0,125 (trung bình 0,1). Giá trị nhỏ khi lắp bằng 

phương pháp làm lạnh trục. Giá trị nhỏ nhất nằm ngoài khoảng trên khi 

lắp bằng thủy lực. Ta khảo sát bài toán tổng quát ước lượng độ tin cậy của 

mối ghép bằng độ dôi dưới tác dụng của mômen với giá trị trung bình T  và 

hệ số biến phân vT. 

Xác suất làm việc không hỏng của độ bền chi tiết Rct 

Ứng suất nguy hiểm sinh ra tại bề mặt trong chi tiết bao. Điều 

kiện bền td  ch, trong đó td – ứng suất tương đương lớn nhất; ch – giới 

hạn chảy vật liệu chi tiết bao.    

Giá trị trung bình của ứng suất tương đương td  bằng: 

2

2

td

d

d
1

p2













σ              (8.181) 

Hệ số biến phân vtđ của ứng suất tđ bằng hệ số biến phân vp của 

áp suất trên bề mặt lắp ghép. 

Xác suất làm việc không hỏng Rct theo độ bền chi tiết xác định theo 

z1: 

z1 = - 

2

p

2

ch

2

ct

ct

vvn

1n




            (8.182) 

trong đó: 

td

ch

ct
n




 - hệ số an toàn theo giá trị trung bình của giới hạn chảy 

và ứng suất 
td

 ; vch - hệ số biến phân của giới hạn chảy. 

8.11 KẾT LUẬN  

 Dựa vào cơ sở lý thuyết trình bày ở trên ta có thể tiến hành tính 

toán thiết kế và phân tích chi tiết máy trên cơ sở độ tin cậy. Thiết kế tiến 

hành theo phương pháp mômen thích hợp (giá trị trung bình và sai lệch 

bình phương trung bình), để đánh giá độ tin cậy ta có thể sử dụng nhiều 

phương pháp khác nhau đã trình bày chương 5, 6. Trong chương 12 chúng 

tôi trình bày ví dụ tính toán hệ thống truyền động cơ khi trên cơ sở độ tin 

cậy. 

 

8.12 BÀI TẬP  

8.1 Khả năng tải của ly hợp côn (hình 8.9) dưới áp lực không đổi được xác 

định theo công thức: 




















22

33

dD

dD

sin3

Ff
T  
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trong đó: D - đường kính ngoài mặt côn; d - đường kính trong của côn,  

= nửa góc côn; f - hệ số ma sát giữa trên bề mặt côn; Fa - lực tác dụng 

dọc trục.  

 

    Hình 8.9 

Đối với ly hợp trong trường hợp này trên bề mặt côn là lớp amian; 

d = N(200, 2)mm = N(20
0
, 2

0
); F = N(448, 45)N; f= N(0,3, 0,03). Neáu 

mômen xoắn truyền qua ly hợp còn ma sát phân phối theo quy luật 

chuẩn với giá trị trung bình  = 45194 Nmm và sai lệch bình phương 

trung bình ST = 4519 Nmm. Tìm đường kính ngoài mặt côn D để đạt độ 

tin cậy R = 0,99. Giả sử rằng đường kính ngoài mặt côn D = N( D , 

0,05D ). 

8.2 Tìm độ tin cậy trục như hình 8.10 sau có lỗ suốt đường kính a và chịu 

tác dụng mômen xoắn T = N(3400, 340)Nm. Giới hạn bền kéo của vật 

liệu trục có giá trị trung bình bk = 1034,2MPa. Hệ số tập trung ứng 

suất 1,62. Nếu đường kính trục D = N( D , 0,1D ) và lỗ a = N(6, 0,6) mm 

xác định đường kính trung bình của trục D  với hệ số an toàn n  = 2. 

 

   Hình 8.10 

8.3 Tìm đường kính trung bình trục D  của bài tập 8.2 để đạt độ tin cậy R 

= 0,99 giả sử rằng ứng suất và độ bền của vật liệu tuân theo quy luật 

phân phối chuẩn. 

8.4 Dầm có chiều dài L1 và tiết diện ngang t và b được hàn cố định vào 

một giá đỡ như hình 8.11. Mối hàn có chiều dài L2 trên mặt trên và 

dưới để đỡ tải trọng F. Mối hàn có dạng tam giác với đáy là h. Ứng suất 

cắt lớn nhất trên mối hàn  được xác định theo công thức: 
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 cos''2'''
MF

2

M

2

F
             

trong đó: 

 

2

F

hL2

F
'    



































 






















 




















22

2

2

22

2

1

,

M

2

th

12

L
hL22

2

th

4

L

2

1
LP

J

MR
 

và:   





















 



22

2

2

2

th

4

L
2

L
cos   

 Các kích thước mối ghép hàn và dầm L1 = 625 mm, h = 50 mm, L2 

= 250 mm, t = 250 mm, b = 50 mm và tải trọng phân phối theo qui luật 

chuẩn với F = N(2500, 250) N. Nếu giới hạn bền cắt của mối ghép hàn là 

.MPa)35,245(N)S,(N
000
  Tìm độ tin cậy của mối ghép hàn.  
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8.5 Hai bánh răng được lắp lên trục có các lực tác dụng theo hình 8.12. Các 

lực Ft1, Ft2, Fr1, Fr2 và các khoảng cách l1, l2, l3 là các đại lượng ngẫu 

nhiên phân phối theo qui luật chuẩn. 

Cho biết: Ft1 = 4500N  450N; Fr1 = 1800N  180N; Ft2 = 6000N        

 600N; Fr2= 2400N  240N; l1 = l2 = l3 = 80  5 mm.  

Kích thước đường kính được xem là các giá trị đơn định. Giới hạn 

mỏi trục là đại lượng ngẫu nhiên với lim = 200  60 MPa.  

Xác định đường kính trục với độ tin cậy R = 0,999. 



Cơ sở phân tích và thiết kế chi tiết máy… 
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CHƯƠNG 9 

PHÂN TÍCH MÁY THÀNH HỆ THỐNG 

Máy hoặc dây chuyền công nghệ được phân tích như là một hệ 

thống. Sử dụng lý thuyết toán (hệ thống) độ tin cậy để xác định độ tin 

cậy máy theo các phần tử. Do đó phân tích cấu trúc cây hệ thống rất 

quan trọng khi đánh giá độ tin cậy máy. Từ độ tin cậy các phần tử ta xác 

định độ tin cậy hệ thống, có nghĩa xác định độ tin cậy máy. Ngược lại để 

đảm bảo độ tin cậy máy thì mỗi phần tử phải có độ tin cậy nhất định, từ 

đó thiết kế các phần tử với độ tin cậy cho trước.  

Nguyên nhân việc hỏng hóc của hệ thống không những là do hỏng 

hóc của các phần tử của hệ thống mà còn do lỗi của người vận hành và 

nhân viên bảo trì. Do đó, việc xem xét lỗi của con người cũng rất quan 

trọng trong phân tích an toàn. Hỏng hóc của hệ thống không những gây 

nên các bất tiện trong cuộc sống, giảm năng suất mà trong một số trường 

hợp còn gây nên thiệt hại lớn về người và của.  

 Nhiều phương pháp xem xét an toàn và thiết kế được phát triển 

để giúp hiểu được tai nạn xảy ra như thế nào, xác suất xảy ra tai nạn 

được đánh giá như thế nào và bằng phương pháp nào giảm được xác suất 

xảy ra sự kiện. Các phương pháp này giúp đỡ trong việc phân tích có 

phương pháp hệ thống theo độ an toàn, trong việc phát hiện ra các điểm 

yếu tiềm ẩn có khả năng dẫn đến mối nguy hiểm cho sự an toàn và các vị 

trí nổi bật cần có các sự chú ý đặc biệt trong thiết kế, sản xuất, hoạt 

động và bảo trì hệ thống. Trong nhiều trường hợp khảo sát lại bản thiết 

kế có thể phát hiện tất cả khía cạnh của thiết kế để thỏa mãn chúng. 

Việc đánh giá lại thiết kế được lập kế hoạch và tiến hành tốt sẽ nâng cao 

hiệu quả kinh tế trong việc thiết kế và phát triển các hệ thống kỹ thuật 

phức tạp. Phổ biến nhất trong các phương pháp khác nhau có thể sử dụng 

cho việc đánh giá lại thiết kế và an toàn của hệ thống phức tạp là các 

dạng hỏng và phân tích hiệu quả (gọi tắt FMEA), phân tích cây sự kiện 

(gọi tắt ETA) và cây dạng hỏng (gọi tắt FTA). 

9.1 PHÂN TÍCH AN TOÀN HỆ THỐNG 

Độ tin cậy và an toàn sản phẩm liên quan chặt chẽ với nhau. An 

toàn định nghĩa theo nghĩa rộng là tránh khỏi các điều kiện mà nó là 

nguyên nhân gây nên hỏng hóc chi tiết, tổn thất nhân mạng hoặc hỏng 

hóc lớn về trang thiết bị và môi trường chung quanh. Cho nên trọng tâm 

ở đây là các hỏng hóc tạo nên nguy cơ cho an toàn. Mục đích là xác định 
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trong quá trình thiết kế các dạng hỏng nào sẽ xuất hiện và thực hiện các 

biện pháp khắc phục. Thông thường các dạng hỏng liên quan an toàn có 

xác suất xuất hiện thấp và do đó rất khó ước lượng chúng. Thử nghiệm độ 

tin cậy ở mức độ hệ thống có thể sai và tạo nên điều kiện không an toàn. 

Ngoài ra, các đặc điểm an toàn thiết kế với thành phần hỗ trợ hoặc dự 

trữ, hỏng hóc gây mất an toàn hệ thống thông thường có nguyên nhân là 

kết hợp các sự kiện. Ví dụ kết hợp hỏng hóc thiết bị, hỏng hóc do con 

người và hỏng hóc hệ thống báo động khi nồi hơi bắt đầu quá nóng do 

nguyên nhân tích lũy áp suất.  

 Cả hai phương pháp định lượng và định tính đều được sử dụng để 

phân tích an toàn hệ thống. Phương pháp định tính giúp cho ta hiểu biết 

cấu trúc logic của các dạng hỏng khác nhau hệ thống và mối tương quan 

giữa chúng. Phương pháp này có thể chỉ cho ta hiểu rằng các sự kiện nào 

đó có khả năng xảy ra được giảm bớt hoặc loại trừ. Ngược lại, phương 

pháp định lượng giúp ta sử dụng các dữ liệu hỏng hóc của chi tiết, dự 

đoán thời gian hỏng hóc và lỗi con người và dự đoán xác suất xuất hiện 

các sự kiện nào đó. 

 Trong thực tế sử dụng dạng phân tích an toàn hệ thống phụ thuộc 

vào độ phức tạp của hệ thống, khả năng sử dụng dữ liệu hỏng hóc và mức 

độ ảnh hưởng của yếu tố con người. Các dạng khác nhau của trình tự 

phân tích an toàn hệ thống được sử dụng để nhận dạng và xác định số 

lượng của an toàn và rủi ro của hệ thống theo hai phương pháp: qui nạp 

và suy diễn. 

 Theo phương pháp qui nạp, phân tích bắt đầu ở mức độ chi tiết, 

xác định các dạng hỏng của mỗi chi tiết và thiết lập ảnh hưởng của mỗi 

hỏng hóc chi tiết đến toàn bộ hệ thống. Phân tích các dạng hỏng được sử 

dụng để khảo sát mỗi phần tử của hệ thống và phát hiện sự ảnh hưởng 

đến hệ thống của các dạng hỏng khác nhau. Phương pháp này mang tính 

chủ quan do bản chất định tính của phân tích. 

 Theo phương pháp suy diễn, phân tích bắt đầu từ việc đánh số các 

mối nguy hiểm tiềm tàng và phân tích từ hệ thống đi xuống để xác định 

các hỏng hóc phần cứng hệ thống và lỗi do con người là các nguyên nhân 

gây nên các hỏng hóc tiềm tàng. FTA và cây sự kiện thuộc về phương 

pháp phân tích hỏng hóc suy diễn. Trong FTA, thì các sự kiện cao nhất 

(gọi là sự kiện TOP), như là hỏng máy, cháy… là hỏng hóc hoàn toàn của 

hệ thống được phát hiện đầu tiên, và sau đó là tất cả các dạng hỏng có 

thể. Phương pháp phân tích này là công cụ chính xác và có tác động lớn 

cho việc xác định số lượng các rủi ro. Phân tích cây sự kiện là một quá 

trình logic, dựa trên cơ sở chuỗi nhị phân, trong đó sự kiện hoặc là xảy ra 

hoặc không, chi tiết có làm việc tốt hay không. Giới hạn chính của 
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phương pháp này là không tính đến các chi tiết hỏng hóc dần dần. 

Phương pháp này sử dụng theo logic và nó cần thiết để làm ngược lại về 

bản chất được sử dụng trong phân tích cây sự kiện. Dựa vào sự xuất hiện 

dạng hỏng cụ thể, cây dạng hỏng nhận biết các kết hợp khác nhau và 

trình tự các hỏng hóc khác mà nó dẫn đến sự kiện TOP. 

 Ngược lại, trong phân tích cây sự kiện, chúng ta bắt đầu từ vài sự 

kiện ban đầu và hậu quả của nó là hàng loạt sự kiện xuất hiện tiếp theo, 

đến khi sự kiện cuối cùng xuất hiện. Khi gán mỗi nhánh xác suất xuất 

hiện, kết quả cuối cùng là danh sách dài các hậu quả có thể của sự kiện 

ban đầu trong đó mỗi sự kiện có xác suất liên quan đến mỗi kết quả. 

 9.2 CÁC DẠNG HỎNG VÀ PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG 

  Các dạng hỏng và phân tích ảnh hưởng (gọi tắt là FMEA) là thủ 

tục phân tích được sử dụng phổ biến trong giai đoạn ban đầu phát triển 

hệ thống. Mục đích là phát hiện các hỏng hóc và các dạng hỏng khác 

nhau, xuất hiện ở mức độ chi tiết, hệ thống con và hệ thống và đánh giá 

hậu quả của các hỏng hóc này. Nó liên quan đến việc phân tích hệ thống 

để xác định ảnh hưởng của hỏng hóc chi tiết hoặc hệ thống con đến toàn 

bộ hệ thống và có khả năng phù hợp với các đối tượng và yêu cầu thực 

hiện. 

 FMEA bắt đầu phát triển vào những năm 50 của thế kỷ trước khi 

phát triển các hệ thống điều khiển chuyến bay của lực lượng không quân 

Mỹ. Thông thường FMEA được thực hiện trong suốt các giai đoạn thiết kế 

ý tưởng và thiết kế ban đầu của hệ thống để đảm bảo dự báo tất cả các 

dạng hỏng hóc có thể xảy ra và các kế hoạch thực hiện để loại trừ tất cả 

các hỏng hóc tiềm năng.  

Thỉnh thoảng các phân tích trạng thái tới hạn được thực hiện 

cùng với FMEA. Trong trường hợp này bao gồm cả chỉ số trạng thái tới 

hạn và tính khắc nghiệt của hỏng hóc. Phân tích này còn gọi là các dạng 

hỏng, phân tích ảnh hưởng và trạng thái tới hạn (gọi tắt là FMECA) và 

được phát triển bởi cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA). Thực hiện 

một cách toàn diện FMECA cho hệ thống phức tạp là một công việc tốn 

nhiều thời gian. Tuy nhiên tại Mỹ thủ tục này rất hiệu quả khi đánh giá 

độ tin cậy và nó là bắt buộc cho các dự án mà nhà nước đầu tư.  

 FMECA hỗ trợ phân tích độ tin cậy theo sơ đồ khối và đồ thị dự 

đoán cho mục đích sửa chữa. Trên thực tế, công việc tạo trình tự dự báo 

và sử dụng các sổ tay bảo trì dễ hơn đáng kể nếu nhà thiết kế biết rõ các 

chi tiết về FMECA. Mức độ chi tiết được thực hiện với FMECA dựa trên 

mục tiêu của nó. Ví dụ nghiên cứu tiền khả thi của hệ thống lớn có thể 
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tiến hành với hệ thống con chức năng với đa sốù thiết kế chi tiết đã được 

thực hiện. 

 Sau đó FMECA bắt đầu được tiến hành với các hỏng hóc liên quan 

đến hệ thống con và block. Khi thiết kế chi tiết, FMECA sẽ được cập 

nhật, giúp cho xác định các đặc điểm chi tiết của hệ thống. Đa số 

FMECA được tiến hành với các dạng hỏng hóc riêng lẻ. Nếu một vài 

dạng hỏng hóc tới hạn được phát hiện, ảnh hưởng đồng thời của chúng 

được khảo sát riêng biệt. 

 Trình tự thực hiện FMECA như sau: 

1. Xác định các dạng hỏng hóc tiềm tàng của hệ thống. 

2. Liên hệ các nguyên nhân, ảnh hưởng và cường độ của mỗi dạng 

hỏng. 

3. Ưu tiên các dạng hỏng liên quan đến xác suất xuất hiện, tính 

nguy hiểm của chúng và biện pháp khắc phục. 

4. Đưa ra các hoạt động tiếp tục thích hợp và hiệu chỉnh mỗi dạng 

hỏng hóc. 

 

9.3 PHÂN TÍCH CÂY SỰ KIỆN  

 Cây sự kiện là sự biểu diễn đồ họa tất cả sự kiện có thể trong hệ 

thống. Nó được gọi là cây bởi gì biểu diễn đồ họa được trải rộng ra từ từ 

có hình dạng cây với nhiều nhánh tạo bởi số các sự kiện tăng lên. Nó dựa 

trên logic nhị phân, trong đó sự kiện được cho rằng có xảy ra hay không, 

các chi tiết có làm việc tốt hay không làm việc. Giới hạn chủ yếu của 

phương pháp này là phần tử được hạ bậc từng phần không thể tính toán 

đến. Phân tích này được bắt đầu theo trình tự ngược với FTA. Giả sử 

rằng các sự kiện TOP cụ thể (hỏng hóc) xuất hiện, cây dạng hỏng xác 

định sự kết hợp khác nhau và trình tự các hỏng hóc khác dẫn đến sự 

kiện TOP. 

 Trong phân tích cây sự kiện, chúng ta bắt đầu từ vài sự kiện ban 

đầu và là hậu quả của hàng loạt sự kiện tiếp theo đến khi sự kiện cuối 

cùng xuất hiện. Khi gán mỗi nhánh xác suất xuất hiện, kết quả cuối cùng 

là danh sách dài các hậu quả có thể của sự kiện ban đầu trong đó mỗi sự 

kiện có xác suất liên quan đến chúng. Trong nhiều trường hợp, cấu trúc 

của cây sự kiện có thể được đơn giản hơn nữa. Các tình huống này xuất 

hiện khi một sự kiện riêng lẻ nào đó dẫn đến kết quả cuối cùng, không 

chú ý đến bất kỳ sự kiện trung gian nào xảy ra sau đó.  

 Trong lý thuyết hệ thống độ tin cậy hiện đại thì ta sử dụng khái 

niệm sự kiện thường xuyên hơn, hỏng chỉ là trường hợp riêng của sự 



Phân tích máy thành hệ thống 

207 

kiện. Cho nên trong thời gian gần đây khi phân tích hệ thống thường 

thay thế cây dạng hỏng bằng cây sự kiện. 

 

      Sự kiện         Mức 1          Mức 2                        Mức n 

                                           ban đầu 

                 

Hình 9.1  

Theo quan điểm độ tin cậy thì cây sự kiện và cây dạng hỏng biểu 

diễn dưới dạng sơ đồ khối chỉ minh họa cho các mô hình xác suất. Tuy 

nhiên nó được quan tâm đặc biệt khi vận hành và bảo trì hệ thống. Theo 

sơ đồ này người kỹ sư không cần có kiến thức về xác suất thống kê, có 

thể theo dõi quá trình và tìm được phương án phát triển sự kiện không 

thuận lợi. Ta có thể dự đoán tính mạo hiểm mong đợi nếu như được trang 

bị các thiết bị thông tin số tương ứng. Theo cấu trúc cây sự kiện ta có thể 

xác định xác suất xảy ra. Dạng tổng quát cây sự kiện trình bày trên hình 

9.1. Cơ sở của cây là sự kiện ban đầu E, sau đó là các sự kiện ở mức 1, ký 

hiệu E11, E21, …, Ek1. Trong bài toán độ tin cậy thường có hai nhánh E11 

và E21 tương ứng sự kiện hỏng và còn khả năng làm việc. Tương ứng ta có 

sự kiện các mức tiếp theo. Cuối cây là một dãy liên tiếp các sự kiện và 

xác suất xảy ra dãy sự kiện này (hình 9.2). 

 Khuyết tật     Khuyết tật       Toa tàu không     Khuyết tật       Hiện tượng      Trật khỏi     Xác suất 

  đường ray     tới hạn            sửa chữa được     chu kỳ              cộng hưởng      đường ray    cuối cùng 
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                           Hình 9.2 Cây sự kiện 

Cây sự kiện chỉ minh hoạ các công thức cơ bản của lý thuyết xác 

suất. Xác suất từng vị trí ký hiệu Ejk với chỉ số đầu tiên là số sự kiện, chỉ 

số thứ hai là mức độ sự kiện. 

Ví dụ ta khảo sát sự kiện toa tàu trật khỏi đường ray. Trên hình 

9.2 là cây sự kiện và hình 9.4 là cây dạng hỏng minh họa cho tình huống 

hỏng này. Sự kiện đầu tiên là do khuyết tật của đường ray, khuyết tật 

này chia ra tới hạn và không tới hạn. Trên cây sự kiện xác suất xuất 

hiện các khuyết tật đó là 0,001 và 0,999. Các số liệu chỉ chọn tương đối vì 

không có số liệu về quảng đường di chuyển, thời gian quan sát… 

9.4 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CÂY DẠNG HỎNG 

 Công cụ hữu ích để thực hiện phân tích an toàn hệ thống là phân 

tích cấu trúc cây dạng hỏng (gọi tắt là FTA). FTA là kỹ thuật thiết kế đồ 

họa, nó quy định các lựa chọn sơ đồ khối độ tin cậy. 

FTA được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hàng không và hạt 

nhân, do liên quan đến độ an toàn cho con người. Thủ tục FTA lần đầu 

tiên được giới thiệu trong các phòng thí nghiệm của Bell Telephone liên 

quan đến phân tích an toàn của hệ thống điều khiển tên lửa Minuteman 

vào năm 1962. Tiếp theo đó phương pháp này được phát triển bởùi công ty 

Boeing vào giữa những năm 1960. Kể từ đó, FTA được sử dụng rộng rãi 

để nghiên cứu độ tin cậy và an toàn của các hệ thống lớn và phức tạp cho 

các ứng dụng chẩn đoán.  

Trong khi mục đích FMECA là để phát hiện các dạng hỏng và ảnh 

hưởng có thể, thì FTA cho phát triển cấu trúc mà từ đó các quan hệ logic 

đơn giản có thể sử dụng để diễn tả sự tương quan xác suất giữa các sự 

kiện khác nhau, mà nó dẫn đến hỏng hóc của hệ thống. Trong thực tế 
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FTA được thực hiện trước FMECA trong các trường hợp thiết kế, vận 

hành của hệ thống được ước lượng và sự liên quan nguyên nhân và ảnh 

hưởng dẫn đến hỏng hóc của hệ thống được phát hiện. FMECA trở thành 

bước cần thiết để hiểu bản chất của hệ thống mà không cần liên quan 

đến FTA và phân tích độ tin cậy. 

Như thế, chúng ta cần phải biết hệ thống 

làm việc như thế nào trước khi xây dựng cây hệ 

thống. Chức năng hệ thống được trình bày bằng 

hàm số hoặc bằng biểu đồ tiến trình, trên đó biểu 

đồ thông tin, vật liệu, tín hiệu và các dịch vụ khác 

được biểu thị. Sau đó biểu đồ được sử dụng để xác 

định chuỗi chức năng khác nhau, từ giá trị nhập đến 

xuất. Tiếp theo, biểu đồ logic được chuẩn bị để 

chuyển các quan hệ chức năng thành các quan hệ 

logic giữa các phần tử khác nhau của hệ thống. Một 

khi sự quan hệ logic giữa các phần tử khác nhau của 

hệ thống được thiết lập thì sự liên quan giữa nguyên nhân và ảnh hưởng 

khi vận hành hệ thống cần phải được nghiên cứu và cây dạng hỏng của 

hệ thống được phát triển. Trọng tâm là chúng ta phải xác định các hỏng 

hóc nguy hiểm và đưa nó lên thành sự kiện TOP của sơ đồ cấu trúc cây 

dạng hỏng. Phân tích chất lượng gồm có phát hiện các sự kết hợp khác 

nhau các sự kiện là nguyên nhân của sự kiện TOP sẽ xuất hiện. Nó có 

thể kèm theo sự phân tích số lượng để đánh giá xác suất xuất hiện các sự 

kiện TOP. Cấu trúc cây dạng hỏng điển hình có dạng hình 9.3.  

                                                       Hình 9.3 Sơ đồ tổng quát 

cấu trúc cây dạng hỏng 

FTA của hệ thống phức tạp đòi hỏi phải có khái niệm chính xác 

về sự liên hệ chức năng của tất cả các phần tử, nguyên nhân hỏng và hậu 

quả của chúng.  

 

Sự kiện TOP 
hệ thống hỏng 

Sự kiện tổng hợp 

Cổng AND/OR 

Sự kiện 

cơ sở 
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Trật khỏi

đường ray

Xuất hiện 

cộng hưởng

Khuyết tật nguy

 hiểm đường ray

Các khuyết tật

theo chu kỳ

Tính không sửa 

chữa toa tàu

0,006

0,0040,001 0,001

P22 =0,005

P11 =0,001 P21 =0,8 P31 =0,001
 

Hình 9.4 Cây dạng hỏng 

 Các ký hiệu sử dụng trên cây dạng hỏng trình bày trên bảng 9.1. 

Xây dựng cấu trúc cây với hai cổng logic là AND và OR được sử dụng để 

quan hệ với các sự kiện là kết quả, cơ sở và trung gian hoặc các hỏng hóc 

với sự kiện TOP. Sự kiện thấp nhất là cổng nhập, sự kiện TOP là cổng 

xuất. Dạng cổng xác định tùy thuộc vào tất cả các sự kiện nhập phải xảy 

ra thì sự kiện xuất mới xảy ra (cổng AND) hoặc là chỉ một sự kiện thấp 

xảy ra thì sự kiện xuất sẽ xảy ra (cổng OR).  

Bảng 9.1 Các ký hiệu cây dạng hỏng  

Ký hiệu Ý nghĩa 

 

Hình chữ nhật: Miêu tả sự kiện hỏng là kết quả 

từ sự kết hợp logic các sự kiện hỏng qua đầu vào 

của cổng logic. 

 

Hình tròn: Biểu diễn sự kiện hỏng cơ sở hoặc 

dạng hỏng của chi tiết cơ bản. Xác suất xuất hiện 

sự kiện hỏng, dạng hỏng và mức độ sửa chữa thu 

được từ các dữ liệu thực nghiệm. 

 

Hình thoi: Biểu diễn sự kiện hỏng mà các nguyên 

nhân của nó không được phát triển hoàn toàn do 

thiếu quan tâm hoặc thiếu thông tin. 

 

Tam giác A: Biểu diễn chuyển cổng nhập và được 

sử dụng để tránh các phân đoạn lặp lại của cây 

dạng hỏng. 
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Tam giác B: Biểu diễn chuyển cổng xuất và được 

sử dụng để tránh các phân đoạn lặp lại của cây 

dạng hỏng. 

 

Cổng AND: Biểu diễn sự kiện hỏng đầu ra chỉ 

xuất hiện khi và chỉ khi tất cả các sự kiện hỏng 

đầu vào xảy ra. 

 

Cổng OR: Biểu diễn sự kiện hỏng đầu ra chỉ xuất 

hiện nếu như một trong các sự kiện hỏng đầu vào 

xảy ra. 

 Thiết lập cây dạng hỏng thực hiện theo trình tự sau: 

1. Bước đầu tiên của FTA là xác định sự kiện TOP, sự kiện này gây 

nên hỏng hóc nghiêm trọng của hệ thống. 

2. Xây dựng vài cây dạng hỏng khác nhau nhưng tương đương cho hệ 

thống đang khảo sát. Ngoài ra các sự kiện TOP khác nhau dẫn 

đến các cây sự kiện khác nhau. 

3. Cho mỗi sự kiện TOP chỉ dịnh, mỗi sự kiện có thể được khảo sát 

có xảy ra hay không, hoặc riêng lẻ hoặc liên kết với các sự kiện 

khác gây nên sự kiện TOP. 

4. Các sự kiện tổng hợp dẫn đến sự kiện TOP và các sự kiện thứ cấp 

gây nên các sự kiện tổng hợp được xác định. Quá trình tiếp tục 

đến khi các hỏng hóc thấp nhất được xác định. 

5. Tập hợp các sự kiện khi xảy ra tất cả sẽ gây nên sự kiện quan 

tâm được gán cổng AND. 

6. Tập hợp các sự kiện khi một sự kiện nào xảy ra sẽ gây nên sự 

kiện quan tâm được gán cổng OR. 

Sau đây sẽ trình bày sự chuyển đổi giữa sơ đồ khối và sơ đồ theo 

cấu trúc cây dạng hỏng. Đối với hệ thống gồm 4 phần tử mắc nối tiếp ta 

có thể biểu diễn 4 sơ đồ tính toán độ tin cậy (hình 9.5). Hai sơ đồ có dạng 

sơ đồ khối (hình 9.5a, c), 2 sơ đồ có dạng cấu trúc cây (hình 9.5b, d). Gạch 

trên các biến logic là sự kiện đối nhau. Ký hiệu A và E là trạng thái ban 

đầu và kết quả (hỏng) của hệ. Nếu ký hiệu Xi là biến logic, tương ứng với 

trạng thái làm việc của phần tử thứ i, S là trạng thái làm việc của hệ 

thống thì sơ đồ hình 9.5b là cấu trúc cây hỏng của hệ thống, sơ đồ hình 

9.5d là cấu trúc cây khả năng làm việc của hệ thống. 
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X1 X2 XnA E

S

X1 X2 Xn

S

A

S

a)

b)

E

c)

d)

X1 X2 Xn

Xn

X2

X1

 

Hình 9.5 

 Phân tích tương tự cho sơ đồ hệ thống gồm 4 phần tử song song 

như hình 9.6. 

 

X 1 X 2 X n A E 

S 

X 1 X 2 X n 

S 

A 

S 

c) 

d) 

E 

a) 

b) 

X 1 X 2 X n 

X n 

X 2 

X 1 

 

    Hình 9.6 

 Trên hình 9.7a là sơ đồ của hệ thống hỗn hợp. Trên các hình 

9.7b, c, d là các sơ đồ tương đương để tính toán độ tin cậy. Sơ đồ hình 

9.7b là cây dạng hỏng, sơ đồ hình 9.7c là sơ đồ khối tính độ tin cậy theo 

xác suất không hỏng, sơ đồ hình 9.7d là cây không hỏng. 
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5 

S 

a) 

1 

4 

3 
2 

E 5 A 

1 

2 

3 

b) 

4 

c) 

5 

4 

2 1 

E A 
3 

5 

S 

1 

2 

3 

d) 

4 

    Hình 9.7  

 Ứng dụng các nguyên tắc trên ta lập sơ đồ khối cho hệ thống 

càng máy bay hình 9.8a. Cấu trúc cây dạng hỏng có dạng như hình 9.8c. 

Sơ đồ hệ thống để đánh giá và phân phối độ tin cậy như hình 9.8b. 

 

N

W1 W2

R1

R2

N

W1

W2

R1

R2

 

                            a)                                                              b) 
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Hỏng hóc hệ thống 

càng máy bay

Hỏng hóc hệ 

thống trước

Hỏng hóc hệ 

thống trung tâm

Hỏng hóc hệ 

thống sau

N1 N2

Hỏng hóc bánh 

trung tâm 1

Hỏng hóc bánh 

trung tâm 2

W11 W12 W13 W14 W21 W22 W23 W24

W1 W2

R11 R12 R13 R14 R21 R22 R23 R24

Hỏng hóc 

bánh sau 1

Hỏng hóc 

bánh sau 2
R1 R2

N W R

 

c) 

Hình 9.8 Phân tích cấu trúc cây dạng hỏng 

Hình vẽ 9.9b là cấu trúc cây dạng hỏng của hệ thống phanh trong 

xe ôtô (theo sơ đồ hệ thống phức tạp hình 9.9a). 

 

 

BP WC 
1 1 

2 BP WC 
2 

3 BP WC 
3 

4 BP WC 
4 

C 

M 

 

               a) Sơ đồ khối hệ thống phanh trên xe ôtô  
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Hệ thống 

phanh hỏng

Hỏng hệ thống 

phanh thuỷ lực

Hỏng hệ thống 

phanh cơ

Hỏng hệ thống 

bánh phanh 
M C

Hỏng hóc đệm 

phanh phía sau

BP3 BP4
Hỏng phanh 

sau phải

Hỏng phanh 

sau trái

Hỏng phanh 

trước phải

Hỏng phanh 

trước trái

BP1WC1 WC2 BP2 WC3 BP3 WC4 BP4

 

b) Phân tích cấu trúc cây dạng hỏng hệ thống phanh 

Hình 9.9 

 

9.5 CUT-SET NHỎ NHẤT 

Một dạng khác của phân tích định lượng là sử dụng cut–set nhỏ 

nhất (gọi tắt là MC). Cut-set là tập hợp các sự kiện cơ sở là nguyên nhân 

xảy ra sự kiện TOP. Khi tất cả sự kiện trong cut-set xảy ra thì sự kiện 

TOP mới xảy ra. 

 Cut-set là tập hợp các sự kiện chính, khi xuất hiện là nguyên 

nhân hỏng hóc hệ thống, có nghĩa là xảy ra sự kiện TOP. MC là tập hợp 

nhỏ nhất các sự kiện chính làm sinh ra sự kiện TOP nếu như tất cả các 

sự kiện của tập hợp xuất hiện. Điều đó có nghĩa là không có sự kiện 

không liên quan trong tập hợp mà hỏng hóc của chúng không góp phần 

vào sự kiện TOP. Đánh số trong MC là bước cần thiết để ước lượng độ tin 

cậy của hệ thống. Sự thể hiện MC đưa đến nhóm kết quả định tính như 

là các điểm yếu của hệ thống, các thành phần dự trữ bị hỏng hoặc là ảnh 

hưởng của phần tử đã cho lên toàn bộ độ tin cậy hệ thống. Các phương 

pháp khác nhau được sử dụng để xác định MC. Một trong các phương 

pháp, như phương pháp qui nạp thì MC xuất phát trực tiếp từ cây dạng 

hỏng. Lựa chọn thứ ba bắt nguồn một cách tự động từ biểu đồ khối.  

 Trong phương pháp cây dạng hỏng, MC được định nghĩa bằng 

cách biến đổi cây dạng hỏng thành biểu thức đại số boole. Khi đó mỗi 
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biến đại số boole được gán cho mỗi sự kiện cơ sở. Sự kiện xuất của cổng 

AND được gán biến đại số boole bằng giá trị nhỏ nhất của biến đại số 

boole của sự kiện đầu vào. Sự kiện xuất của cổng OR được gán biến đại số 

boole bằng giá trị lớn nhất của biến đại số boole của sự kiện đầu vào. 

Cuối cùng biểu thức đại số boole thu được từ sự kiện cuối cùng không 

mong muốn như là hàm của các biến đại số boole liên quan đến mỗi sự 

kiện cơ sở. Nó sẽ thuận tiện khi xác định “biến đại số boole” cho sự kiện 

điển hình A, biểu thị bằng XA, giá trị XA = 1 nếu như sự kiện A xuất hiện 

và XA = 0 nếu sự kiện A không xuất hiện.  

 Tính đến cổng AND với n sự kiện đầu vào và 1 sự kiện đầu ra A. 

Nếu n sự kiện 1, 2, …, n có các biến X1, X2,…, Xn, thì sự kiện đầu ra A được 

xác định như là tích của n sự kiện hoặc có thể nói sự kiện A sẽ xuất hiện 

nếu tất cả n sự kiện đầu vào xuất hiện. Do đó ta có thể viết: 

   




n

1i

iA
XX       (9.1) 

 
Sự kiệnTOP 

OR 

   MC 1    MC 2    MC 3    MC n 
 

Hình 9.10 

 Khi XA biểu diễn như là tích của 1 và 0, giá trị XA sẽ là 1 hoặc 0. 

Như thế XA có thể xác định như là giá trị nhỏ nhất của Xi.  

 Tính đến cổng OR với n sự kiện đầu vào và 1 sự kiện đầu ra B. Sự 

kiện đầu ra B được xác định như là tổng của n sự kiện hoặc có thể nói sự 

kiện B sẽ xuất hiện khi tất cả n sự kiện đầu vào xuất hiện. Do đó ta có 

thể viết: 

    




n

1i

iB
X11X       (9.2) 

 Giá trị XB = 1 nếu tất cả giá trị Xi = 1. Như thế XB có thể xác định 

như là giá trị lớn nhất của Xi.  

Khi MC được xác định, ta sử dụng chúng để phân tích định tính 

của cây dạng hỏng. Theo định nghĩa, MC bất kỳ có thể dẫn đến sự kiện 

TOP. Do đó, ta có thể xây dựng lại cây bằng cách kết nối sự kiện TOP và 
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cổng OR, với mỗi MC biểu diễn dữ liệu được đưa vào bằng cổng OR (hình 

9.10). Theo định nghĩa sự xuất hiện của MC đưa đến hỏng hóc của tất cả 

các phần tử (các hỏng hóc cơ sở) của tập hợp. Như thế các phần tử riêng 

lẻ của mỗi MC được kết nối qua cổng AND. Do đó, theo thuật ngữ MC, 

bất kỳ cây dạng hỏng nào có thể biểu diễn như hình 9.11. Đối với MC 

điển hình bao gồm s phần tử ta có thể viết: 





s

1j

)i(

jMC
XX

i

     (9.3) 

 
Sự kiện TOP 

OR 

  MC 1   MC 2 

AND AND 

  MC n   MC n-1 

AND AND 

 

                      Các hỏng hóc    Các hỏng hóc   … Các hỏng hóc      Các hỏng hóc 

                                     cơ sở của MC1   cơ sở của MC2     cơ sở của MCn-1  cơ sở của MCn 

Hình 9.11 

 Từ công thức (9.3), 
)i(

j
X là biến đại số boole cho phần tử thứ j 

(hỏng hóc cơ sở) nếu MC và tất cả các phần tử của MCi được cho là độc 

lập. Xác suất xuất hiện MCi được xác định theo công thức: 






s

1j

)i(

jMC
PP

i

                   (9.4) 

trong đó 
)(i

j
P là xác suất hỏng của phần tử thứ j trong i MC (bằng giá trị 

mong đợi 
)(i

j
X ).  

Biến đại số boole tương ứng với sự kiện TOP có thể biểu diễn, sử 

dụng MC, như sau: 

 




n

1i

MCTOP
i

X11X      (9.5) 

Từ công thức (9.4) và (9.5) ta thu được: 
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 
 
















n

1i

n

1i

)i(

jTOP
X11X              (9.6) 

trong đó phần tử thứ j của MCi(
)i(

j
X ) được xem như phần tử l của 

MCk(
)(k

l
X ).  

Trong trường hợp các phần tử riêng lẻ là độc lập nhưng MC có 

thể không độc lập. Khi vài cut-set đóng góp các phần tử như nhau, chúng 

sẽ phụ thuộc lẫn nhau giữa các MC. Sự phụ thuộc này có thể tính đến khi 

sử dụng quan hệ sau: 

)i(

j

)k(

l

)i(

j
XXX        (9.7) 

 Gợi ý này được ước lượng bằng tích kép: 


 

n

1i

s

1j

)i(

j
X       (9.8) 

Chúng ta cần phải nhân xác suất tất cả các phần tử chỉ một lần 

mà không cần xét đến giá trị nhập vào trùng nhau. 

9.6 ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TRUYỀN 

ĐỘNG THÀNH HỆ THỐNG 

Trong một máy bao gồm nhiều chi tiết, để tính toán độ tin cậy 

của máy, trước tiên phải phân tích chúng ra thành một hệ thống bao gồm 

nhiều phần tử. Sau đó tiến hành phân tích cấu trúc cây dạng hỏng để 

đánh giá độ tin cậy của hệ thống. Do đó thay vì xác định độ tin cậy của 

máy thì ta sẽ xác định độ tin cậy của hệ thống. 
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        Hình 9.12 Sơ đồ động của hệ thống truyền động 
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Ta tiến hành phân tích và thiết kế theo độ tin cậy cho hệ thống 

truyền động cơ khí điển hình là hộp số sáu cấp tốc độ, bao gồm các chi 

tiết điển hình: trục, bánh răng, ổ lăn, then (hình 9.12). 

 Để tiến hành tính toán theo độ tin cậy ta thực hiện theo trình tự 

như sau [43]: 

 Căn cứ vào sơ đồ động tiến hành xây dựng đồ thị số vòng quay để 

tính vận tốc góc cho các cấp tốc độ. 

 Phân tích các chi tiết thuộc hệ thống để xây dựng sơ đồ khối của 

hệ thống truyền động, từ đó đánh giá hệ thống sẽ làm việc theo 

sơ đồ song song, nối tiếp hay phức tạp. 

 Căn cứ vào các dạng hỏng của chi tiết trong hệ thống và sơ đồ 

truyền động hình thành cấu trúc cây dạng hỏng của hệ thống. 

 Đánh giá độ tin cậy của hệ thống theo cấu trúc trên. 

 

u  1 
u  2 u  3 

u  5 
u  4 

n 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 

n 0 

n II1 

n II2 
n II3 

I 

II 

III 
 

Hình 9.13 Đồ thị số vòng quay 

Theo hình 9.12 hệ thống gồm 10 bánh răng được lắp trên ba trục, 

trong đó có hai khối bánh răng di trượt trên trục I và trục III. Như vậy 

hệ thống cho sáu cấp tốc độ với các vị trí làm việc sau: 

- Vị trí 1 truyền động từ bánh răng 1-2-10-9 cho vận tốc góc n1  

- Vị trí 2 truyền động từ bánh răng 1-2-8-7 cho vận tốc góc n2  

- Vị trí 3 truyền động từ bánh răng 3-4-10-9 cho vận tốc góc n3  

- Vị trí 4 truyền động từ bánh răng 3-4-8-7 cho vận tốc góc n4  

- Vị trí 5 truyền động từ bánh răng 5-6-10-9 cho vận tốc góc n5  

- Vị trí 6 truyền động từ bánh răng 5-6-8-7 cho vận tốc góc n6 

Do đó sơ đồ động bố trí đồ thị số vòng quay như hình 9.13. 

Trong hệ thống truyền động trên, các nguyên nhân gây cho hệ 

thống hỏng là do thân máy, trục, then, bánh răng và các ổ lăn hỏng. 

Trong mục này chỉ đề cập đến các phần tử gây hỏng hóc cho hệ thống là 

các chi tiết truyền động: trục, then, bánh răng, ổ lăn. Sự hỏng hóc của 

các chi tiết này do nhiều nguyên nhân dẫn đến. Do đó, để xét tổng quát 
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cho cả hệ thống ta xây dựng sơ đồ khối như hình 9.14, trong đó thể hiện 

tiến trình làm việc của hệ thống.  

Do then có độ tin cậy tương đối cao nên khi phân tích cấu trúc cây 

dạng hỏng sẽ bỏ qua chi tiết này và xem bằng 1. 

Từ sơ đồ hình 9.12 trình bày sơ bộ các vị trí làm việc của hệ 

thống từ đầu vào đến đầu ra qua các chi tiết truyền động. Do đó, ta thấy 

rằng hệ thống sẽ không hoạt động (hỏng) khi một trong các sự kiện trục 

(1, 2, 3), các then, khối bánh răng (1, 2), nhóm bánh răng (1, 2) hỏng. 

Nên hệ thống truyền động được xem là một hệ thống gồm các phần tử 

mắc nối tiếp, song song. Như vậy để đánh giá độ tin cậy của hệ thống ta 

phải tiến hành đánh giá độ tin cậy của từng phần tử trong hệ thống đó. 

Muốn xác định độ tin cậy của từng phần tử riêng biệt thì căn cứ vào các 

dạng hỏng hóc của chúng để đánh giá. Dựa vào các dạng hỏng hóc ở trên, 

ta có sơ đồ cấu trúc cây dạng hỏng như hình 9.15. 
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Hình 9.14 Sơ đồ khối của hệ thống truyền động 

Trong sơ đồ này, hệ thống hỏng là do trục, then, ổ lăn, khối bánh 

răng di trượt, các nhóm bánh răng. Trong đó trục hỏng là do một trong 

ba trục bị hỏng, các trục được xem là mắc nối tiếp nên sử dụng cổng logic 

OR như sơ đồ, xét tương tự cho khối bánh răng di trượt. Đối với các nhóm 

bánh răng, sự hỏng hóc của một trong các cặp bánh răng ăn khớp hỏng 

sẽ dẫn đến sự hỏng hóc của từng nhóm, nên các cặp bánh răng ăn khớp 

được xem là mắc song song. Ở đây, sự hỏng hóc của từng bánh răng trong 

cặp bánh răng ăn khớp là do các dạng hỏng của bánh răng và ổ lăn cùng 

lắp trên trục với bánh răng đó gây nên. Vì vậy độ tin cậy của các bánh 

răng từ 1 đến 10 được xác định gồm 2 nguyên nhân được xem là mắc nối 

tiếp gây nên: dạng hỏng của bánh răng do uốn và do tiếp xúc. Một trong 

ba nguyên nhân gây hỏng hóc cho bánh răng là do ổ lăn được xây dựng 

như sau: hệ thống có tất cả 6 ổ lăn được đánh số theo sơ đồ truyền động 

hình 9.12, do đó sự kiện ổ lăn hỏng là do một trong hai nhóm ổ sẽ hỏng 
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là B3, B4 hay B1, B2, B5, B6. Chính vì vậy các ổ này được xem là mắc nối 

tiếp. Các phân tích trên đây được xây dựng thành sơ đồ cấu trúc cây dạng 

hỏng như hình 9.15. 

Để phân phối độ tin cậy với giá thành cho trước ta phải giải bài 

toán tối ưu (chương 11). 

 Hệ thống 
hỏng 

Khối bánh 
răng hỏng Trục hỏng Nhóm 2 

hỏng 
Nhóm 1 

hỏng 

Tr 
1 Tr 

3 Tr 
2  C 

1  C 
2 

G 
1 G 

2 G 
5 G 

6 

G 
3 G 

4 

G 
7 G 

8 G 
9 G 

10 

II III IV V 

 

Bánh răng 
hỏng (1-10) 

B 
3 B 

4 

DH 
1 Ổ lăn hỏng DH 

2 

B 
2 B 

5 B 
1 B 

6 
 

Hình 9.15 Cấu trúc cây dạng hỏng của hộp tốc độ: Tri (j = 1  3) trục thứ 

j; Ci (k = 1  2) khối bánh răng di trượt thứ k; Gi (i = 1  10) các 
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bánh răng thứ i; Bm (m = 1  6) ổ lăn lắp trên 3 trục; DHn (n = 1  

2) dạng hỏng của bánh răng (theo độ bền tiếp xúc và độ bền uốn) 

9.7 KẾT LUẬN 

Dựa theo cấu trúc cây dạng hỏng hoặc cây sự kiện theo phương 

pháp suy diễn ta có thể phân tích máy hoặc hệ thống cơ khí thành hệ 

thống. Tuy nhiên cây sự kiện được quan tâm đặc biệt khi vận hành và 

bảo trì hệ thống. Để đánh giá và thiết kế hệ thống cơ khi theo độ tin cậy 

ta sử dụng cấu trúc cây dạng hỏng. Sau khi phân tích máy hoặc hệ thống 

cơ khí thành hệ thống ta phân tích độ tin cậy từng phần tử hệ thống để 

xác định độ tin cậy hệ thống hoặc phân phối độ tin cậy cho từng phần tử 

để đảm bảo độ tin cậy cho trước hệ thống. 

Trong chương 10, 11 chúng tôi sẽ trình bày tính toán thiết kế và 

phân tích các phần tử hệ thống (chi tiết máy) theo độ tin cậy để đảm bảo 

độ tin cậy cho trước hệ thống hoặc đánh giá độ tin cậy hệ thống sẵn có. 

9.8 BÀI TẬP 

9.1 Phân tích cấu trúc cây dạng hỏng cho các hệ thống truyền động hình 

9.16. 
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1- Động cơ; 2- Bộ truyền đai; 3- Hộp giảm tốc 

 4-Bộ truyền xích; 5. Nối trục đàn hồi; 6- Băng tải 

  Hình 9.16  Sơ đồ hệ thống truyền động cho băng tải 

9.2 Phân tích cấu trúc cây dạng hỏng cho các hộp tốc độ như hình 9.17. 
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Hình 9.17  Cơ cấu bánh răng di trượt 

         



 

 

CHƯƠNG 10 

PHÂN TÍCH VÀ PHÂN PHỐI  

ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG 

Trong kỹ thuật thì các chi tiết hoặc phần tử liên kết thành các hệ 

thống. Các thiết bị, qui trình công nghệ, kết cấu công trình, hệ thống giao 

thông, thiết bị điện- điện tử… được khảo sát như là một hệ thống kết hợp từ 

nhiều phần tử. Các hệ thống phức tạp được chia thành các hệ thống con. 

Phân tích độ tin cậy hệ thống rất quan trọng trong quá trình thiết kế kỹ 

thuật. 

Hệ thống theo quan điểm độ tin cậy có thể là nối tiếp, song song 

hoặc kết hợp. Ví dụ điển hình nhất của hệ thống nối tiếp là dây chuyền 

máy công cụ tự động không có các thành phần và kho chứa dự trữ. Tuy 

nhiên, khái niệm "hệ thống nối tiếp" trong các bài toán độ tin cậy "rộng 

hơn" mà chúng ta nghĩ. Trong hệ thống này thì hỏng hóc của một phần tử 

dẫn đến hỏng hóc của cả hệ thống.  

Các ví dụ của hệ thống song song là các hệ thống năng lượng bao 

gồm các nhà máy phát điện (nhiệt điện, thủy điện …) trong mạng lưới điện 

quốc gia, ngày 22/10/2005 Việt Nam khánh thành đường dây 500 kV mạch 

hai, tạo thành hệ thống đường dây cao áp song song nối liền Bắc Nam, máy 

bay nhiều motor, tàu có hai máy và các hệ thống dự trữ. 

Nhiều hệ thống được tạo thành từ các phần tử, mà hỏng hóc của các 

phần tử này được khảo sát độc lập. Tương ứng với nhóm này là đa số các hệ 

thống khi khảo sát chính xác theo các hỏng hóc tham số của chúng. 

Hệ thống có thể bao gồm các phần tử, thay đổi các tham số của các 

phần tử này xác định sự hỏng hóc của hệ thống tập hợp hoặc là ảnh hưởng 

đến khả năng làm việc của các phần tử khác. Tương ứng với nhóm này là đa 

số các hệ thống khi khảo sát chính xác chúng theo các hỏng hóc tham số. Ví 

dụ hỏng hóc các máy công cụ chính xác theo tiêu chuẩn tham số, mất mát 

độ chính xác, là thay đổi tập hợp độ chính xác của các phần tử riêng biệt: 

trục chính, đường dẫn hướng ...  

 

10.1 ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG NỐI TIẾP VÀ SONG SONG 

10.1.1 Độ tin cậy hệ thống nối tiếp 

Một trong những sự phụ thuộc quan trọng độ tin cậy là sự phụ thuộc 

độ tin cậy hệ thống vào độ tin cậy các phần tử. Các ví dụ hệ thống nối tiếp 
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trên hình 10.1. Khi mỗi phần tử của hệ thống bị hỏng thì toàn bộ hệ thống 

sẽ bị hỏng. 

F F F F

F

 

    a)    b) 

R(t) R(t) R(t)
1 2 3

 

  c) Sơ đồ hệ thống nối tiếp 

Hình 10.1 Hệ thống nối tiếp 

Ta khảo sát độ tin cậy cho mô hình tính toán đơn giản và đặc trưng 

nhất trong ngành chế tạo máy từ n các phần tử mắc nối tiếp, mà ở đó hỏng 

hóc của mỗi phần tử sẽ gây nên hỏng hóc toàn bộ hệ thống và hỏng hóc các 

phần tử được xem như là độc lập với nhau. 

Ta sử dụng lý thuyết nhân xác suất, theo đó xác suất của tích, nghĩa 

là của sự xuất hiện đồng thời các sự kiện độc lập nhau, bằng tích xác suất 

của các sự kiện này. Do đó, xác suất làm việc không hỏng của hệ thống bằng 

tích xác suất làm việc không hỏng của các phần tử riêng lẻ. 

Rht(t) = R1(t)R2(t) ... Rn(t)= 


n

i

i
)t(R

1

     (10.1) 

Neáu  R1(t) = R2(t) = ... = Rn(t) thì: 

Rht(t) = R
n

1 (t)       (10.2) 

Do đó, độ tin cậy hệ thống rất thấp. Ví dụ nếu hệ thống bao gồm 10 

phần tử với xác suất làm việc không hỏng 0,9 (đối với ổ lăn) thì xác suất 

làm việc không hỏng hệ thống là: 

              Rht(t) = 0,9
10

  0,35 

 Thông thường xác suất làm việc không hỏng của các phần tử rất cao, 

do đó nếu ta biểu diễn R1(t), R2(t) ... Rn(t) qua xác suất hỏng thì theo lý 

thuyết phép tính gần đúng ta có: 
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Rht(t) = [1-F1(t)][1- F2(t)]...[1- Fn(t)] = 1 - [F1(t) + F2(t) + ... + Fn(t)] (10.3) 

Nếu  F1(t) = F2(t) = ... = Fn(t) thì ta có: 

Rht(t) = 1 - nF2(t)     (10.4) 

 

Ví dụ 10.1  

 Khảo sát hệ thống mắc nối tiếp bao gồm n phần tử bất kỳ. Nếu xác 

suất hỏng của mỗi phần tử là Fi = 0,05, hãy xác định xác suất hỏng Fht của 

hệ thống với n = 1, 2, 3, 5 và 10. 

Giải:   

 Sử dụng công thức (10.1) ta có: 

      Fht = 1 – Rht = 1 – Ri
n
 

           = 1- (1 – Fi)
n
 = 1 – (0,995)

n 

 
Tương ứng với giá trị n ta có xác suất hỏng trong bảng 10.1. 

      Bảng 10.1  

n      1 2 3 5 10 

Fht 0,05 0,0975 0,1426 0,2262 0,4013 

Rht 0,95 0,9025 0,8574 0,7738 0,5987 

Ví dụ 10.2 

 Kết cấu gồm hai phần tử hình 10.2a được xem là mắc nối tiếp. Kết 

cấu bị hỏng khi thanh AB hoặc là dây BC bị hỏng. Vật liệu thanh AB có giá 

trị giới hạn chảy trung bình 
ch

 = 248 MPa, mômen cản uốn là đại lượng đơn 

định W = 36000 mm
3
. Phần tử BC là dây thép có đường kính trung bình d  

= 25 mm và giá trị trung bình giới hạn bền 
b

 = 400 MPa. Giả sử rằng lực F 

= 6000N là đại lượng đơn định và khối lượng các phần tử AB và BC là 

không đáng kể. Tính độ tin cậy của hệ thống, biết rằng độ bền thanh AB 

phân phối theo qui luật logarit chuẩn và có hệ số biến phân là vAB = 0,13 và 

độ bền dây BC phân phối chuẩn với hệ số biến phân vCD= 0,14.  

 

F=6000N 

A 
Thanh BC Thanh AB 

B 

C 

a) Kết cấu b) Sơ đồ tính  

    Hình 10.2 
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Giải: 

a) Xác định xác suất làm việc không hỏng RAB thanh AB: 

Khả năng tải theo mômen uốn của dầm AB: 

   WM
chgh  248.36000 = 8928000 Nmm 

 Vì độ bền tỉ lệ bậc nhất với mômen uốn, do đó hệ số biến phân của 

tải trọng giới hạn sẽ bằng vAB, từ đó sai lệnh bình phương trung bình:  

SMgh= vAB ghM = 0,13.8928000 = 1160640 Nmm. 

 Ngoài ra vì độ bền phân phối theo logarit chuẩn, do đó mômen giới 

hạn cũng phân phối theo qui luật logarit chuẩn với sai lệch bình phương 

trung bình và giá trị trung bình được xác định theo công thức (2.53) và 

(2.54): 

  12901 2
,)vln(S

ABMln
gh

  

   9961550 2
,S.,)Mln(m

ghgh
MlnghMln

  

 Mômen lớn nhất sinh ra trong thanh AB: 

 MAB=F 

4

L
 = 6000.

4

3600
= 5400000 Nmm 

   Điểm phân vị thanh AB xác định theo công thức: 

  

83,3
129,0

))5400000ln(996,15(

)()(

2
ln

lnln

2
ln

2
ln

lnln
1














gh

ABgh

M

MM

LS

LS

AB

S

mm

SS

mm
z

  

 Tra bảng trên phụ lục 1 ta có RAB = 0,99993593. 

b) Xác định xác suất làm việc không hỏng RBC dây BC: 

 Độ bền tính theo tải trọng mà dây BC có giá trị trung bình: 

  

N,

d
AF

bbgh

9757853400
4

5

4
2

2





 

 Vì độ bền tỉ lệ bậc nhất với tải trọng, do đó hệ số biến phân của tải 

trọng giới hạn sẽ bằng vBC. Sai lệch bình phương trung bình của tải trọng 

giới hạn :  

  SFgh = ghF vBC = 7853,975.0,14 = 1199,5565N 

 Lực căng dây xác định theo phương trình cân bằng mômen đối với 

điểm A (hình 10.2a): 

  
BC

F  0,5F = 3000 N 

 Điểm phân vị dây BC: 
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41454
55651099

30009757853

222
1

,

,

),(

S

)FF(

SS

)mm(
z

gh
F

BCgh

LS

LS

BC














  

 Tra bảng theo phụ lục 1 ta có RBC = 0,999994831 

c) Độ tin cậy của hệ thống: 

 Vì các phần tử AB và BC độc lập với nhau cho nên ta có: 

  Rht = RAB.RBC = 0,99993593. 0,999994831 = 0,99993076 

10.1.2 Độ tin cậy hệ thống song song 

Trong hệ thống khi nối song song các phần tử người ta quan tâm 

đến xác suất làm việc không hỏng của toàn bộ hệ thống, tức là toàn bộ các 

phần tử của chúng (hoặc là các hệ thống con), hệ thống không có một phần 

tử, không có hai phần tử,… không có n phần tử … trong giới hạn vẫn còn giữ 

cho hệ thống có khả năng làm việc, mặc dù các chỉ tiêu khác bị giảm đáng 

kể. Ví dụ máy bay 2 động cơ có thể tiếp tục bay khi 2 động cơ bị hỏng: ngày 

18/08/2005 máy bay của hãng hàng không Turkey Airway bay từ Istambul 

đến Brussel có một động cơ bị hỏng vẫn bay an toàn đến sân bay Budapest. 

Hình 10.3a là ba dầm sắp xếp cạnh nhau để đỡ thanh với tải trọng 

ngoài F theo phương thẳng đứng. Khi một dầm bị hỏng thì thanh vẫn còn 

đứng yên. Hình 10.3b là dây cáp gồm nhiều sợi cáp nhỏ xoắn lại. Khi một 

sợi cáp nhỏ bị hỏng thì cáp vẫn còn khả năng làm việc.  

Khi đó xác suất hỏng của hệ thống:  

Fht(t) = F1(t)F2(t)...Fn(t) =
n

1

i
)t(F    (10.5) 

trong đó Fi(t) - xác suất hỏng của phần tử thứ i. 

Khi đó xác suất làm việc không hỏng cho cả hệ:  

Rht(t) = 1-Fht(t) = 1 - 
n

1

n

i
)t(F     (10.6) 

Khi xác suất hỏng của các phần tử giống nhau tức là: Fht(t) = F1(t) và 

R(t) = 1 - F1
n
(t). 

Ví dụ, khi n= 2; F1 = 0,01, suy ra R1 = 0,9999; khi n=3; F1 = 0,001, 

suy ra R1 = 0,999999. 

Giữ khả năng làm việc của hệ thống từ các phần tử giống nhau được 

xác định với sự giúp đỡ phân phối đa thức: 
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 [R(t) + F(t)]
m
 

trong đó: chỉ số mũ m bằng số các phần tử làm việc song song; R(t) và F(t) - 

xác suất làm việc không hỏng và xác suất hỏng của mỗi phần tử. 

 

Mặt cắt ngang

F

F

a) b)

 

F  (t) 
2 

3 F  (t) 

1 F  (t) 

 

                                   c) Sơ đồ hệ thống song song 

 Hình 10.3 Hệ thống có thành phần mắc song song 

Ta viết các kết quả khai triển đa thức với chỉ số mũ 2, 3 và 4 tương 

ứng của hệ thống với (hai, ba và bốn các phần tử làm việc song song): 

(R+F)
2
 = R

2
 + 2RF + F

2
 = 1 

(R+F)
3
 = R

3
 + 3R

2
F + 3RF

2
 + F

3
 = 1 

(R+F)
4
 = R

4
 + 4R

3
F + 6R

2
F

2
 + 4RF

3
+F

4
 = 1 

Các thành phần đầu tiên trong các đa thức khai triển biểu diễn xác 

suất làm việc không hỏng tất cả các phần tử, các thành phần thứ hai - xác 

suất hỏng của một phần tử và xác suất làm việc không hỏng các phần tử còn 

lại, hai thành phần đầu tiên - xác suất hỏng không nhiều hơn một phần tử 

(không hỏng hoặc chỉ hỏng một phần tử)… Thành phần cuối cùng biểu diễn 

xác suất hỏng của tất cả các phần tử. 

 Khi các giá trị bình thường của các hệ số biến phân của tuổi thọ các 

phần tử v = 0,2÷0,8 không cần thiết phải tính các phần tử mà tuổi thọ trung 

bình của chúng 5 lần lớn hơn tuổi thọ trung bình của phần tử có tuổi thọ 

thấp nhất. Cần chú ý rằng đối với hệ thống nhiều phần tử, tuổi thọ các 

phần tử này có giá trị trung bình gần nhau thì không cần thiết phải tính tất 

cả các phần tử. Đặc biệt khi hệ số biến phân tuổi thọ các phần tử v  0,4 có 

thể tính không quá 5 phần tử. 
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10.1.3 Độ tin cậy hệ thống hỗn hợp 

 Một vài kết cấu là kết hợp của các phần tử mắc nối tiếp và song 

song. Ví dụ hệ thống trên sơ đồ hình 10.4 là hệ thống hỗn hợp với 1 và 2 

mắc song song và kết hợp của 1 và 2 với phần tử 3 là hệ thống mắc nối 

tiếp.  

        
 

  2 

1 

 3 

 

          Hình 10.4 

Ví dụ 10.3 

 Xác định độ tin cậy hệ thống hỗn hợp gồm 6 phần tử như hình 10.5a 

với: R1 = 0,9; R2 = 0,8; R3 = 0,95; R4 = R5 = 0,9 và R6 = 0,98. 

 

R 1 

R 2 

R 4 

R 3 

R 5 

R 6 

3 R R 

R 4 

12 

5 R 

R 6 

R 123 

45 R 

R 6 6 R 12345 R 

a) 
b) 

c) d) 
 

Hình 10.5 

Giải: 

 Hệ thống hình 10.5a sẽ được thay thế bằng hệ thống hình 10.5d qua 

các thay thế hình 10.5b, 10.5c. Trong đó xác suất làm việc không hỏng R12, 

R123, R45, R12345 được xác định theo công thức sau: 

 Phần tử 1 và 2 mắc song song, do đó: 

  R12 = (1 - F12) = (1- F1F2) = (1- (1-F1)(1-F2)) 

        =  (1-0,1.0,2) = 0,98 

 Phần tử 12 và 3 mắc nối tiếp như hình 10.5b, do đó: 

  R123 = R12R3 = 0,98.0,95 = 0,931 

 Phần tử 4 và 5 mắc nối tiếp, do đó:  

  R45 = R4R5 = 0,9.0,9 = 0,81 

 Phần tử 123 và 45 mắc song song như hình 10.5c, do đó: 

  R12345 = (1 - F12345) = (1 - F123F45) = (1- (1 - R123)(1 - R45)) 

           = (1 - 0,069.0,19) = 0,98689 
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 Phần tử 12345 và 6 mắc nối tiếp như hình 10.5d, do đó: 

  Rht = R12345R6 = 0,98689.0,98 = 0,9671522 

Ví dụ 10.4 

 Ta khảo sát kết cấu thép hình 10.6. Các cột đỡ được cố định và dầm 

được liên kết bằng chốt. Tải trọng tác dụng bao gồm tải trọng đứng Fv = 

5000 N và ngang FH = 8000 N. Để đơn giản tính toán ta giả sử rằng độ bền 

nén các cột AB và CD lớn hơn tải trọng dọc trục tác động lên các cột này. 

Giả sử rằng tải trọng là các đại lượng đơn định và độ bền là các đại lượng 

ngẫu nhiên. Cho trước hệ số biến phân vAB = 0,125; vBC=0,14 và vCD=0,125. 

Hãy xác định giá trị trung bình và sai lệch bình phương trung bình khả 

năng tải của các thanh AB, CD và BC để độ tin cậy kết cấu R = 0,999. 

F

F
H

V

B C

DA
Dầm BC

Cột CD

Cột AB

 

           a) Kết cấu với tải trọng      b) Mô hình phân tích độ tin cậy hệ thống 

Hình 10.6 

Giải: 

 Để phân tích độ tin cậy hệ thống, kết cấu có thể biễu diễn dưới dạng 

sơ đồ như hình 10.6b. Hệ thống bị hỏng khi ứng suất sinh ra trong dầm lớn 

hơn độ bền dầm hoặc khi cả hai cột AB và CD bị hỏng. 

 Ta gọi Fht là xác suất hỏng của hệ thống và FAB, FBC và FCD là xác 

suất hỏng của các phần tử AB, BC và CD. Vì AB và CD là các phần tử mắc 

song song. Khi đó xác suất hỏng của hệ thống được xác định theo công thức 

sau đây: 

  Fht = 1 – (1-FBC)(1-FABFCD) 

 Trong hệ thống mắc nối tiếp tốt nhất ta nên chọn xác suất hỏng của 

các phần tử như nhau, khi đó: 

 FBC = FABFCD 

Từ đây ta có: 

  Fht = 1 – (1-FBC)
2
 

 Vì Fht = 1- R = 1 – 0,999 = 0,001, do đó: 
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4100012659990111  .,,FF

htBC
    

  FAB=FCD=0,022363497 

 Suy ra: RBC = 0,999499874 và z1BC =-3,1 

RAB=RCD=0,9776365 và z1AB = z1CD =-2,005 

          Mặt khác điểm phân vị  1,3
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Từ đây giá trị trung bình và sai lệch bình phương trung bình mômen 

tải cho thanh BC: 
BC

M  = 1987632,5 Nmm; SBC = 278268,55 Nmm. 

Tương tự ta có: 005,2

M125,0

600

2

8000
M

S

H

2

F
M

z

BC

CD

2

CD

H

CD

CD1








   

Suy ra giá trị trung bình và sai lệch bình phương trung bình mômen 

tải cho thanh CD: 
CD

M  = 3202668,89 Nmm; SCD = 400333,61 Nmm. 

Ví dụ 10.5  

Hệ thống càng máy bay gồm 18 bánh lắp trên 5 xe như hình 10.7a. 

Xe trước N gồm 2 bánh, 2 xe giữa W1 và W2 nằm giữa thân máy bay gồm 8 

bánh và 2 xe cuối R1 và R2 nằm gần đuôi gồm 8 bánh. Hỏng hóc xảy ra khi 

2 bánh trước hỏng hoặc 1 trong 2 xe giữa bị hỏng hoặc cả 2 xe phần đuôi bị 

hỏng. Xe trước, hai xe giữa và cặp xe đuôi tạo thành hệ thống nối tiếp. Các 

bánh của mỗi xe xem như các phần tử mắc song song (hình 10.7b). 

N

W1 W2

R1

R2

N

W1

W2

R1

R2

 

a) b) 

Hình 10.7 

Số các phần tử trong sơ đồ khối có thể nhiều hơn số phần tử thật 

của hệ thống. Ví dụ như giàn siêu tĩnh như hình 10.8a gồm 10 thanh và chịu 

lực tĩnh định. Bậc siêu tỉnh bằng 1. Giàn bị hỏng khi một trong các thanh 1, 
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2, 3, 4 bị hỏng. Ngoài ra giàn còn bị hỏng khi một cặp từ các thanh 5, 6,… , 

10 bị hỏng.  

Độ tin cậy các phần tử từ 1 đến 4 là 


4

1k

k
R  (trong đó Rk là độ tin 

cậy của phần tử thứ k). Xác suất không hỏng của mỗi cặp từ các thanh 5, 6,… 

, 10 là 
kjkj

RRRR  . Khi đó độ tin cậy của hệ thống sẽ là: 

  
 



10

5

10

5

4

1 j jk,k

kjkj

k

k
RRRRRR  

 Sơ đồ khối biểu diễn giàn tĩnh định trình bày trên hình 10.8b. 

1 2 3 4

6

5

7

8

10

9

4 15

1 8 4

6

2 5

9 10

3

a)

b)
 

Hình 10.8 

10.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY HỆ DẠNG CHUỖI (DÃY) 

GỒM N PHẦN TỬ GIỐNG NHAU 

Khả năng tải của hệ: thông thường hệ thống mắc nối tiếp có thể 

gồm nhiều phần tử giống nhau (xích kéo hoặc xích tải gồm nhiều mắt xích, 

bánh răng gồm nhiều răng …).  

Qui luật phân phối khả năng tải của chuỗi bao gồm n phần tử giống 

nhau tương ứng phân phối số lượng nhỏ nhất mẫu, tức là dãy n số lấy bất 

kỳ từ phân phối chuẩn khả năng tải các phần tử. Khi tăng n thì kỳ vọng 

toán và sai lệch bình phương trung bình sẽ giảm (hình 10.9). 

Ý tưởng của phương pháp này là xấp xỉ qui luật phân phối khả năng 

tải của hệ thống bằng qui luật phân phối chuẩn. Phân phối xấp xỉ và phân 
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phối thực tế không có sự khác biệt đáng kể tại vùng trung tâm bởi vì vùng 

phân phối này xác định xác suất làm việc không hỏng của hệ thống. 

 

Hình 10.9 Mật độ phân phối khả năng tải của chuỗi phụ thuộc vào số các 

phần tử  

Sau đây ta trình bày phương pháp đánh giá tương đối đơn giản và 

chính xác hơn để đánh giá độ tin cậy của hệ thống gồm nhiều phần tử giống 

nhau, khi khả năng tải và tải trọng được phân phối chuẩn theo cả hệ thống. 

4

3

2

1

10 10 100 10 10
2 3 4 5 n

-1
0

0,2

0,4

0,6

0,8

z

n=1

2

5

10
20

50

500

10

10
5

4

1,0

-2 -3
1

10
3

10
2

 

 a)     b) 

Hình 10.10 Các thông số phân phối khả năng tải của hệ thống: 

                 a) vị trí; b) độ phân tán 

Giả sử quy luật phân phối khả năng tải của các phần tử Sk và tải 

trọng tác động lên hệ thống L là phân phối chuẩn với kỳ vọng toán mSK và 

mL và sai lệch bình phương trung bình SSK và SL. Khi đó, giá trị của kỳ vọng 

toán mS và sai lệch bình phương trung bình SS của khả năng tải hệ thống sẽ 

nhỏ hơn giá trị của các phần tử. Do đó, giá trị SS và mS có thể xác định 

bằng công thức sau: 
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mS = mSk –  SSk      (10.7) 

SS = SSk       (10.8) 

trong đó:  và  - các hệ số ( >0; 1   > 0) phụ thuộc vào số phần tử n của 

hệ thống, ngoài ra  còn phụ thuộc vào z1 (hình 10.10).  

Ta gọi  là tham số vị trí và  là tham số phân tán. Giá trị  và  

xác định theo đồ thị hình 10.10, bảng 10.2 hoặc có thể xác định gần đúng 

theo công thức: 

ln(n)1,48μ - 0,69  (n  2) 

  = 0 (khi n = 1) 

 = 0 (1 - 0,102z1) (khi 0  0,5) 

 = 0 - (1 - 0)z1 0,102 (khi  >0,5) 

Bảng 10.2 


n 

 

  

  

z1=-0,525 

(R=0,700) 

z1=-1,281 

(R=0,900) 

z1=-1,645 

(R=0,950) 

z1=-2,326 

(R=0,990) 

z1=-2,575 

(R=0,995) 

1 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

2 0,545 0,830 0,848 0,857 0,873 0,878 

5 1,129 0,684 0,707 0,723 0,752 0,761 

10 1,499 0,594 0,632 0,650 0,684 0,684 

15 1,694 0,558 0,596 0,642 0,652 0,662 

20 1,824 0,533 0,573 0,593 0,630 0,643 

30 1,998 0,505 0,544 0,565 0,603 0,618 

40 2,116 0,484 0,527 0,550 0,586 0,599 

50 2,204 0,469 0,513 0,533 0,574 0,588 

60 2,274 0,463 0,503 0,526 0,560 0,581 

80 2,371 0,450 0,498 0,516 0,558 0,570 

100 2,462 0,436 0,474 0,503 0,541 0,558 

150 2,604 0,419 0,457 0,484 0,523 0,538 

200 2,701 0,408 0,452 0,474 0,511 0,520 

300 2,833 0,394 0,434 0,454 0,493 0,515 

400 2,923 0,380 0,427 0,448 0,489 0,507 

500 2,992 0,377 0,420 0,436 0,485 0,496 

1 000 3,200 0,360 0,400 0,420 0,460 0,470 

2 000 3,390 0,350 0,380 0,400 0,430 0,440 

5 000 3,640 0,330 0,360 0,380 0,410 0,420 

10 000 3,810 0,320 0,350 0,360 0,400 0,410 

20 000 3,990 0,300 0,330 0,350 0,370 0,380 

50 000 4,210 0,270 0,320 0,330 0,360 0,370 

100 000 4,350 0,270 0,320 0,320 0,330 0,340 
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Thông thường khi xác định  và  ta chọn z1 = -1,28  (R = 0,9). Khi 

đó điểm phân vị để tính xác suất làm việc không hỏng cho cả hệ: 

)SS(

mμSm

SS

mm
z

2

L

2

Sk

LSkSk

2

L

2

S

LS
1









     (10.9) 

Nếu thay thế: vSk = 

Sk

Sk

m

S
; vS =

S

S

m

S
; vL=

L

L

m

S
 và hệ số an toàn:  

L

Sk

m

m
n   

thì:   mS = mSk(1- vSk)      (10.10) 

vS = 

Sk

Sk

v1

v




       (10.11) 

2

LSk

Sk

1

v)vn(

)v (1 n
z






2ε

1μ
      (10.12) 

Chú ý rằng  và  phụ thuộc vào z1, các tính toán theo các công thức 

(10.9) và (10.12) tiến hành theo phương pháp xấp xỉ tuần tự. Để lấy gần 

đúng lần đầu tiên để xác định  và  ta nhận được z1 = -1,281 (tương ứng xác 

suất R = 0,9000). 

Kết quả tính toán theo công thức (10.12) bằng cách thay các giá trị  

và  lấy từ bảng 10.2 với những giá trị n , vSK, vL khác nhau được đưa trên 

bảng 10.3. 

Bảng 10.3 

n  1,5 1,5 1,5 

vSk 0,05 0,1 0,1 

vL 0,2 0,1 0,2 

N 1 10 100 1 10 100 1 10 100 

z1    -2,34 -1,88 -1,54 -2,77 -1,97 -0,97 -3,54 -2,93 -2,13 

P (S L) 0,990 0,970 0,938 0,997 0,976 0,834 0,999 0,998 0,983 

Bảng giá trị trên cho phép đánh giá độ tin cậy hệ thống dạng chuỗi 

khi phân tán tải trọng theo hệ thống trong phạm vi thay đổi rộng lớn khả 

năng tải của các khâu trong chuỗi, tải trọng trên chuỗi và số khâu trên 

chuỗi. 

10.3 ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG CÓ THÀNH PHẦN DỰ TRỮ 

Trong chế tạo máy sử dụng các biện pháp về kết cấu, công nghệ và 

vận hành vẫn không đạt được độ tin cậy cao cho các thiết bị. Khi đó người 
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ta phải sử dụng các thành phần dự trữ để nâng cao độ tin cậy. Nhất là đối 

với các hệ thống phức tạp nhiều khi tăng độ tin cậy các phần tử vẫn chưa 

đạt được độ tin cậy cần thiết cho hệ thống. 

Sự dự trữ cho phép ta tăng độ tin cậy hệ thống lên nhiều bậc. 

Người ta thường sử dụng các phương pháp sau:  

1. Sự dự trữ cố định với các phần tử dự trữ chạy cùng tải như máy bay 4 

động cơ, tàu thủy có 2 máy, máy bay có nhiều máy điện, trong ôtô: 2 hệ 

thống bôi trơn; 2, 3 hệ thống che chắn… 

2. Sự dự trữ với các phần tử dự trữ không tải: hệ thống thang máy gồm 3 

thang máy để dự trữ khi có 1 thang máy bất kỳ hỏng hoặc cả 3 cùng 

làm việc giờ cao điểm; 2, 3 hệ thống phanh trong xe hơi; các rơle tự 

động trong các hệ thống cung cấp điện... 

3. Dự trữ với các thành phần dự trữ làm việc với chế độ tải trọng nhẹ hơn. 

Ví dụ các máy móc quan trọng trong một nhà máy thường có 2 hoặc 3 

máy, trong các dây chuyền tự động có các bồn chứa, kho dự trữ nguyên liệu, 

bộ tích trữ để khi một thiết bị trong dây chuyền bị hỏng dây chuyền vẫn 

làm việc bình thường. 

Sử dụng các chi tiết dự trữ ở kho, sử dụng các bánh xe dự trữ. Thiết 

kế các bến, trạm xe gồm nhiều xe là một trong những biện pháp tăng độ tin 

cậy trong giao thông vận tải. 

10.3.1 Khi dự trữ cố định (các phần tử mắc song song) 

Chúng tôi đã trình bày hệ thống mắc song song trên mục 10.1.2.  

Trong trường hợp hệ thống có a phần tử mắc nối tiếp và b phần tử 

có các thành phần dự trữ, khi đó độ tin cậy hệ thống: 

       Theo lý thuyết xác suất: 

Rht(t) = Ra(t)Rb(t)     (10.13) 

 Độ tin cậy của a phần tử mắc nối tiếp: 


a

1

ia
)t(R)t(R  

Độ tin cậy của b phần tử mắc song song: 

 
b

1

jb
)]t(F1[)t(R  

 Do đó: 

 
b

1

j

a

1

iht
)]t(F1[)t(R)t(R     (10.14) 
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F(t) F(t) 
1 j 

F'(t) 
1 F'(t) 

j 

R(t) 
1 R(t) 

2 R(t) 
i 

a phần tử 
b phần tử 

 

Hình 10.11 Hệ thống có thành phần dự trữ từng phần 

10.3.2 Dự trữ có các thành phần dự trữ làm việc khi thành 

phần chính bị hỏng 

Sự đóng mở các phần tử dự trữ có thể thực hiện bằng tay hoặc tự 

động. Ví dụ như các bộ dụng cụ cắt dự trữ trong các máy cắt kim loại, các tổ 

hợp dự trữ trong hệ thống điện quốc gia… 

Trong trường hợp sự hỏng hóc phân phối theo hàm số mũ với giá trị 

t nhỏ khi độ tin cậy các phần tử tương đối cao thì xác suất hỏng của hệ 

thống sẽ bằng: 

Fht(t)  
!n

)t(F

n

1

i
    (10.15) 

Nếu các phần tử giống nhau Fi(t) = F(t): 

Fht(t)  
!n

)t(F
n

  
!n

)t(
n

   (10.16) 

Công thức trên chỉ đúng khi tắt mở các phần tử dự trữ có độ tin cậy 

tuyệt đối. Khi đó xác suất hỏng n! lần nhỏ hơn so với trường hợp dự trữ cố 

định. Xác suất hỏng nhỏ hơn có thể giải thích là do số các phần tử chịu tải 

song song ít hơn. Nếu hệ thống đóng mở các thành phần dự trữ không đáng 

tin cậy thì dùng hệ thống dự trữ dạng này không tốt. Do đó, các thành phần 

dự trữ phải được kiểm tra định kỳ. 

10.3.3 Độ tin cậy hệ thống có phần tử thay thế trong thời gian 

phục hồi phần tử bị hỏng 

Giả sử ta gọi  - cường độ hỏng của phần tử, p - cường độ hỏng của 

phần tử dự trữ, Rt  - thời gian sửa chữa trung bình. 

Xác suất làm việc không hỏng: 

              
0T

t

e)t(R



        (10.17) 

trong đó: 
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

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0

       (10.18) 

Trong hệ thống tự động sử dụng các kho chứa, các kho chứa này chia 

qui trình công nghệ ra thành các cụm riêng lẻ. Khi đó hỏng hóc một phần 

tử nào đó trong dây chuyền công nghệ thì nó không làm ngừng hoạt động 

toàn bộ dây chuyền mà chỉ làm ngừng hoạt động của cụm thiết bị chứa phần 

tử đó. Độ tin cậy dây chuyền càng cao khi kho chứa càng lớn. 

Ví dụ 10.6  

Hiệu quả của các phương pháp dự trữ nêu ra trong ví dụ sau: Tính 

toán độ tin cậy gồm 4 phần tử với xác suất không hỏng Ri(t) = 0,9. 

Giải: 

1. Mắc nối tiếp 

 Đối với hệ thống mắc nối tiếp: 

Rht(t) = R1
4
(t) = 0,9

4
  0,65 

Fht(t) = 0,35 

R(t)
1

R(t)
2

R(t)R(t)
3 4

 

 Hình 10.12 Hệ thống mắc nối tiếp 

2. Khi mắc hệ thống song song (thêm 4 phần tử hình 10.13) 

 Đối với hệ thống mắc song song: 

Rht(t) = 1- Fh(t) = 1 - (0,35)(0,35)=0,88 

3. Khi hệ thống có thành phần dự trữ không tải và đóng mở tuyệt đối tin 

cậy 

Độ tin cậy của hệ thống xác định theo công thức: 

Rht(t) = 1 - 

!2

)t(F
2

ht  1 - 
!2

35,0 2

 0,94 

R(t) R(t) R(t)
1 2 3

R(t)
4

R(t)
1

R(t)
2

R(t)R(t)
3 4

Thành phần chính

Thành phần dự trữ

 

Hình 10.13 Hệ thống có thành phần dự trữ là một hệ thống khác 

4. Khi hệ thống có các thành phần dự trữ cho các phần tử riêng biệt 
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Độ tin cậy của hệ thống xác định theo công thức: 

Rht(t) = (1- F1
2
(t))

4
 = (1-0,1

2
)
4
 = 0,96 

 Nếu các thành phần dự trữ không làm việc và hệ thống đóng mở có 

độ tin cậy tuyệt đối. 

Rht(t) = [1 - 

!n

)t(F
2

1
]
4  [1 - 

2

10,0 2

]
4  0,98 

R(t) R(t) R(t)
1 2 3

R(t)
4

R(t)
1

R(t)
2

R(t)R(t)
3 4

Thành phần chính

Thành phần dự trữ

 

 Hình 10.14 Hệ thống có thành phần dự trữ cho các phần tử riêng 

biệt 

5. Khi hệ thống có kho dự trữ  

Nếu ta đặt kho vào giữa các máy trên thì độ tin cậy nằm giữa 0,65 

và 0,81. 

R(t)
1

R(t)
2

R(t)R(t)
3 4

Kho dự trữ

 

 Hình 10.15 Hệ thống có kho dự trữ 

10.3.4 Độ tin cậy hệ thống khi các thành phần dự trữ làm việc với 

chế độ tải nhẹ hơn 

Trong trường hợp các phần tử dự trữ có độ tin cậy cao với  là cường 

độ hỏng của thành phần chính và 1 là cường độ hỏng thành phần dự trữ. 

Khi đó xác suất không hỏng khi có 1 phần tử dự trữ:  

           R(t) = 1- t

!

)(

2

1
 

Khi 2 phần tử dự trữ: 

R(t) = 1 - t

!

))((

3

2 11 
 

Khi 3 phần tử dự trữ:  

R(t) = 1- t

!

))()((

4

32 111 
 

Khi m-1 phần tử dự trữ: 
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R(t) = 1- t

!m

])m()...[( 11 1 
 

10.4 TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG KẾT 

HỢP PHỨC TẠP 

Trong kỹ thuật người ta thông thường sử dụng một hệ thống kết hợp 

phức tạp, hệ thống này không nên đưa về dạng hệ thống mắc nối tiếp hoặc 

song song, ví dụ hệ thống giao thông, hệ thống các chi tiết máy trong cụm 

máy hoặc máy, các phần tử trong hệ thống truyền động điện - điện tử, thủy 

lực và khí nén… Khi đó ta cần một số phương pháp để xác định độ tin cậy 

của hệ thống. Ví dụ như hệ thống hình 10.16, đây là một hệ thống chủ yếu 

từ 2 phần tử AA', được dự trữ bởi hệ thống BB'. Ngoài ra còn có thêm một 

phần tử dự trữ phụ X, là phần tử dự trữ cho các phần tử A và B và làm cho 

hệ thống trở nên phức tạp. 

 Sau đây lần lượt ta sẽ khảo sát ba phương pháp để xác định độ tin 

cậy hệ thống kết hợp phức tạp gồm: phương pháp xác suất có điều kiện, 

phương pháp đánh số và phương pháp cut-set. 

A A'

B B'

X

 

Hình 10.16 Hệ thống có thành phần dự trữ phức tạp 

10.4.1 Phương pháp xác suất có điều kiện 

 Để tính toán các hệ thống phức hợp tương tự như vậy người ta sử 

dụng định lý về xác suất hoàn toàn Bayes. Định lý này có dạng như sau: 

Fht = Fht(X khoâng hoûng)Rx + Fht(X bò hoûng)Fx  (10.19) 

trong đó: Rx và Fx – tương ứng là xác suất còn khả năng làm việc và xác 

suất không còn khả năng làm việc của phần tử X. Cấu trúc công thức dễ 

hiểu, bởi vì Rx và Fx có thể biểu diễn như phần thời gian tương ứng với 

trường hợp khi phần tử X còn khả năng và không còn khả năng làm việc. 

Người ta xác định xác suất hỏng của hệ thống khi phần tử X còn khả 

năng làm việc (hình 10.17) là tích của xác suất hỏng của cả hai phần tử A’ 

và B’. 

Fht (X có khả năng làm việc) = FA'FB' = (1-RA')(1-RB')     (10.20) 
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Xác suất hỏng của hệ thống khi phần tử X không còn khả năng làm 

việc (hình 10.17):  

Fht (X không còn khả năng làm việc)= FAA'FBB' = (1-RARA')(1-RBRB')  (10.21) 

A A'

B B'

X

A'

B'B

A A'

B'B

A

Khi X hỏng Khi X không hỏng

A'

B'
  

 Hình 10.17 Phân tích sơ đồ xác định Qht 

Xác suất hỏng của hệ thống trong dạng tổng quát: 

    Fht  = (1-RA')(1-RB')Rx + (1-RARA')(1-RBRB')Fx 

= (1-RA')(1-RB')Rx + (1-RARA')(1-RBRB')(1-Rx) 

= (1- RA' -RB' + RA’RB')Rx+ (1- RARA'-RBRB'+ RARA'RBRB')(1-Rx) 

= 1- RARA'-RBRB'+ RARA'RBRB' + (- RA' -RB' + RA’RB' + RARA' +RBRB 

    - RARA'RBRB')Rx 

 Rht  =  RARA' +RBRB'-RARBRA'RB'+RxRA'+RxRB'-RxRA’RB'-RARxRA' -RBRxRB'  

             + RARBRx RA'RB'      

Trong các hệ thống phức tạp hơn ta tiến hành sử dụng công thức 

Bayes nhiều lần.  

 

10.4.2 Phương pháp đánh số 

 Cơ sở của phương pháp đánh số dựa trên sự quan sát mỗi phần tử 

của hệ thống đang ở trạng thái làm việc hoặc trạng thái hỏng. Chúng ta 

đánh số tất cả các trường hợp có thể xảy ra bằng cách kết hợp tất cả các 

điều kiện của các phần tử khác nhau của hệ thống. Các trường hợp mà khi 

đó hệ thống còn khả năng làm việc được xác định khi kiểm tra. Độ tin cậy 
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của hệ thống được xác định theo độ tin cậy của tất cả các trường hợp mà hệ 

thống còn khả năng làm việc. 

 Sử dụng phương pháp này để xác định độ tin cậy hệ thống cho trên 

hình 10.16. 

Bảng 10.4 

Mô tả hệ thống Các trường hợp và điều kiện 

cho các chi tiết khác nhau 

Trạng thái hệ thống 

O - Không hỏng 

F - Hỏng 

Không chi tiết bị 

hỏng 

1. ABXA’B’ O 

Một chi tiết bị hỏng 2. A BXA’B’ 

3. A B XA’B’ 

4. AB X A’B’ 

5. ABX 'A B’ 

6. ABXA’ 'B  

O 

O 

O 

O 

O 

Hai chi tiết bị hỏng 7. AB XA’B’ 

8. A B X A’B’ 

9. A BX 'A B’ 

10. A BXA’ 'B  

11. A BX A’B’ 

12. A B X 'A B’ 

13. A B XA’ 'B  

14. AB 'XA B’ 

15. AB X A’ 'B  

16. ABX ''BA  

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

F 

Ba chi tiết bị hỏng 17. AB X 'A 'B  

18. A B X 'A 'B  

19. A B X A’ 'B  

20. A B X 'A B’ 

21. A BX 'A 'B  

22. A B X A’ 'B  

23. A B X 'A B’ 

24. A B XA’ 'B  

25. A B X 'A B’ 

26. A B X A’B’ 

F 

F 

O 

F 

F 

F 

O 

O 

O 

F 

Bốn chi tiết bị hỏng 27. A B X 'A 'B  

28. A B X 'A 'B  

29. A B X 'A 'B  

F 

F 

F 
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30. A B X A’ 'B  

31. A B X 'A B’ 

F 

F 

Năm chi tiết bị hỏng 32. A B X 'A 'B  F 

Giả sử ta gọi khả năng làm việc của một phần tử X của hệ thống là 

X và khi hỏng là X . Các trường hợp xảy ra của hệ thống xác định trên 

bảng 10.4.  

Do đó độ tin cậy của hệ thống sẽ là: 

Rht = Xác suất các trường hợp: 1-15, 19, 23-25. 

Biểu thức xác định có thể viết dưới dạng sau: 

Rht =  RARBRXRA’RB’ + (1-RA)RBRXRA’RB’ + RA(1-RB )RXRA’RB’  

+ RARB(1- RX)RA’RB’ + RARBRX (1-RA’)RB’ + RARBRXRA’(1-RB’) 

+ (1-RA)(1-RB)RXRA’RB’ + (1- RA)RB(1-RX)RA’RB’ + (1-RA)RBRX(1-RA’)RB’  

+ RARBRXRA’(1-RB’) + RA(1-RB) (1-RX)RA’RB’ + RA(1-RB)RX(1-RA’)RB’  

+ RA(1-RB)RXRA’1-RB’) + RARB(1-RX)(1-RA’)RB’ + RARB(1-RX)RA’(1-RB’) 

+ RA(1-RB)(1-RX)RA’(1-RB’) + (1-RA)RB(1-RX)(1-RA’)RB’ 

+ (1-RA)(1-RB)RXRA’(1-RB’) + (1-RA)(1-RB)RX (1 - RA’)RB’  

 Sau khi rút gọn trở thành: 

Rht = RARA'+RBRB'-RARBRA'RB'+RxRA'+RxRB'-RxRA’RB'-RARxRA' 

- RBRxRB'+ RARBRx RA'RB' 

10.4.3 Phương pháp cut-set 

 Nếu so với phương pháp xác suất có điều kiện và phương pháp đánh 

số thì phương pháp cut-set được sử dụng rộng rãi hơn khi tính toán độ tin 

cậy của hệ thống. Phương pháp cut-set được sử dụng thuận tiện cho việc ứng 

dụng máy tính trong tính toán thiết kế và một hệ thống phức tạp được phân 

thành các hệ thống đơn giản hơn. Phương pháp cut-set dựa trên chia cắt hệ 

thống thành các tập hợp (set) bao gồm nhiều phần tử, mà khi tập hợp (set) 

này hỏng sẽ dẫn đến sự hỏng hóc của toàn bộ hệ thống. Tập hợp nhỏ nhất 

được chia ra bao gồm các phần tử mà khi tập hợp các phần tử này bị hỏng 

sẽ dẫn đến sự hỏng hóc của toàn bộ hệ thống. Điều đó có nghĩa là nếu một 

phần tử bất kỳ của tập hợp nhỏ nhất không bị hỏng thì hệ thống vẫn không 

bị hỏng. Trình tự thực hiện sau đây được chấp nhận khi tìm kiếm độ tin cậy 

của hệ thống sử dụng phương pháp cut - set. 

1. Xác định tập hợp nhỏ nhất của hệ thống. 

2. Mô hình các phần tử trong tập hợp nhỏ nhất phải song song, bởi vì 

theo định nghĩa hệ thống chỉ bị hỏng khi mà mỗi phần tử bị hỏng. 
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3. Giả sử rằng các tập hợp được mắc nối tiếp, vì hỏng hóc của một tập 

hợp bất kỳ sẽ dẫn đến hỏng hóc của toàn bộ hệ thống. 

4. Tìm độ tin cậy của hệ thống sử dụng mô hình vừa nối tiếp vừa song 

song như trên bước 2 và 3. Cần chú ý rằng khái niệm của hệ thống 

mắc nối tiếp không được sử dụng trực tiếp, bởi vì một phần tử có thể 

nằm trên nhiều tập hợp khác nhau. 

 

A 

B' 

X 

C C C 
1 2 3 

X 

A 

B 

X 

A' 

B 

A' 

B' 

C 4 

B' 

A' 

X 

B 

A 

 

  Hình 10.18 

Ta sử dụng phương pháp này để xác định độ tin cậy của hệ 

thống như hình 10.16 theo phương pháp cut - set. 

Theo khảo sát thì ba tập hợp nhỏ nhất trên sơ đồ hình 10.16 là C1 

(gồm ba phần tử A, X và B), C2 (gồm ba phần tử A’, X và B), C3 (gồm ba 

phần tử A và X và B’) và C4 gồm hai phần tử A’ và B’ như hình 10.18. 

Theo lý thuyết xác suất, xác suất hỏng của hệ thống nối tiếp các 

phần tử không độc lập được xác định theo công thức sau: 

Fht = P(C1 C2C3C4) 

     =  P(C1)+P(C2)+P(C3)+P(C4)-P(C1C2)-P(C1C3)-P(C1C4)-P(C2C3) 

  - P(C2C4)- P(C3C4)+P(C1C2C3)+P(C1C2C4)+P(C1C3C4) 

+ P(C2C3C4)-P(C1C2C3C4) 

Xác suất hỏng của từng thành phần được xác định theo công thức: 

P(C1) = F(A) F(X)F(B) 

P(C2) = F(A’)F(X)F(B) 

P(C3) = F(A)F(X)F(B’) 

P(C4) = F(A’)F(B’) 

P(C1C2)= P(C1)P(C2) = F(A)F(B)F(X)F(A’) 

P(C1C3)= P(C1)P(C3) = F(A)F(B)F(X)F(B’) 

P(C1C4)= P(C1)P(C4) = F(A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) 

P(C2C3)= P(C2)P(C3) = F(A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) 

P(C2C4)= P(C2)P(C4) = F(B)F(X)F(A’)F(B’) 



Phân tích và phân phối độ tin cậy hệ thống 

 245 

P(C3C4)= P(C3)P(C4) = F(A)F(X)F(A’)F(B’) 

P(C1C2C3)= P(C1)P(C2)P(C3)= F(A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) 

P(C1C2C4)= P(C1)P(C2)P(C4)= F(A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) 

P(C1C3C4)= P(C1)P(C3)P(C4)= F(A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) 

P(C2C3C4)= P(C1)P(C2)P(C3)= F(A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) 

P(C1C2C3C4)= P(C1)P(C2)P(C3)P(C4)= F(A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) 

Trong các công thức trên F(X) là xác suất hỏng của phần tử X. Cần 

chú ý rằng nếu mỗi phần tử nằm trên các tập hợp khác nhau thì xác suất 

hỏng của phần tử được thể hiện một lần. Ví dụ phần tử B và X nằm trên các 

tập hợp C1 và C2 cho nên R(C1C2) được tính cho mỗi một F(B) và F(X) tức 

là R(C1C2)= F(A)F(B)F(X)F(A’)  

 Từ đây suy ra: 

Fht= F(A)F(X)F(B) + F(A’)F(X)F(B) + F(A)F(X)F(B’) + F(A’)F(B’) 

 - F(A)F(B)F(X)F(A’) - F(A)F(B)F(X)F(B’) - (A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) 

 - F(A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) - F(B)F(X)F(A’)F(B’) - (A)F(X)F(A’)F(B’)  

 + F(A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) + F(A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) 

 + F(A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) + F(A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) 

 - F(A)F(B)F(X)F(A’)F(B’) 

trong đó: F(X) = 1- R(X)  

Từ đây suy ra xác suất làm việc không hỏng của hệ thống: 

Rht = RARA'  + RBRB' - RARBRA'RB' + RxRA' + RxRB' - RxRA’RB' - RARxRA'   

          - RBRxRB' + RARBRx RA'RB' 

10.4.4 Ví dụ 

 Sau đây trình bày các ví dụ phân tích hệ thống cho các hệ thống 

trong máy. 

 

Ví dụ 10.7 

 Một hệ thống phanh trong xe ôtô bao gồm hệ thống phanh thủy lực 

và hệ thống phanh cơ (phanh dừng). Hệ thống phanh thủy lực bị hỏng khi 

xilanh chính bị hỏng (sự kiện M) bao gồm các đường ống thủy lực hoặc cả 

bốn đơn vị bánh hãm bị hỏng. Đơn vị bánh hãm bị hỏng khi các bánh thủy 

lực bị hỏng (sự kiện WC1, WC2, WC3 và WC4) hoặc bộ phận đệm phanh bị 

hỏng (các sự kiện BP1, BP2, BP3 và BP4). Hệ thống phanh cơ bị hỏng khi hệ 

thống dây phanh bị hỏng (sự kiện C) hoặc các bộ phận đệm phanh phía sau 

bị hỏng (sự kiện BP3 và BP4). Sơ đồ khối các phần tử hệ thống phanh như 

trên hình 10.19. Vì hai hệ thống phanh mắc song song, tuy nhiên có hai 
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phần tử BP3 và BP4 dùng chung nên ta khảo sát chúng như là một hệ thống 

phức tạp. Giả sử độ tin cậy của mỗi bộ phận bánh thủy lực và đệm phanh là 

như nhau và có giá trị tương ứng R(WC) = 0,95 và R(BP)=0,90. Độ tin cậy 

R(M) = 0,99, R(C) = 0,95. 

BPWC
1 1

2
BPWC

2

3
BPWC

3

4
BPWC

4

C

M

 

Hình 10.19 Sơ đồ khối hệ thống phanh trên xe ôtô 

Ta sử dụng phương pháp xác suất có điều kiện. Trong bài toán này 

ta phân tích hệ thống này theo bốn trường hợp theo hai phần tử BP3 và BP4 

(hình 10.20):  

- BP3 hỏng, BP4 không hỏng. 

- BP3 không hỏng, BP4 hỏng. 

- BP3 và BP4 hỏng. 

- BP3 và BP4 không hỏng. 

2

1

C

M

WC4

WC

WC BP1

2 BP

BP2WC 2

M

1WC1 BP

BP2WC 2

C

M

WC3

1WC1 BP

BP2WC 2

C

M

WC

WC

4

3

1WC1 BP

a) Trường hợp 1

c) Trường hợp 3

b) Trường hợp 2

d) Trường hợp 4

 

  Hình 10.20 Các trường hợp khảo sát 

Trường hợp I: 

 Giả sử trong trường hợp I phần tử BP3 hỏng và BP4 không hỏng. Xác 

suất xảy ra trường hợp này: PI= [1-R(BP)]R(BP) = 0,09. Độ tin cậy của hệ 

thống phanh thủy lực trong trường hợp này: 

  Rf = R(M){1-[1-R(WC)R(BP)]
2
[1-R(WC)]}   

 Thay các giá trị số vào ta có: Rf = 0,988959262.
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 Độ tin cậy của hệ thống cơ là R(C) (độ tin cậy của dây phanh) bởi vì 

phần tử đệm phanh BP4 không hỏng.  

 Hai hệ thống thủy lực và cơ làm việc song song, do đó độ tin cậy của 

hệ thống được xác định theo công thức:  

 RI = 1-[1-Rf][1-R(C)] = 0,9999447963 

Trường hợp II: 

 Giả sử trong trường hợp II phần tử BP4 hỏng và BP3 không hỏng. 

Bởi vì độ tin cậy của mỗi bộ phận bánh thủy lực và đệm phanh là như nhau, 

do đó trường hợp II tương ứng trường hợp I và: 

 PII = PI = 0,09 và RII = RI = 0,9999447963 

 

Trường hợp III: 

 Giả sử trong trường hợp III phần tử BP3 và BP4 bị hỏng. Xác suất 

xảy ra trường hợp này: PIII= [1-R(BP)]
2 
= 0,01. Hệ thống phanh cơ không còn 

khả năng làm việc, do đó độ tin cậy của hệ thống bằng độ tin cậy của hệ 

thống phanh thủy lực: 

  RIII = Rf = R(M){1-[1-R(WC)R(BP)]
2
}
 
= 0,96918525  

 

Trường hợp IV: 

 Giả sử trong trường hợp IV các phần tử BP3 và BP4 không hỏng. Xác 

suất xảy ra trường hợp này: PIV= R(BP)
2
=0,81. Độ tin cậy của hệ thống 

phanh thủy lực trong trường hợp này: 

  Rf = R(M){1-[1-R(WC)R(BP))]
2
[1-R(WC)]

2
} = 0,989947962 

 Độ tin cậy của hệ thống cơ được xác định phụ thuộc vào độ tin cậy 

của dây phanh R(C). Độ tin cậy của hệ thống xác định theo độ tin cậy của 

hệ thống phanh thủy lực và hệ thống cơ: 

  RIV = 1- [1- Rf][1-R(C)] = 0,99045 

 Độ tin cậy của toàn bộ hệ thống: 

Rht= PIRI + PIIRII + PIIIRIII + PIVRIV = 0,982956808  

    = 0,09.0,9999447963+0,09.0,9999447963+0,01.0,96918525+0,81.0,99045 

    = 0,991856 

 Với điều kiện: 

PI + PII + PIII + PIV = 0,09 + 0,09 + 0,01 + 0,81 = 1 

 Độ tin cậy hệ thống phanh thủy lực:  

  Rf = R(M){1-[1-R(WC)R(BP))]}
4 
= 0,989562369   

Độ tin cậy hệ thống phanh cơ:  

  Rm = R(C){1-[1-R(BP)]
2
}
 
= 0,9405   
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 Nếu hai hệ thống này không có phần tử dùng chung thì độ tin cậy 

hệ thống được xác định theo công thức sau: 

Rht = 1- (1-Rf)(1-Rm) = 0,99937861 

10.5 NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG 

 Vấn đề bố trí độ tin cậy có quan hệ với việc xác định độ tin cậy của 

các phần tử riêng lẻ sao cho độ tin cậy của toàn bộ hệ thống bằng một giá 

trị nào đó trong khi thỏa mãn các ràng buộc về khối lượng, thể tích và giá 

thành. Vấn đề này ta thường gặp phải trong giai đoạn thiết kế. Độ tin cậy 

của hệ thống được nâng cao từ giá trị hiện hành R0 lên giá trị R0 + dR0 bằng 

cách nâng cao độ tin cậy của một hoặc vài phần tử trong hệ thống. Trong 

mục này ta nâng cao độ tin cậy của hệ thống bằng cách nâng cao độ tin cậy 

của phần tử dễ bị hỏng nhất. Các điều kiện ràng buộc về khối lượng, thể 

tích và giá thành cần được xem xét đến khi chọn phần tử thích hợp để nâng 

cao độ tin cậy. Trong mục này trình bày các trình tự có thể nâng cao độ tin 

cậy của hệ thống. Trong chương 11 chúng tôi sẽ trình bày các phương pháp 

phân phối tối ưu độ tin cậy hệ thống. 

10.5.1 Nâng cao độ tin cậy hệ thống nối tiếp 

 Giả sử rằng độ tin cậy của hệ thống R0 + dR0 có thể đạt được bằng 

cách nâng cao độ tin cậy của một phần tử nào đó. Khi đó: 

          Rht + dRht= R1 R2 …Ri-1 (Ri+dRi)Ri+1…Rn 

    = n...2,1i;dRRR
i

n

ij,1j

j

n

1j

j















 



    (10.22) 

trong đó: Rj là độ tin cậy của phần tử thứ j; dRj là khoảng tăng độ tin cậy 

của phần tử thứ j.  

 Tuy nhiên: 






n

1j

jht
RR          (10.23) 

Từ đó suy ra: 





n

ij,1j

j

ht

i

R

dR
dR  ; với i = 1, 2, …, n     (10.24) 
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1. Nếu không có ràng buộc 

Nếu không có điều kiện ràng buộc, ta chọn phần tử có độ tin cậy 

thấp nhất của hệ thống để nâng cao độ tin cậy. Tỷ số thay đổi độ tin cậy Rht 

của hệ thống liên quan đến độ tin cậy Rk của phần tử thứ k xác định theo 

công thức sau: 

k

ht

n

kj,1j

j

k

ht

R

R
R

R

R









 với k =1, 2,…, n     (10.25) 

Phần tử dễ bị hỏng nhất (có độ tin cậy thấp nhất) thứ i sử dụng để 

nâng cao độ tin cậy được xác định theo công thức sau: 

















k

ht

n,...,,k
i

ht

R

R
max

R

R

21
       (10.26) 

Khi độ tin cậy của phần tử thứ i tăng dRi thì độ tin cậy của hệ thống 

tăng dRht: 






n

ij,1j

jiiht
RdRdRdR       (10.27) 

2. Nếu có ràng buộc 

Thông thường nâng cao độ tin cậy của từng phần tử liên quan đến 

khối lượng, thể tích và giá thành. Giả sử rằng giá thành trên một đơn vị độ 

tin cậy phần tử thứ i là ci. Khi đó bài toán sẽ được phát biểu như sau: 

Tìm khoảng tăng độ tin cậy dRi phần tử thứ i cần thiết để nâng cao 

độ tin cậy của hệ thống sao cho giá thành cidRi tăng ít nhất.  

Giả sử rằng độ tin cậy của hệ thống được tăng từ Rht lên Rht + dRht 

hoặc là tăng độ tin cậy của phần tử thứ i từ Ri lên Ri + dRi, hoặc là phần tử 

j từ Rj lên Rj+dRj. 

Theo công thức (10.24) nếu không có bất cứ ràng buộc nào: 






n

jk,1k

kj

n

ik,1k

kiht
RdRRdRdR               (10.28) 

Từ đó suy ra: 

  

j
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j

i
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i

R

R
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R

R
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Hoặc: 

             
j

j

i

i
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R

R
dR             (10.29) 
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Giá thành liên quan đến việc tăng độ tin cậy hệ thống Rht + dRht 

được biểu diễn theo công thức: 

jj

jj

ii

ii
dRc

Rc

Rc
dRc














           (10.30) 

Điều đó chứng tỏ rằng giá thành liên quan việc tăng độ tin cậy của 

phần tử thứ i sẽ nhỏ hơn phần tử thứ j nếu như ciRi < cjRj. Do đó phần tử 

thứ i sẽ được chọn do giá thành tăng nhỏ nhất, được xác định theo công 

thức: 

jj
n,...,,j

ii
RcminRc

21
           (10.31) 

với dRi được xác định theo công thức (10.24). 

10.5.2 Nâng cao độ tin cậy hệ thống mắc song song 

 Độâ tin cậy của hệ thống mắc song song Rht được xác định theo độ tin 

cậy các phần tử thứ i theo công thức sau: 

                   



n

1i

iht
)R1(1R      (10.32) 

 Giả sử rằng độ tin cậy của hệ thống có thể đạt được là Rht + dRht 

nhờ vào sự tăng độ tin cậy của một phần tử bất kỳ. Khi đó: 

      Rht + dRht  = 1 – (1-R1) (1-R1)… (1-Ri-1) (1-Ri -dRi ) (1-Ri+1)… (1-Rn) 

  = )dRR1()R1(1
ii

n
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n
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k
)R1(dR)R1(1 ; i = 1, 2, …, n  (10.33) 

 Từ hai công thức trên ta suy ra: 
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
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n
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k
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i

)R1(

dR
dR ; i = 1, 2, …, n         (10.34) 

1. Nếu không có ràng buộc 

 Nếu không có điều kiện ràng buộc, ta chọn phần tử có độ tin cậy 

thấp nhất của hệ thống để nâng cao độ tin cậy. Tỷ số thay đổi độ tin cậy R0 

của hệ thống liên quan đến độ tin cậy Rk của phần tử thứ k xác định theo 

công thức sau: 



Phân tích và phân phối độ tin cậy hệ thống 

 251 

  

k
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; với k =1, 2,…, n.     (10.35) 

 Phần tử dễ bị hỏng nhất (có độ tin cậy thấp nhất) thứ i sử dụng để 

nâng cao độ tin cậy được xác định theo công thức sau: 
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             (10.36) 

Khi độ tin cậy của phần tử thứ i tăng dRi thì độ tin cậy của hệ thống 

tăng dRht: 






n

ij;1j

jiht
RdRdR           (10.37) 

2. Nếu có ràng buộc 

Thông thường nâng cao độ tin cậy của từng phần tử liên quan đến 

khối lượng, thể tích và giá thành. Giả sử rằng giá thành trên một đơn vị độ 

tin cậy phần tử thứ i là ci. Khi đó ta phải tìm khoảng tăng độ tin cậy dRi 

phần tử thứ i cần thiết để nâng cao độ tin cậy của hệ thống sao cho giá 

thành cidRi tăng ít nhất.  

Giả sử rằng độ tin cậy của hệ thống được tăng từ Rht lên Rht + dRht 

hoặc là tăng độ tin cậy của phần tử thứ i từ Ri lên Ri + dRi, hoặc là phần tử 

j từ Rj lên Rj+dRj. 

 Theo công thức (10.34) nếu không có bất cứ ràng buộc nào: 

           
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Từ đó suy ra:   
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Hoặc:  
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
           (10.39) 

Giá thành liên quan đến việc tăng độ tin cậy hệ thống Rht + dRht 

được biểu diễn theo công thức: 
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dRc
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


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1

1
         (10.40) 

Điều đó chứng tỏ rằng giá thành liên quan việc tăng độ tin cậy của 

phần tử thứ i sẽ nhỏ hơn phần tử thứ j nếu như ci (1-Ri)< cj(1-Rj). Do đó, 
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phần tử thứ i sẽ được chọn do giá thành tăng nhỏ nhất, được xác định theo 

công thức: 

)R(cmin)R(c
jj

n,...,,j
ii




11
21

          (10.41) 

với dRi được xác định theo công thức (10.34). 

10.6 PHÂN PHỐI ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG 

 Theo các yêu cầu về đặc tính làm việc của hệ thống, bao gồm cả độ 

tin cậy, các chuyên gia về độ tin cậy và các kỹ sư thiết kế cần phải lựa chọn 

các yêu cầu đặc trưng cho từng phần tử riêng lẻ của hệ thống, gồm cả độ tin 

cậy. Bài toán đưa ra các yêu cầu về độ tin cậy phụ thuộc vào các nhân tố 

cũng như mức độ quan trọng của từng phần tử chủ yếu trong hệ thống, 

phương pháp mà hệ thống thực hiện các chức năng của mình, độ phức tạp 

của hệ thống và phụ thuộc vào tính chất của chức năng được thực hiện.  

 Các yêu cầu độ tin cậy và sự phân phối giữa các phần tử hệ thống 

được thực hiện theo trình tự sau: 

1. Nhà thiết kế phải tìm hiểu và hiểu rõ sự liên hệ giữa các mức độ độ tin 

cậy của hệ thống, hệ thống con và phần tử.  

2. Nhà thiết kế cần phải khảo sát độ tin cậy ngang hàng với các tham số 

khác của hệ thống như khối lượng, giá thành, và các đặc tính kỹ thuật. 

3. Khi đòi hỏi độ tin cậy cao của người đặt hàng thì kết cấu phải được nâng 

cao, sử dụng các phương pháp gia công, thử nghiệm hiện đại và sắp xếp 

các phần tử trong hệ thống một cách hợp lý. 

 

Giữa độ tin cậy của các phần tử và của hệ thống có sự phụ thuộc 

hàm số sau đây: 

 f(R1, R2, . . ., Rn)  Rht            (10.42) 

trong đó: Ri – xác suất làm việc không hỏng của chi tiết thứ i; f – quan hệ 

hàm số của độ tin cậy giữa các phần tử hệ thống; Rht - độ tin cậy yêu cầu 

của hệ thống.  

 Đối với hệ thống mắc nối tiếp và song song thì quan hệ hàm số giữa 

các phần tử đã được biết. Đối với các hệ thống phức tạp thì xác định sự 

quan hệ hàm số này rất khó khăn và trong một số trường hợp ta không thể 

xác định được bằng các biểu thức toán học đơn giản. Nếu xác suất làm việc 

không hỏng phụ thuộc thời gian, thì ta khảo sát Rht và Ri là các hàm phụ 

thuộc vào thời gian t.  

 Giả thuyết rằng các phần tử của hệ thống độc lập với nhau, và hỏng 

hóc của bất kỳ một phần tử nào sẽ dẫn đến hỏng hóc của toàn bộ hệ thống 
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(có nghĩa là hệ thống mắc nối tiếp) và cường độ hỏng của các phần tử là 

không đổi. Khi đó: 

 R1(t)R2(t). . . Rn(t)  Rht(t)       (10.43) 

Giả sử rằng i là cường độ hỏng của phần tử thứ i, và ht là cường độ 

hỏng của hệ thống. Khi đó bất phương trình 10.43 trở thành: 

   
tttt

htn ee...ee
 21   

Từ đây suy ra: 

   
htn

 ...21    

 
Sau đây ta khảo sát một số trường hợp phổ biến phân phối độ tin 

cậy hệ thống. 

 

10.6.1 Phương pháp phân phối đều  

 Theo phương pháp này các phần tử trong hệ thống có độ tin cậy như 

nhau. Nếu độ tin cậy của hệ thống là Rht và độ tin cậy của từng phần tử là 

Ri thì ta có: 

n

i

n

1i

iht
RRR 



  

Từ đây suy ra:   
n

hti
)R(R

1

      (10.44) 

Ví dụ 10.8 

 Một hệ thống thông tin liên lạc gồm 3 hệ thống con (máy phát, máy 

thu và thiết bị mã hóa). Để hệ thống làm việc thì mỗi hệ thống con phải 

làm việc. Giả sử rằng chi phí cho mỗi hệ thống con như nhau. Mỗi hệ thống 

con cần có độ tin cậy là bao nhiêu để cho xác suất làm việc cho toàn bộ hệ 

thống là Rht = 0,8573? 

Giải: 

 Theo phương trình (10.44) ta có: 

95085730 3

1

3

1

,),()R(R
hti

  

 Do đó mỗi hệ thống con trong hệ thống liên lạc cần có xác suất làm 

việc không hỏng là 0,95. 

 

10.6.2 Phương pháp phân phối có trọng số (phương pháp 

Arinc) 

 Các hệ thống con mắc nối tiếp và có cường độ hỏng không đổi. Khi 

thực hiện theo phương pháp này ta phải biểu diễn độ tin cậy cần thiết qua 
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cường độ hỏng. Nếu *i là cường độ hỏng của hệ thống con thứ i, và ht là 

cường độ hỏng đòi hỏi của hệ thống. 

ht

n

i

*

i


1

      (10.45) 

 Phương pháp đòi hỏi thực hiện theo các bước sau: 

1. Xác định cường độ hỏng của hệ thống con i theo kết quả quan sát hoặc 

đánh giá theo các dữ liệu sẵn có. 

2. Đưa vào trọng số wi đối với mỗi hệ thống con tương ứng với cường độ 

hỏng xác định trên bước 1. Trọng số wi xác định theo công thức sau: 

 









n

i

i

i

i
w

1

 , i = 1, 2, … , n    (10.46) 

 Thoả mãn điều kiện: 

   1w

n

1i

i




 

3. Tính toán cường độ hỏng yêu cầu cho hệ thống con thứ i theo công thức 

sau: 

hti

*

i
w  , i = 1, 2, … , n. 

 Do đó theo phương pháp này ta xác định cường độ hỏng cho các hệ 

thống con theo các giá trị trọng số. 

Ví dụ 10.9 

 Khảo sát hệ thống gồm ba hệ thống con, cường độ hỏng tương ứng 

với mỗi hệ thống con là: 1 = 0,005, 2 = 0,003 và 3 = 0,001. Xác suất làm 

việc không hỏng yêu cầu của hệ thống là Rht = 0,95 sau 20 giờ làm việc. Xác 

định xác suất làm việc không hỏng cần thiết của mỗi hệ thống con.   

Giải: 

 Theo công thức (10.46) ta xác định các giá trị wi: 

333,0

001,0003,0005,0

003,0
w

555,0

001,0003,0005,0

005,0
w

n

1i

i

2

2

n

1i

i

1

1



























  

111,0

001,0003,0005,0

001,0
w

n

1i

i

3

3












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Biết rằng: 

95020
20

,e)(R
)(

ht

ht 


  

Suy ra: ht = 0,00256 

Do đó cường độ hỏng của các hệ thống con có dạng: 

  *1 = w1ht = 0,555.0,00256 = 0,00142 

  *2 = w2ht = 0,333.0,00256 = 0,000852 

  *3 = w3ht = 0,111.0,00256 = 0,000284  

  Khi đó xác suất làm việc không hỏng của từng hệ thống con sẽ là: 

 

99020

98020

97020

200002840
3

0008520
2

20001420
1

,e)(R

,e)(R

,e)(R

).,(*

),(*

).,(*













 

10.6.3 Phương pháp AGREE 

 Phương pháp AGREE phức tạp hơn các phương pháp đã trình bày, 

được sử dụng trong tính toán độ tin cậy các linh kiện điện tử ngành hàng 

không. Giả sử rằng hệ thống mắc nối tiếp và các phần tử hỏng độc lập với 

nhau và có sự phân phối mũ thời gian làm việc cho đến lúc hỏng.  

 Các phần tử phức tạp được xác định tương ứng với sự liên kết theo 

sơ đồ. Chỉ số quan trọng của phần tử và hệ thống con được xác định qua xác 

suất hỏng của hệ thống nếu như hệ thống con cụ thể nào đó bị hỏng. Chỉ số 

quan trọng của hệ thống con wi = 1 có nghĩa là hệ thống làm việc hỏng khi 

hệ thống con bị hỏng. Chỉ số quan trọng wi = 0 có nghĩa là hỏng hóc của hệ 

thống con không ảnh hưởng đến khả năng làm việc của hệ thống.  

 Mỗi phần tử của hệ thống con có một đóng góp như nhau vào khả 

năng làm việc không hỏng của hệ thống. Có nghĩa là cường độ hỏng của mỗi 

phần tử trong hệ thống con là bằng nhau. Nếu iti nhỏ thì ta có thể tính gần 

đúng 
ii

t
te ii  1 , khi đó: 

i

i

i

i

n

1i

i t

n

Nwtn

1i

iht
ee)t(R)t(R






















  

Từ đây suy ra cường độ hỏng đối với phần tử thứ i có dạng: 

   ,n...,,,i,

tNw

)]t(Rln[n

ii

hti

i
21


    (10.47) 

trong đó: t – khoảng thời gian làm việc yêu cầu của hệ thống; ti – khoảng 

thời gian làm việc yêu cầu của hệ thống con thứ i trong thời gian làm việc 

của hệ thống (0  ti  t); ni – số phần tử trong hệ thống con thứ i; N – tổng 
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số phần tử trong hệ thống:  i
nN ; wi – chỉ số quan trọng của hệ thống 

con thứ i (xác suất hỏng của hệ thống khi hệ thống con thứ i bị hỏng); Rht(t) 

– xác suất làm việc không hỏng yêu cầu của hệ thống trong thời gian t. 

 Xác suất làm việc không hỏng của hệ thống con thứ i trong khoảng 

thời gian ti được xác định theo công thức: 

    

i

N

n

ht

ii

w

])t(R[
)t(R

i




1
1      (10.48) 

 Công thức trên sẽ không chính xác nếu như chỉ số quan trọng của hệ 

thống quá nhỏ. Nó cho kết quả tương đối chính xác nếu như giá trị wi của hệ 

thống con gần bằng 1. 

 

Ví dụ 10.10 

 Số liệu của một hệ thống gồm bốn hệ thống con trong bảng 10.5. 

Bảng 10.5 

Số hệ thống con Số phần tử trong 

hệ thống con ni 

Chỉ số quan trọng 

wi 

Khoảng thời gian 

làm việc ti 

1 

2 

3 

4 

15 

25 

100 

70 

1,00 

0,95 

1,00 

0,90 

10 

9 

10 

8 

Xác suất làm việc không hỏng của mỗi hệ thống con là bao nhiêu để đảm 

bảo xác suất làm việc không hỏng của hệ thống là R = 0,96 trong thời gian 

10 h.  

Giải: 

 Tổng số phần tử trong hệ thống: 

  




4

1

210

i

i
nN   

Cường độ hỏng nhỏ nhất cho phép đối với các hệ thống con: 

0003660
1001210

95015
1 ,

.,.

],ln[



  

000714,0
9.95,0.210

]95,0ln[25
2 


  

002442,0
10.0,1.210

]95,0ln[100
3 


  

002377,0
8.90,0.210

]95,0ln[70
4 


  
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 Theo công thức (10.48) ta tìm các giá trị xác suất làm việc không 

hỏng của các hệ thống con. 

99635,0

1

]95,0[1
1)10(R

210

15

1



   

992740
950

9501
19

210

25

2 ,

,

],[
)(R 


   

975870
1

9501
110

210

100

3 ,
],[

)(R 


    

981160
90

9501
18

210

70

4 ,

,

],[
)(R 


     

 Để kiểm tra ta xác định xác suất làm việc không hỏng của hệ thống: 

  Rht = 0,99635.0,99274.0,97587.0,98116=0,94723 

 Giá trị này nhỏ hơn độ tin cậy đòi hỏi do sai số khi tính toán và do 

chỉ số quan trọng của hệ thống con 2 và 4 nhỏ hơn 1. 

10.7 BÀI TẬP 

10.1 Tìm độ tin cậy của hệ thống trên hình 10.21. Khi RA = 0,95; RB = 0,98; 

RC=0,75; RD=0,85 và RE = 0,90. 

 

A 

C 

C 

C 

B 

B 

E 

D 

D 

 

    Hình 10.21 

10.2 Sáu phần tử giống nhau được sắp xếp theo hai phương pháp khác nhau 

như hình 10.22. Xác định phương pháp nào có độ tin cậy cao hơn. 

 

 

    Hình 10.22 

10.3 Xác định độ tin cậy hệ thống theo sơ đồ hình 10.23a và 10.23b 
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0,90

0,80

0,90

0,95

0,80

0,80

0,80

a)

0,80

0,90

b)

0,800,80

0,80

0,80

0,90

0,950,80

    Hình 10.23 

 

10.4 Xác định độ tin cậy của hệ thống hình 10.24. 

           

 

0,80 0,95 

0,80 

0,99 

 

   Hình 10.24 

10.5 Tìm độ tin cậy của hệ thống như hình 10.25 sau sử dụng phương pháp 

đánh số với RA = RB = 0,95; RC = RD = RE = 0,99. 

 

A C 

B E 

D 

 

  Hình 10.25 

10.6 Tìm độ tin cậy của hệ thống như bài tập 10.5 theo phương pháp xác 

suất có điều kiện. 

10.7 Tìm độ tin cậy của hệ thống như bài tập 10.5 theo phương pháp cut-set. 

10.8 Xác định độ tin cậy hệ thống như trên hình 10.26 sử dụng phương pháp 

đánh số với RA = RB = RC = RD = RE = RF = RG = RH = 0,9.  

A

C

E

B

G

D

F

H
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  Hình 10.26 

10.9 Xác định độ tin cậy hệ thống bài tập 10.8 bằng phương pháp xác suất 

có điều kiện. 

10.10 Xác định độ tin cậy hệ thống bài tập 10.8 bằng phương pháp cut-set. 

10.11 Tính toán độ tin cậy hệ thống sơ đồ hình 10.27 theo phương pháp cut-

set. 

 

A C 

B E 

D 

 

Hình 10.27 

10.12 Tính độ tin cậy hệ thống hình 10.27 theo phương pháp xác suất có 

điều kiện và phương pháp đánh số. 

10.13 Xác định độ tin cậy hệ thống như trên hình 10.28a và b. Biết rằng RA 

= 0,85, RB = 0,9, RC = 0,9; RD = 0,95 và RE = 0,85. 

 

A C 

B E 

D 

E 

C 

D 

B 

A 

a) b) 
 

    Hình 10.28 

 10.14 Xác định độ tin cậy hệ thống như trên hình 10.29a, b, c vàø d. Biết 

rằng RA = 0,85, RB = 0,9, Rc = 0,9; RD = 0,95 và RE = 0,85, RF = 0,9. So 

sánh và chọn sơ đồ tốt nhất.  

 

A B 

E F 

D C 

F 

D 

B 

C 

E 

A 

F 

D 

B 

C D C 

E F E 

A B A 

a) b) 

c) d) 
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    Hình 10.29 

10.15 Hai dạng phần tử, một dạng có cường độ hỏng 1/10
4
h (dạng A) và 

dạng khác có cường độ hỏng 1/10
5
h (dạng B) được sắp xếp song song. 

Năm phần tử dạng A được sắp xếp song song tạo thành hệ thống X. Tìm 

số nhỏ nhất của các phần tử dạng B để tạo một hệ thống Y mắc song 

song và có độ tin cậy như hệ thống X. 

10.16 Mười phần tử giống nhau mắc song song đạt được độ tin cậy cho hệ 

thống là 0,9. Xác định số các phần tử thêm vào hệ thống song song để độ 

tin cậy đạt 0,95. 

10.17 Hệ thống mắc nối tiếp bao gồm 5 phần tử với cường độ hỏng tương 

ứng là 0,0005, 0,0001, 0,0008, 0,0004 và 0,0002/h. Tìm độ tin cậy của hệ 

thống trong 200h. 

10.18 Giải bài toán 10.17 trong trường hợp hệ thống mắc song song. 

10.19 Một hệ thống mắc nối tiếp gồm 5 phần tử với cường độ hỏng 0,0001, 

0,0003, 0,0002, và 0,0008/h. Tìm độ tin cậy hệ thống khi làm việc 100h. 

Nếu ta tăng độ tin cậy của hệ thống trong 100h lên 5%, chọn một phần 

tử và cường độ hỏng mới của nó theo các điều kiện sau: 

a. Khi không có ràng buộc giá 

b. Khi một đơn vị độ tin cậy được tăng lên kèm theo sự tăng lên của 

giá thành 500000 VND, 400000 VND, 600000 VND, 1000000 VND 

và 800000 VND tương ứng với các phần tử 1, 2, 3, 4 và 5. 

10.20. Tương tự bài 10.19 với 5 phần tử mắc song song. 

10.21 Hệ thống bao gồm 5 hệ thống con mắc nối tiếp. Xác suất làm việc 

không hỏng của hệ thống là 0,99 trong thời gian làm việc 10h. Các dữ 

liệu  cho trong bảng 10.6: 

   Bảng 10.6 

Hệ thống con Số các phần tử, ni Chỉ số quan trọng, w1 Thời gian làm việc, ti 

1 

2 

3 

4 

5 

25 

80 

45 

60 

70 

1,00 

0,97 

1,00 

0,93 

1,00 

10 

9 

10 

7 

10 

Sử dụng phương pháp AGREE tính độ tin cậy cho các hệ thống con. 

10.22 Một hệ thống phức hợp bao gồm 6 hệ thống con với các chi tiết được 

đưa ra trong bảng 10.7: 

Bảng 10.7 

Hệ thống 

con (i) 

Số phần 

tử (ni) 

Thời gian làm 

việc (ti, h) 

Xác suất hệ thống bị hỏng do sự 

hỏng hóc của hệ thống con i 
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(wi) 

1 4 10 1,0 

2 12 5 0,95 

3 8 20 0,8 

4 20 15 0,90 

5 16 25 1,0 

6 6 30 1,0 

Tìm cường độ hỏng của các phần tử của các hệ thống con khác nhau 

để độ tin cậy của hệ thống là 0,095 sử dụng phương pháp AGREE. 



 

 

CHƯƠNG 11 

THIẾT KẾ TỐI ƯU THEO ĐỘ TIN CẬY 

 Tối ưu hóa giữ vai trò quan trọng trong thiết kế hệ thống cơ khí. 

Trong thiết kế từng phần tử hoặc hệ thống chúng ta quan tâm tới việc độ 

tin cậy đạt giá trị lớn nhất khi có các ràng buộc về khối lượng hoặc giá 

thành nhỏ nhất trong giới hạn của độ tin cậy hệ thống cơ khí. Trong các 

bài toán thiết kế kết cấu cơ khí hoặc xây dựng, độ tin cậy dựa trên cơ sở 

độ bền là rất quan trọng.  

       

a) Thiết kế ban đầu 

      

   b) Thiết kế tối ưu với R = 0,99 

  Hình 11.1 Thiết kế tối ưu trên cơ sở độ tin cậy  

Do sự cạnh tranh thị trường nên các sản phẩm thiết kế không chỉ 

thỏa mãn các chỉ tiêu về khả năng làm việc, mà còn phải thiết kế tối ưu 

theo độ tin cậy với mục đích đạt độ tin cậy, an toàn cao nhất, vật liệu 

được sử dụng ít nhất. Phương pháp thiết kế tối ưu dựa trên cơ sở độ tin 

cậy (Reliability- Based Design Optimization – RBDO) không những nâng 

cao chất lượng thiết kế mà còn tăng khoảng tin cậy cho thiết kế, làm 

giảm giá thành sản xuất và cải tiến mẫu mã tốt hơn.  
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Ứng dụng phương pháp thiết kế tối ưu dựa trên cơ sở độ tin cậy 

trong các bài toán thiết kế kết cấu cơ khí trình bày trên hình 11.1. 

Trong chương này đầu tiên trình bày vấn đề tối ưu hoá và các bài 

toán thiết kế dựa trên cơ sở độ tin cậy được trình bày như là các bài toán 

tối ưu hoá. Tổng kết các phương pháp khác nhau hiện có để giải quyết 

các bài toán thiết kế tối ưu. Qua các ví dụ minh họa trình bày chi tiết 

việc tính toán các phương pháp tối ưu phổ biến. Giới thiệu các phương 

pháp đồ thị, phương pháp nhân tử Lagrange, phương pháp hàm phạt và 

phương pháp qui hoạch động. Các ví dụ minh họa liên quan đến thiết kế 

tối ưu trên cơ sở độ tin cậy của các chi tiết máy và kết cấu công trình và 

phân phối độ tin cậy tối ưu cho các hệ thống nhiều phần tử.  

11.1 KHÁI NIỆM THIẾT KẾ TỐI ƯU  

11.1.1 Quá trình thiết kế tối ưu 

Tối ưu hóa là quá trình đạt được kết quả tốt nhất dựa theo các 

tình huống qui định. Mục đích các trình tự thiết kế thông thường là tìm 

ra thiết kế thích hợp và chúng chỉ đơn thuần thỏa mãn các đòi hỏi chức 

năng bên trong những ràng buộc của các giới hạn sẵn có. Các trình tự 

thiết kế tối ưu nhằm vào việc tìm kiếm các biến thiết kế theo hướng tạo 

bản thiết kế tốt nhất (trong các bản thiết kế thích hợp) thỏa mãn tất cả 

các ràng buộc yêu cầu. 

Tạo mô hình thiết kế tối ưu

- Biến thiết kế

- Mục tiêu thiết kế

- Ràng buộc thiết kế

Giải bài toán thiết kế

- Phương pháp phân tích

- Phương pháp đồ thị

- Phương pháp số 

Phân tích kết quả tối ưu

- Sự tối ưu

- Tính khả thi

- Độ nhạy

- Sự cải tiến

 

Hình 11.2 Quá trình thiết kế tối ưu 

11.1.2 Bài toán thiết kế tối ưu 

 Bài toán tối ưu tổng quát có dạng sau: 
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Tìm X
    (11.1) 

để f(X) đạt giá trị nhỏ nhất. 

Điều kiện ràng buộc là: 

   hj(X)  0;  j = 1, 2, …, nj 

     lk(X) = 0;  k = 1, 2,…, nk.  (11.2) 

   di
l
  di  di

u
 ;  i = 1, 2,…, n.  

trong đó: di – biến thiết kế thứ i; X – véctơ của các biến thiết kế; f – hàm 

mục tiêu; hj – hàm bất đẳng thức ràng buộc; lk- hàm đẳng thức ràng buộc; 

n- số biến thiết kế; nj - số hàm bất đẳng thức ràng buộc và nk là số hàm 

đẳng thức ràng buộc. 

Biến thiết kế hay còn gọi là biến quyết định hoặc biến điều 

khiển được điều khiển bởi người quyết định và có ảnh hưởng lớn đến lời 

giải của bài toán tối ưu. Kết hợp các biến thiết kế khác nhau ta có các 

bài toán tối ưu khác nhau. Các biến thiết kế có thể là: 

- Biến liên tục. 

- Biến là số nguyên, ví dụ số răng bánh răng và đĩa xích… 

- Biến rời rạc từ một dãy số tiêu chuẩn, ví dụ đường kính thân 

trục… 

Mục tiêu thiết kế thường biểu diễn mong muốn của người thiết 

kế, ví dụ lợi nhuận cao nhất và giá thành nhỏ nhất. Mục tiêu thiết kế có 

thể là: 

- Giá trị lớn nhất của độ bền, độ bền mòn, độ tin cậy, độ an toàn… 

- Giá trị nhỏ nhất giá thành, thời gian chế tạo, khối lượng, xác 

suất hỏng… 

Ràng buộc thiết kế cần thiết để tìm các lời giải cho các bài 

toán tối ưu. Hàm ràng buộc thiết kế là hàm toán học theo các biến thiết 

kế. Các ràng buộc thiết kế có thể là: 

- Ứng suất lớn nhất nhỏ hơn độ bền. 

- Biến dạng nhỏ hơn giá trị cho phép. 

- Xác suất hỏng nhỏ hơn mức độ cho phép hoặc độ tin cậy lớn hơn 

giá trị mong muốn. 

- Chi phí không vượt quá ngân sách cho phép 

11.1.3 Các phương pháp giải bài toán thiết kế tối ưu 
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Không một phương pháp đơn lẻ nào có thể giải được tất cả các 

dạng bài toán tối ưu một cách có hiệu quả. Phụ thuộc vào dạng của bài 

toán tối ưu, chỉ một vài phương pháp có thể sử dụng một cách hiệu quả 

để giải chúng. Phân loại các bài toán tối ưu chỉ ra trên bảng 11.1. 

Bảng 11.1 

Dạng bài 

toán 

Các đặc tính bài toán  

Phương pháp giải  Bản chất 

của biến 

thiết kế 

(xi) 

Bản chất của 

hàm mục tiêu 

f(X) 

Bản chất của 

hàm ràng buộc 

hj(X) và lk(X) 

Bài toán qui 

hoạch tuyến 

tính 

Số thực Hàm tuyến 

tính của xi 

Hàm tuyến tính 

của xi 

Phương pháp đơn hình 

Bài toán qui 

hoạch tuyến 

tính số 

nguyên 

Số nguyên Hàm tuyến 

tính của xi 

Hàm tuyến tính 

của xi 

Phương pháp cắt lớp 

Phương pháp phân 

nhánh 

Phương pháp Zero-one 

Phương pháp qui 

hoạch 

Bài toán qui 

hoạch bậc hai 

Số thực Hàm bậc hai  

của xi 

Hàm phi tuyến của 

xi 

Phương pháp biến thể 

đơn hình 

Bài toán qui 

hoạch phi 

tuyến 

Số thực Hàm phi tuyến 

tổng quát của 

xi 

Hàm phi tuyến 

tổng quát của xi 

Phương pháp hàm 

phạt 

Phương pháp định 

hướng khả thi 

Bài toán qui 

hoạch hình 

học 

Số thực Hàm đa thức 

theo xi 

Hàm đa thức theo 

xi 

Phương pháp dựa trên 

bất đẳng thức hình – 

số học 

Bài toán qui 

hoạch động 

Số thực 

hoặc số 

nguyên 

Hàm phi tuyến 

nhiều giai đoạn 

của xi 

Hàm phi tuyến 

nhiều giai đoạn 

của xi 

Quy hoạch động 

Các phép 

tính cho các 

biến số 

Những hàm 

thực xi(t) 

trong đó t 

là tham số 

Hàm phi tuyến 

của xi dưới 

dạng tích phân 

Hàm phi tuyến của 

xi dưới dạng tích 

phân 

Phương pháp số 

Các phương pháp chung để giải các bài toán tối ưu thông thường: 

- Phương pháp thứ nhất là phương pháp đồ thị, được sử dụng khi 

số biến thiết kế là 1 hoặc 2. 

- Phương pháp thứ hai là phương pháp giải tích, dựa trên cơ sở 

tính toán thông thường sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange 

với điều kiện Kuhn Tucker, nó được sử dụng để giải quyết các bài 

toán có các ràng buộc là các đẳng thức.  

- Phương pháp thứ ba là phương pháp số, còn gọi là phương pháp 

hàm phạt được sử dụng để giải quyết các bài toán tối ưu tổng quát 
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đã trình bày trên phương trình (11.1). Phương pháp này để tìm 

lời giải cho hàng loạt các bài toán cực tiểu không ràng buộc.  

- Phương pháp thứ tư được biết như là phương pháp qui hoạch 

động, được sử dụng để giải quyết các vấn đề mà cấu trúc vật lý 

của nó có dạng nối tiếp.  

Ta cần chú ý rằng tìm giá trị lớn nhất của hàm f(X) tương ứng với 

tìm giá trị nhỏ nhất của hàm – f(X).  

11.2 PHÂN PHỐI TỐI ƯU ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG 

11.2.1 Định dạng bài toán tối ưu phân phối 

 Trong chương 9 chúng tôi đã giới thiệu phân tích máy thành hệ 

thống. Phân phối độ tin cậy hệ thống là quá trình gán độ tin cậy cho các 

phần tử riêng lẻ sao cho đạt được độ tin cậy chỉ định cho toàn hệ thống. 

Độ tin cậy chỉ định cho toàn hệ thống có thể đạt được theo nhiều cách 

khác nhau. Ta sẽ quan tâm đến tìm giá trị nhỏ nhất một tiêu chuẩn hoặc 

hàm mục tiêu như là giá thành, khối lượng hoặc thể tích trong khi đạt 

được độ tin cậy toàn hệ thống qua một khoảng thời gian chỉ định nào đó. 

Những bài toán như thế được định dạng theo nhiều cách khác nhau được 

minh họa bằng các ví dụ dưới đây.  

    

Ví dụ 11.1 

 Định dạng bài toán phân phối độ tin cậy sử dụng tổng giá thành 

làm hàm mục tiêu. 

Giải: 

 Giả sử rằng giá thành của phần tử thứ i là hàm số theo độ tin cậy 

ci = ci(Ri), bài toán tối ưu biểu diễn dưới dạng sau: 

Tìm  X = 





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
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.
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R

R

   

để f(X) đạt giá trị nhỏ nhất:  f(X) = 


n

i
)R(

1i

ic              

Điều kiện ràng buộc:  Rht (R1, R2,…, Rn)  Rcd   

    0  Ri  1; i = 1, 2,…, n  

trong đó: Rcd là độ tin cậy chỉ định của hệ thống; Ri là độ tin cậy của 

phần tử thứ i và n là số các phần tử.  
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Độ tin cậy của hệ thống phụ thuôc vào sự sắp xếp các phần tử trong hệ 

thống. Đối với hệ thống mắc nối tiếp: 

  Rht(t) = 


n

1i

i
)t(R            

Nếu cường độ hỏng các phần tử là i thì phương trình trở thành: 

  Rht(t) = 
t)...(t

n

1i

t
n21hti eee





    

 Trong trường hợp này điều kiện ràng buộc biểu diễn dưới dạng: 

0
cd

1i

i




n

       

trong đó cd là cường độ hỏng tương ứng độ tin cậy chỉ định Rcd của hệ 

thống. 

Ví dụ 11.2  

 Định dạng bài toán phân phối độ tin cậy sử dụng giá trị lớn nhất 

độ tin cậy hệ thống làm hàm mục tiêu. 

Giải: 

 Bài toán tối ưu hóa biểu diễn dưới dạng sau: 

Tìm X = 
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để f(X) = Rht (R1, R2,…, Rn)  đạt giá trị lớn nhất.  

Điều kiện ràng buộc: cht =


n

i
)R(

1i
ic   ccd   

     0  Ri  1; i = 1, 2,…, n    

trong đó: ci là giá thành của phần tử thứ I; ccd là giá thành chỉ định lớn 

nhất của hệ thống.  

 Ví dụ 11.3 

 Định dạng bài toán phân phối độ tin cậy sử dụng giá trị lớn nhất 

độ tin cậy hệ thống làm hàm mục tiêu cho hệ thống nối tiếp – song song 

như hình 11.3. 
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  Hình 11.3 Hệ thống mắc nối tiếp, song song 

Giải: 

 Bài toán tối ưu hóa biểu diễn dưới dạng sau: 

  Tìm X = 


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để f(X) đạt giá trị lớn nhất Rht(X) =  




N

1i

n

i
i)R1(1   

Điều kiện ràng buộc  


n

i
n

1i

ic   c0 

trong đó: ci là giá thành của phần tử thứ i và c0 là giá thành lớn nhất 

cho phép của hệ thống. 

11.2.2 Giải các bài toán tối ưu phân phối độ tin cậy 

 Các phương pháp giải các bài toán tối ưu được trình bày cụ thể 

trong các tài liệu về tối ưu hóa. Trong mục này chúng tôi chỉ trình bày 

các phương pháp giải bài toán tối ưu phân phối độ tin cậy. 

11.2.2.1 Phương pháp đồ thị 

 Khảo sát bài toán tối ưu hóa: 

 Tìm X để f(X) là nhỏ nhất. 

Điều kiện ràng buộc: 

 hj(X)  0, j = 1, 2, . . . m   (11.3) 

Nếu mỗi trong n biến, xi , được tương ứng với một trục tọa độ, thì 

kết quả là không gian Đêcác n chiều được gọi là không gian thiết kế. Mỗi 

điểm trên không gian n chiều gọi là điểm thiết kế và tương ứng với lời 
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giải có khả năng thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện của bài 

toán thiết kế. 

Thiết kế có khả năng thực hiện được phải thỏa mãn tất cả các 

ràng buộc, trong khi đó bản thiết kế không khả năng thực hiện vi phạm 

một hoặc nhiều ràng buộc. Các điểm thiết kế có khả năng thực hiện hoặc 

không có khả năng thực hiện được ngăn cách bởi một mặt cong được gọi 

là mặt cong ràng buộc. Để hiểu khái niệm mặt cong ràng buộc ta khảo 

sát bất đẳng thức ràng buộc hj(X) 0. Tập hợp các điểm thiết kế X thỏa 

mãn đẳng thức hj(X) = 0 tạo nên siêu diện trong không gian thiết kế và 

được gọi là mặt cong ràng buộc. Mặt cong ràng buộc chia không gian 

thành hai phần: một phần với hj(X) < 0 và phần còn lại là hj(X) > 0. 

Những điểm nào nằm trên siêu diện hj(X) = 0 sẽ thỏa mãn một cách tới 

hạn. Những điểm nằm trên miền hj(X) > 0 sẽ không có khả năng thực 

hiện và không thể chấp nhận được. Những điểm mà hj(X) <0 có khả năng 

thực hiện và chấp nhận được. Khi các mặt cong ràng buộc tương ứng với 

tất cả điểm ràng buộc hj(X)  0, j=1, 2, ..., m được khảo sát thì chúng sẽ 

chia không gian thiết kế làm hai miền: miền được gọi là không gian có 

khả năng thực hiện được mà trên đó mỗi điểm thiết kế X sẽ tương ứng 

với giá trị hj(X)  0 và miền khác gọi là miền không có khả năng thực 

hiện mà trên đó mỗi điểm thiết kế tương ứng với hj(X)  0.  

 

  
    

  1 0 x 

x 
1 

x 

x 

x 

x 
2 

2 

1 
1 

(I) 
(u) 

(I) 

(u) 

f=c 
5 

f=c 
4 

f=c 
3 

f=c 
2 

f=c 
1 

Lời giải 

tối ưu 

Các mặt cong 

ràng buộc 
  
  

Miền không có  

Miền có  

Đường bao 

hàm mục tiêu 

c <c <c< c< c 
5 4 3 2 1 

khả năng thực hiện 

khả năng thực hiện 

  

Hình 11.4 Phương pháp đồ thị 

Khi hàm mục tiêu được vẽ với f(X) = c = const, đồ thị tạo nên 

hình dạng siêu diện trong không gian thiết kế. Nếu nhiều hàm đồ thị 

được vẽ với các giá trị hằng số c khác nhau thì kết quả mặt cong được gọi 

là các mặt cong hàm mục tiêu. Một khi các mặt cong mục tiêu được biết 

thì lời giải tối ưu của bài toán có thể được nhận biết như là các điểm 
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thiết kế trên không gian có khả năng thực hiện mà đem lại giá trị nhỏ 

nhất cho hàm mục tiêu. 

Các mặt cong ràng buộc, các mặt cong hàm mục tiêu với lời giải 

tối ưu của bài toán tối ưu hai biến được trình bày trên hình 11.4. Chú ý 

rằng nếu số các biến lớn hơn hai hoặc ba thì các ràng buộc và các mặt 

cong hàm mục tiêu trở nên phức tạp ngay cả cho việc quan sát và bài 

toán được giải quyết hoàn toàn như là một bài toán toán học. Trong ví dụ 

11.4 trình bày trình tự thiết tối ưu theo phương pháp đồ thị. 

 

Ví dụ 11.4  

 Hai phần tử được mắc nối tiếp như trên hình 11.5. Giá thành 

phần tử thứ nhất 
2
1100R  trong đó 1R là độ tin cậy phần tử thứ nhất. 

Tương tự giá thành phần tử thứ hai 
2
2200R  trong đó 2R là độ tin cậy phần 

tử thứ hai. Tìm độ tin cậy các phần tử để giá thành là nhỏ nhất. Độ tin 

cậy của hệ thống cũng như của các phần tử không được nhỏ hơn 0,7.  

Giải: 

 Các biến thiết kế là độ tin cậy các phần tử: 



















2

1

2

1

R

R

x

x

X  

Hàm mục tiêu là tìm giá trị nhỏ nhất của giá thành: 

 
2
2

2
1 200100)( RRXf    

Các điều kiện ràng buộc: 

R1R2  0,7 có nghĩa là   g1(X) = 0,7 – R1R2  0 

0,7  R1  1 có nghĩa là g2(X) = R1 - 0,7  0 và g3(X) = R1- 1  0 

0,7  R2  1 có nghĩa là g4(X) = R2 - 0,7  0 và g5(X) = R2- 1  0 

 

1 2
 

Hình 11.5 Hệ thống gồm hai phần tử mắc nối tiếp 

Các đường bao trình bày từ g2 đến g5 trên hình 11.6. Hàm ràng 

buộc g1 là đường cong R1 = 0,7/R2. 

R1 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

R2 1,167 1,077 1,000 0,933 0,875 0,824 0,778 0,737 0,700 

Đường bao hàm mục tiêu: 

2
2

2
1 200100)( RRXf  = c 

được vẽ với các giá trị c khác nhau. 

Các điểm trên đường bao được liệt kê: 

250200100 2
2

2
1  RR  suy ra 

200

100250 2
1

2

R
R


  
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R1 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

R2 1,034 1,019 1,003 0,984 0,964 0,943 0,919 0,894 0,866 

225200100 2
2

2
1  RR  suy ra 

200

100225 2
1

2

R
R


  

R1 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

R2 0,972 0,956 0,938 0,919 0,897 0,874 0,849 0,821 0,791 

200200100 2
2

2
1  RR  suy ra 

200

100200 2
1

2

R
R


  

R1 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

R2 0,906 0,888 0,869 0,848 0,825 0,799 0,771 0,741 0,707 

198200100 2
2

2
1  RR  suy ra 

200

100198 2
1

2

R
R


  

R1 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

R2 0,900 0,882 0,863 0,842 0,819 0,793 0,765 0,734 0,700 

175200100 2
2

2
1  RR  suy ra 

200

100175 2
1

2

R
R


  

R1 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

R2 0,834 0,815 0,794 0,771 0,745 0,717 0,686 0,651 0,612 

  
    

  

1 x 

x 
2 

Miền có khả 

  

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

0,6 

0,5 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

g(X)=0 
2 

4 g(X)=0 

3 g(X)=0 

5 g(X)=0 
1 g(X)=0 

f=250 

f=225 

f=200 

f=198 

f=175 

Điểm tối ưu 
(R =0,99; R =0,70) 1 2 * * 

năng thực hiện 

 

    Hình 11.6 

Các đường bao được trình bày trên hình 11.6 và có thể quan sát 

thấy được rằng các giá trị hàm mục tiêu không thể giảm dưới giá trị 198 

không có bất cứ một vi phạm ràng buộc độ tin cậy nào. Điểm tối ưu là 
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điểm tiếp xúc của hai đường cong g1=0 và f =198 (điểm A). Khi đó R1
*
= 

0,99 và R2
*
=0,71 với fmin = 198. 

11.2.2.2 Phương pháp giải tích  

 Có rất nhiều phương pháp giải tích để giải bài toán tối ưu. Trong 

mục này chúng tôi giới thiệu phương pháp Lagrange và điều kiện 

Kuln – Tucker. 

 Phương pháp nhân tử Lagrange là phương pháp giải tích được sử 

dụng để tìm giá trị nhỏ nhất của hàm nhiều biến khi các hàm ràng buộc 

là các đẳng thức. Bài toán được giải quyết có thể trình bày dưới dạng: 

































n

2

1

d

.

.

.

d

d

TìmX       (11.4) 

để f(X) đạt giá trị nhỏ nhất. 

Điều kiện ràng buộc là: 

  lj(X) = 0;  j = 1, 2, …, p 

Trình tự giải quyết bài toán kèm theo việc tạo một hàm mới được 

gọi là hàm Lagrange L(X,) như sau: 

   



p

1j

jj
)(l)(f),(L XXX    (11.5) 

trong đó j là hằng số chưa biết và được gọi là nhân tử Lagrange.  

Cần chú ý rằng theo điều kiện ràng buộc có nhiều nhân tử 

Lagrange. Giải quyết bài toán đặt ra là tìm giá trị nhỏ nhất không ràng 

buộc của hàm L(X,). Các điều kiện cần thiết để tìm giá trị nhỏ nhất của 

hàm L(X,) là: 

  

 

 
p,...,2,1j;0

,L

n,...,2,1i;0

d

,L

j

i











X

X

     (11.6) 

 Số các đại lượng không biết là n+p (n biến thiết kế xi và p nhân 

tử Lagrange j) và số các phương trình nhận được cũng là n+p. Nghiệm 

của giải hệ (n+p) phương trình phi tuyến là X
* 
và *

. Mặc dù phương pháp 

này tương đối đơn giản, tuy nhiên giải hệ (n+p) phương trình phi tuyến 

rất dài dòng. Mặt khác nếu các hàm f và lj không thể biểu diễn dưới 

dạng tường minh thì để giải hệ (11.6) sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, các 
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phương pháp số thích hợp trong tối ưu hóa như hàm phạt khảo sát ở mục 

tiếp theo sẽ được sử dụng để giải quyết các bài toán tối ưu. 

 Ví dụ 11.5 

 Hai phần tử được lắp song song như hình 11.7. Muốn tìm độ tin 

cậy các phần tử R1 và R2 để tổng giá thành là nhỏ nhất khi mà độ tin 

cậy của hệ thống R =0,9. Giả sử rằng giá thành các phần tử R1 và R2 

tương ứng sẽ bằng 100R1 và 200R2. 

Giải: 

 Bài toán được phát biểu như sau: 

Tìm X với: 



















2

1

2

1

R

R

d

d

X  

Hàm mục tiêu là tìm giá trị nhỏ nhất của giá thành: 

  
21

R200R100)(f X      (vd5-1) 

Các điều kiện ràng buộc: 

  L(X) = 1- (1 - R1)(1 - R2)= R1 + R2 – R1R2 – 0,9 = 0 

 Hàm Lagrange có thể được viết dưới dạng: 

  L = 100R1 + 200R2 +  (R1 + R2 –R1R2 –0,9) 

trong đó  là nhân tử Lagrange.  

Các điều kiện cần thiết để tối ưu là: 

   0)1(100 2

1





R

R

L
   suy ra 

)1(

100

2R
  (vd5-2) 

   0)1(200 1

2





R

R

L
   suy ra 

)1(

200

1R
  (vd5-3) 

   09,0RRRR
L

2121 



    (vd5-4) 

 

 1 

 2 

 

Hình 11.7 Hệ thống gồm hai phần tử mắc song song 

 

Từ biểu thức (vd5-2) và (vd5-3) ta nhận được: 

  

)R1(

1

)R1(

2

21





  có nghĩa là 1R2R
21
  (vd5-5) 

Thay biểu thức (vd5-5) vào (vd5-4) ta nhận được: 

9,0)1R2(RR)1R2( 2222   có nghĩa là 09,1R4R2 2
2
2   
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Giải phương trình vừa nhận được ta có .2236,1và7764,0R
2
 Lời 

giải tối ưu là R1*= 0,5528 và R2*= 0,7764 (vì R*  1) với fmin = 210,56. 

 Một trong những phương pháp giải tích sử dụng phổ biến là điều 

kiện Kuln – Tucker có dạng sau (bài toán 11.1): 

0(l(h(f

kj n

k

n

j
 

 1k
k

1j
j vw ))) XXX   (11.7) 

0) X(h
jjw  với j = 1, 2, …, nj   (11. 8) 

 wj  0  với j = 1, 2, …, nj     

)X(l
k

= 0 với j = 1, 2, …, nk      (11.9) 

 Gradient các hàm biểu diễn dạng sau: 

T

n11

T

n11

T

n11

d

...,,

d

,

d

(l

d

...,,

d

,

d

(h

d

...,,

d

,

d

(f



































































lll
)

hhh
)

fff
)

X

X

X

   (11.10) 

 Do đó điều kiện Kuln – Tucker có thể viết dưới dạng sau: 

0

d

(l

d

(h

d

(f
kj n

i

k

n

i

j

i
















 1k

k
1j

j vw
))) XXX

  (11.11) 

0) X(h
jjw  với j = 1, 2, …, nj 

 wj  0        với j = 1, 2, …, nj 

)X(h
k

= 0    với j = 1, 2, …, nk 

Ví dụ 11.6   

Giải bài toán 11.5 theo điều kiện Kuln – Tucker. 

Giải: 

 Bài toán được phát biểu như sau: 

Tìm X với: 



















2

1

2

1

R

R

d

d

X  

Hàm mục tiêu là tìm giá trị nhỏ nhất của giá thành: 

  21
R200R100)(f X      

Các điều kiện ràng buộc: 

  l(X) = 1- (1 - R1)(1 - R2)= R1 + R2 – R1R2 – 0,9 = 0 

Các đạo hàm riêng: 
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100

R

f

1





; 200

R

f

2





; 2

1

R1

R

l





 và 1

2

R1

R

l





 

Theo điều kiện Kuln – Tucker ta có hệ phương trình theo R1, R2 

và v1: 





































09,0RRRR

0)R1(v200

R

l
v

R

f

0)R1(v100

R

l
v

R

f

2121

11

2

1

2

21

1

1

1

 

 Giải hệ phương trình trên ta thu được (chỉ nhận nghiệm v1 âm): 

2135955,447200000v
1

  

5527864,01

v

100
R

776393,01

v

200
R

1

2

1

1





 

11.2.2.3 Phương pháp số (phương pháp hàm phạt)  

 Mục đích phương pháp hàm phạt là đưa bài toán qui hoạch bị 

ràng buộc về bài toán không bị ràng buộc. Phương pháp này được giới 

thiệu đầy đủ trong các tài liệu về tối ưu hóa, ở đây chúng tôi chỉ giới 

thiệu các nội dung chính. 

 Để giải quyết bài toán tối ưu (11.1) theo phương pháp hàm phạt 

ta phải tạo một hàm mới được xác định bởi công thức: 

 



p

1j

2

j

k

m

1j j

kkk
)X(l

r

1

)X(g

1
r)X(f)r,X(    (11.12) 

trong đó rk là hằng số dương, được biết như là tham số phạt.  

Bài toán trình bày theo công thức trên trở thành tìm giá trị nhỏ 

nhất của hàm k theo trình tự giảm giá trị rk. Giá trị rk ban đầu được 

chọn bằng 1, sau đó giảm dần đến giá trị 0 sau mỗi lần tìm giá trị nhỏ 

nhất hàm không ràng buộc. Điểm bắt đầu để tìm giá trị nhỏ nhất được 

giả sử rằng có khả năng thực hiện liên quan với các bất đẳng thức ràng 

buộc.  

Trình tự lặp lại bao gồm các bước được liệt kê dưới đây: 

1. Bắt đầu với điểm ban đầu X1 có khả năng thực hiện, thỏa mãn tất cả 

các bất đẳng thức ràng buộc với dấu bất đẳng thức chặt chẽ (<), có 

nghĩa chỉ là gj(X1) < 0 với j = 1, 2, . . ., m và giá trị ban đầu r1 > 0. 

Gán k =1. 
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2. Làm cực tiểu hàm k(X,rk) bằng cách sử dụng phương pháp tối thiểu 

không ràng buộc và thu được nghiệm Xk*.  

3. Kiểm tra Xk* có phải là nghiệm tối ưu của bài toán (11.12) hay không. 

Nếu Xk* tìm được là tối ưu thì kết thúc quá trình. Nếu không thì ta 

tiếp tục bước tiếp theo. 

4. Tìm giá trị của tham số phạt rk+1: rk+1 = crk trong đó c < 1 (thông 

thường lấy giá trị c = 0,1). 

5. Lấy điểm bắt đầu mới X1 = Xk*, gán giá trị mới k = k+1 và tiếp tục 

bước 2. 

Sự hội tụ của trình tự tương ứng rk tiến về giá trị 0 được minh 

họa bằng đồ thị hình 11.8 và bài toán trở thành đơn giản: 

Tìm  
1

xX   sao cho hàm f(X) = ax1 đạt giá trị nhỏ nhất. 

Các điều kiện ràng buộc: 

 g1(X) = b – x1  0    (11.13) 

 

Hình 11.8 Sự hội tụ của phương pháp hàm phạt 

Ví dụ 11.7 

Dầm công xôn có tiết diện ngang hình chữ nhật chịu tác dụng lực 

Fx và Fy như hình 11.9. Lực tác dụng Fx = 8000N, Fy = 6000 N, chiều dài 

thanh l = 1000 mm, ứng suất giới hạn ch = 500MPa. Xác định kích thước 

b, h để diện tích A = bh là nhỏ nhất với 10  b  100, 10  h  100. 

Giải: 

 Hàm mục tiêu: 

 Xác định giá trị nhỏ nhất của hàm: 

  A = bh 

Điều kiện ràng buộc: 
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h
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)(g
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yx 













X  

            10  b  100 

            10  h  100 

Giải bài toán này ta thu được b = 37,736 mm, h = 50,479 mm với 

ứng suất 498,5 MPa. 

l=1000

F

b

h

A

Y
F

Y

F
X

 

                                 Hình 11.9 

 

11.2.2.4 Phương pháp qui hoạch động 

 Vào những năm 1950 Richard Bellman phát triển phương pháp 

quy hoạch động để giải quyết bài toán quyết định nhiều giai đoạn như là 

sự phối hợp của các bài toán nhiều giai đoạn riêng lẻ. Trong đa số các 

trường hợp giải quyết các bài toán tối ưu. của N giai đoạn riêng lẻ sẽ dễ 

dàng hơn khi so sánh với việc giải quyết bài toán tối ưu nhiều giai đoạn. 

Ưu điểm cộng thêm của quy hoạch động là phương pháp có thể xử lý các 

biến rời rạc, không lồi, liên tục và các hàm không khả vi mà không có 

bất cứ khó khăn nào. Sử dụng các phương pháp thích hợp để giải quyết 

trong phạm vi rộng rãi các bài toán ra quyết định xuất hiện ngày càng 

nhiều trong các bài toán độ tin cậy. 

 

Giai đoạn 
  
  

x 

f 

n 

n 

n+1 s s 
n 

x n-1 

n-1 f 

s 
i+1 

x i 

i f 

s 
i 

x 2 

2 f 

s 
2 

x 1 

1 f 

s 
3 s 

1 n n-1 i 2 1 

Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn 

 

 Hình 11.10 Bài toán quyết định nhiều giai đoạn  

 Một ví dụ trong những bài toán quyết định nhiều giai đoạn được 

trình bày trên hình 11.10, trong đó các giai đoạn n, n-1, . . ., i, . . ., 2, 1 

được đánh dấu theo hướng giảm dần. Trạng thái nhập của giai đoạn i là 
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si+1 và trạng thái xuất là si. Tham số thiết kế trên giai đoạn i gọi là xi và 

đóng góp của chúng vào hàm mục tiêu là fi=fi(X). 

 Bài toán cần giải quyết là tìm X = (x1, x2, . . ., xn)
T
 để hàm mục 

tiêu đạt giá trị nhỏ nhất: 

  F(X) = f1(X) + f2(X) + . . . + fn(X)  (11.14) 

Với giả thuyết rằng: si = si(si+1, xi); i= 1, 2, . . ., n 

và các ràng buộc khác chỉ định cho xi và si (i= 1, 2, . . ., n). 

Qui hoạch động bắt buộc sử dụng khái niệm tối ưu hóa cục bộ và 

nguyên tắc tối ưu để giải quyết bài toán quyết định nhiều giai đoạn. Thực 

hiện theo trình tự trình bày dưới đây. Phần tử cuối cùng (phần tử được 

đánh dấu số 1 trên hình 11.10) được sử dụng đầu tiên cho tối ưu hóa cục 

bộ. Nếu trạng thái nhập của phần tử này là s2 được chỉ định thì x1 phải 

được chọn để hàm f1(x1, s2) là nhỏ nhất. Đặt giá trị nhỏ nhất của f1 là 

F1*(s2): 

    )s,x(f)s(F
min

x

*

21121
1

      (11.15) 

 Biểu thức này xác định giá trị nhỏ nhất của f1 như là hàm trạng 

thái nhập s2 dưới dạng tham số. Sau đó, chúng ta khẳng định hai phần tử 

cuối cùng (các phần tử đánh dấu 2 và 1 trên hình 11.10) cùng nhau cho 

tối ưu hóa cục bộ. Ở đây chúng ta chọn x1 và x2 sao cho hàm: 

  )s,x(f)s,x(f)s(F 11132232     (11.16) 

 có giá trị nhỏ nhất cho giá trị chỉ định s3 bất kỳ ta thu được: 

  )s,x(f)s,x(f)s(F
min

x,x

*

21132232
21

   (11.17) 

Bởi vì s2 có thể được tính khi mà s3 và x2 được chỉ định, do đó 

phương trình (11.17) có thể viết lại với sự trợ giúp phương trình (11.15) 

như sau: 

 )s(F)s,x(f)s(F
** min

x 2132232 2
    (11.18) 

Quá trình tối ưu hóa cục bộ có thể tiếp tục bằng sự cân nhắc trên 

bài toán tối ưu hóa cục bộ thứ n. Một cách tổng quát bài toán tối ưu hóa 

cục bộ thứ i có thể phát biểu như sau: 

 )s(F)s,x(f)s(F
i

*

iiiii

*

i

min

i
x 111      (11.19) 

Trên bài toán tối ưu hóa cục bộ cuối cùng trạng thái nhập sn+1 

được chỉ định thường xuyên và vì lý do đó 
*

nF cần phải được tìm cho mỗi 

lần nhập được đặt tên là sn+1. Ngoài ra cần chú ý rằng chỉ một biến thiết 

kế được bao hàm tại một giai đoạn bất kỳ. Vì lý do đó tối ưu hóa cục bộ 

được mong đợi sẽ rất đơn giản.  
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11.3 DẠNG BÀI TOÁN THIẾT KẾ TỐI ƯU KẾT CẤU 

THEO ĐỘ TIN CẬY 

 Bài toán tối ưu theo độ tin cậy có dạng sau: 

Hàm mục tiêu: 

 

































n

2

1

d

.

.

.

d

d

Tìm X
    (11.20) 

để f(X) đạt giá trị nhỏ nhất. 

Điều kiện ràng buộc là: 

   P(gj(X, p)  0))  Rj; j = 1, 2, …, ng 

hk(X, mp )  0;  k = 1, 2, …, nh 

 di
l
  di  di

u
 ;  i = 1, 2,…, n.   

  Ở đây di – biến thiết kế (có thể là đơn định hoặc ngẫu nhiên) thứ 

i; X – véctơ biến thiết kế (bao gồm đơn định và ngẫu nhiên); p – véctơ 

tham số ngẫu nhiên, hay còn gọi là các hệ số nhiễu, có giá trị trung bình 

mp; f(d) – hàm mục tiêu; gj – hàm trạng thái tới hạn thứ j; n- số biến 

thiết kế; nh- số ràng buộc xác suất; Rj - độ tin cậy mong muốn; di
l
, di

u
 – 

giới hạn dưới và trên của biến thiết kế thứ i. 

 Để thỏa mãn điều kiện ràng buộc P(gj(X, p)  0))  Rj thì ta phải 

phân tích độ tin cậy, sử dụng phương pháp FORM với tìm kiếm MPP, có 

nghĩa là giải bài toán tối ưu theo công thức (5.16) và (5.17). Do đó bài 

toán thiết kế tối ưu theo độ tin cậy gồm 2 vòng lặp tối ưu lồng vào nhau. 

 Bài toán tối ưu có thể viết lại dưới dạng sau: 

Hàm mục tiêu: 

 

































n

2

1

d

.

.

.

d

d

TìmX
    (11.21) 

để f(X) đạt giá trị nhỏ nhất. 
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Điều kiện ràng buộc: 

   P(gj(d)  0) - (-j)  0, j = 1, 2, …, ng 

hk(d, mp)  0;  k = 1, 2, …, nh 

         di
l
  di  di

u
 ; i = 1, 2,…, n. 
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trong đó:  là hàm phân bố tích lũy của phân phối chuẩn và j là chỉ số 

độ tin cậy mong muốn của ràng buộc thứ j.   

 Hàm xác suất hỏng P(gj(X)  0) xác định theo công thức (5.8): 

 
j

0)(g

xg
d)(f)0)(g(P)0(F

j

 
X

xxX   (11.22) 

 Qua phép biến đổi nghịch đảo -1
(*) và F

-1
(*) thì ràng buộc xác 

suất có thể biểu diễn dưới dạng sau: 

sj = --1
(F(gj(0))  j    (11.23) 

   0Fg
j

1

gp
jj

 
    (11.24) 

trong đó: sj và gpj là chỉ số độ tin cậy và giá hàm trạng thái giới hạn đạt 

được ở ràng buộc thứ j. 

 Các ví dụ dưới đây minh họa việc định dạng các bài toán thiết kế 

cơ khí và kết cấu như là các bài toán tối ưu hóa. 

Ví dụ 11.8 

Dầm công xôn có tiết diện ngang hình chữ nhật chịu tác dụng lực 

Fx và Fy như hình 11.5. Lực tác dụng Fx, Fy, kích thước b, h, môđun đàn 

hồi E, ứng suất giới hạn là các đại lương ngẫu nhiên có giá trị cho trong 

bảng 11.2. Chiều dài thanh l = 1000 mm. 

Bảng 11.2 

Đại lượng Giá trị trung 

bình  

Sai lệch bình phương 

trung bình 

Lực tác dụng Fx, N 

Lực tác dụng Fy, N 

Ứng suất giới hạn ch, MPa  

8000  

6000  

500  

1000 

800  

50 

         Xác định kích thước b, h để tiết diện thanh là nhỏ nhất đảm bảo 

độ tin cậy R = 0,999.  

Giải: 

Hàm mục tiêu:  

Xác định giá trị nhỏ nhất của hàm: 

  A = bh 

Điều kiện ràng buộc: 

1ch

yx
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h
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b

F

bh
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            10  b  100 

            10  h  100 
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Ví dụ 11.9 

Xác định chiều dày t và đường kính d của ống trong kết cấu như 

hình 11.11 để diện tích mặt cắt ngang có giá trị nhỏ nhất. Lực F tác 

dụng lên tay quay. Trục được xem như là dầm công xôn chế tạo từ thép 

ống AISI 4140. Các đại lượng ngẫu nhiên trong bài toán đều phân phối 

theo qui luật chuẩn. Giá trị trung bình và sai lệch bình phương trung 

bình của các đại lượng ngẫu nhiên )S,x(
X

 theo bảng 11.3. 

Bảng 11.3 

Đại lượng Giá trị trung bình Sai lệch bình phương trung bình 

Lực F, N 

Giới hạn chảy ch, MPa 

Khoảng cách L1, mm 

Khoảng cách L2, mm 

3000 

600 

250 

200 

300 

60 

4 

2 

Sai lệch bình phương trung bình đường kính trục Sd d015,0 . Xác 

định kích thước trục rỗng để xác suất làm việc không hỏng R = 0,999. 

Giải: 

Mômen cản uốn mặt cắt ngang: 
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x 

F 

a) b) 

d 
t 

  

   Hình 11.11 

Mômen cản xoắn: 

 W0 = 2W  

 Ứng suất lớn nhất sinh ra tại vị trí đường kính vòng ngoài của 

trục rỗng và tại vị trí liên kết với tường. Ứng suất uốn  và xoắn  có giá 

trị lớn nhất tại vùng này. Ứng suất tương đương td theo thuyết bền 4 có 

dạng:  

22 3
td

                 

trong đó: 
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Hàm trạng thái giới hạn: 
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F
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Bài toán tối ưu có dạng sau: 

Xác định giá trị nhỏ nhất của hàm: 

  A = dt 

Điều kiện ràng buộc: 
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             d/t  100 

trong đó 
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 Ví dụ 11.10 

 Một giàn hai thanh như hình 11.12. Các thanh có tiết diện hình 

vành khăn với giá trị trung bình đường kính d và chiều dày t. Mỗi thanh 

đều có hai dạng hỏng: uốn dọc và nén. Định dạng bài toán xác định giá 

trị trung bình của d và t để tìm giá trị nhỏ nhất của khối lượng của giàn 

tùy thuộc vào ràng buộc theo độ tin cậy của thanh theo uốn dọc và nén. 

Các dữ liệu của bài toán là: FV = N(250000, 25000)N; FH = N(150000, 

15000)N; t = N( t , 0,01 t ) mm; d = N( d , 0,01 d ) mm; ch = N(210, 21)MPa; 

Môđun đàn hồi E = N(2,1.10
5
, 2,1.10

4
)MPa; B = N(500, 25) mm; H = 

N(675, 25) mm;  = N(7,9, 0,79).10
-6
 kg/mm

3
;
 
Độ tin cậy tối thiểu chấp 

nhận Rmin=0,9973. 

 Khoảng giá trị có thể chấp nhận được của d và t là: 

  25 mm  d  125 mm 

    2,5 mm  t   25 mm 

Giải: 

Giả sử rằng ứng suất nén và ứng suất uốn dọc trên mỗi thanh 

tuân theo qui luật phân phối chuẩn, độ tin cậy tối thiểu trên mỗi dạng 

hỏng tương ứng với điểm phân vị z1 = -3,0 (R=0,9973).  



 Chương 11  

 
282 

 Lực nén tác dụng lên thanh bên phải xác định theo công thức: 














B

F

H

F)HB(
F

HV

n

2

22

 

H
A

t

d

Mặt cắt A-A

F

F

V

H

B B
 

Hình 11.12 Giàn hai thanh 

 Ứng suất nén n và uốn u xác định theo công thức sau: 

     














B

F

H

F

dt2

)HB(
HV

22

n
; 

)HB(8

)td(E

dtL

EI

22

222

2

2

u









  

trong đó: I là mômen quán tính mặt cắt ngang; L là chiều dài thanh.  

Khối lượng của giàn được tính theo công thức sau: 

222 HBdtW               

Ta xem các giá trị trung bình d  và t  là các biến thiết kế và giá 

trị trung bình khối lượng là hàm mục tiêu W , bài toán độ tin cậy có thể 

trình bày như sau: 

Tìm  























t

d

d

d

2

1X    

để hàm 
22

HBdt2)(f X đạt giá trị nhỏ nhất. 

Các ràng buộc: 

1

HV

22

ch
R0

B

F

H

F

dt2

)HB(
P 




























  

            1
22

222

ch
R0

)HB(8

)td(E
P 



















  

 25 mm  d  125 mm 

    2,5 mm  t   25 mm 



Thiết kế tối ưu …           

 
283 

11.4 TRÌNH TỰ THIẾT KẾ TỐI ƯU KẾT CẤU TRÊN CƠ 

SỞ ĐỘ TIN CẬY 

 Các bài toán thiết kế tối ưu theo độ tin cậy thông thường các biến 

thiết kế và ràng buộc liên quan đến độ tin cậy. Trong mục này chúng tôi 

trình bày các phương pháp chủ yếu để giải bài toán thiết kế tối ưu theo 

độ tin cậy. 

11.4.1 Phương pháp hai vòng lặp 

Theo mô hình hình 11.13 thì độ tin cậy của mỗi ràng buộc độ tin 

cậy cần phải ước lượng, và ta gọi mô hình này là công thức độ tin cậy 

trực tiếp. Do tính hiệu quả và chính xác ta sử dụng phương pháp xấp xỉ 

chuỗi Taylor bậc nhất với tìm điểm xác suất lớn nhất để xác định độ tin 

cậy trực tiếp cho mô hình này. 

 

 

 

Thiết kế ban đầu Thiết kế tối ưu 

Biến thiết kế Ràng buộc độ tin cậy 

Biến 
ngẫu nhiên 

Mô hình mô phỏng kỹ thuật 

Vòng lặp phân tích độ tin cậy 

Phân tích độ tin cậy 
Monte Carlo 
FORM 
SORM 

Vòng lặp tối ưu 

Tối ưu hóa 

tin cậy 
Ràng buộc 

ngẫu nhiên 
Biến 

tin cậy 
Ràng buộc . . . 

 

Hình 11.13 Trình tự thiết kế theo độ tin cậy 

 Độ tin cậy hàm ràng buộc g(d, X, p), i = 1, 2, …, n, được ước lượng 

bằng xấp xỉ bậc nhất như sau. 

 Đầu tiên ta chuyển các biến ngẫu nhiên từ không gian X sang UiX 

và P sang UiP (với i là ràng buộc thứ i). Ta xác định MPP cho mô hình 

sau: 

              
i

UUU

U

PX


 ),(

iii

min                                       (11.25) 

với điều kiện ràng buộc g(d, X, p) = 0                              (11.26) 
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 Bài toán trên có thể giải bằng giải thuật trình bày chương 5 hoặc 

bất kỳ giải thuật tối ưu nào. Lời giải là điểm MPP (UiX

*
, UiP

*
) và chỉ số 

độ tin cậy: 

iPiX
UU ,     (11.27) 

 

 

  

 

Hình 11.14 Sơ đồ giải bài toán thiết kế tối ưu trực tiếp theo độ tin cậy  

 Khi đó độ tin cậy được xác định theo công thức: 

                        
ii

10),,(gPR  PXd                  (11.28) 

 Cần chú ý rằng tìm kiếm MPP cho mỗi ràng buộc độ tin cậy và mỗi 

MPP cho mỗi ràng buộc độ tin cậy đều khác nhau.  

 Sử dụng công thức đánh giá độ tin cậy trực tiếp, bạn cần phải ước 

lượng độ tin cậy  0),,(gPR
i

 PXd cho mỗi hàm trạng thái giới hạn 

),,(g
i

PXd , sơ đồ giải trình bày trên hình 11.14. Trong trường hợp nhiều 

hàm trạng thái giới hạn theo độ tin cậy, vài ràng buộc có độ tin cậy rất 

d,mx 

Kết thúc 

Bắt đầu 

Biến thiết kế: d=d
0
;mx=mx

0
 

Tham số ngẫu nhiên: P 

Độ tin cậy yêu cầu: R 

Ước lượng hàm mục tiêu 

và hàm ràng buộc 

Hội tụ? 

d,mx
o
 mới 

Hàm trạng thái giới hạn 

đơn định gi, i = 1,2,…, ng 

Hàm mục tiêu đơn định  

ƒ(d,mx,mp) và các hàm 

giới hạn đơn định 

gj(d,mx,mp)<0, j=1,2,…,ng 

Tìm kiếm MPP 

Tối thiểu: iU  

Ui = (Uix,Uip) 

gi(d,Uix,Uip) = 0 

P(gi > 0)=  i  

Yes 

No 

Toái öu 

Phân tích độ tin cậy 

FORM 

d,mx,ƒ 
ƒ, gj, j = 1,2,…,n 

P(gi<0), i=1,2,…nG 

mx
0
,P,R d,mx 
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cao và không bao giờ được nhắc đến trong suốt quá trình tối ưu. Trong 

vài trường hợp thỏa mãn một ràng buộc độ tin cậy này sẽ thoả mãn vài 

ràng buộc độ tin cậy khác vì chúng có cùng chung các biến thiết kế và 

tham số ngẫu nhiên. 

 Sử dụng phân tích ngược độ tin cậy trình bày mục 5.8 để đưa bài 

toán tối ưu theo độ tin cậy về bài toán tối ưu đơn định. 

 Tìm giá trị hàm trạng thái giới hạn g
F
 tương ứng xác suất hỏng F: 

    F
g),,(gPF  PXd       

 Hoặc:  F
g),,(gPR  PXd  

 Từ công thức (5.58) ta có hàm trạng thái giới hạn mới: 

   ),,(gg),,(g),,(g
F

P*X*dPXdPXd   

 

  

 

Hình 11.15 Sơ đồ giải bài toán thiết kế tối ưu trên cơ sở phân tích ngược 

độ tin cậy  

d,mx 

Kết thúc 

Bắt đầu 

Biến thiết kế:  d=d
0
;mx= mx

0
 

Tham số ngẫu nhiên: P 

Độ tin cậy yêu cầu: R 

Ước lượng hàm mục tiêu 

và hàm ràng buộc 

Hội tụ? 

d,mx
o
 mới 

Hàm trạng thái giới hạn 

đơn định gi, i = 1, 2,…, ng 

Hàm mục tiêu đơn định  

ƒ(d,mx,mp) và các hàm 

giới hạn đơn định 

gj(d,mx,mp)<0, j=1,2,…,ng 

Tìm kiếm MPP 

Giá trị max: Gi(d,Uix,Uip) 

Ui = (Uix,Uip) 


i

U = -1
(Ri) 

gi
F
= gi(d,X

*
i,P

*
i) 

Yes 

No 

Tối ưu 

Phân tích độ tin cậy 

FORM 

d,mx,ƒ 

ƒ,gj,j = 1, 2,…, n 

P(gi < 0), i=1, 2,…, ng 

mx
0
,P,R d,mx 
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  Giải thuật xác định g
F
 đã trình bày trên mục 5.8. Sau khi xác 

định g
F
 thì bài toán tối ưu trở thành: 

 Hàm mục tiêu: 

 

































n

2

1

d

.

.

.

d

d

Tìm X      (11.20) 

để f(X) đạt giá trị nhỏ nhất. 

Điều kiện ràng buộc: 

   P(gj(d, X*, P*) > 0))  Rj; j = 1, 2, …, ng 

hk(X, mp )  0;  k = 1, 2, …, nh 

   di
l
  di  di

u
 ;  i = 1, 2,…, n.  

 Sơ đồ giải bài toán tối ưu sử dụng phân tích ngược độ tin cậy 

trình bày trên hình 11.15. Sử dụng phương pháp này giải ví dụ 11.8 thu 

được kết quả B = 42,15mm, H = 56,7 mm. 

 11.4.2 Các phương pháp khác giải bài toán tối ưu 

Ngoài phương pháp hai vòng lặp trình bày ở trên, ta còn sử dụng 

các phương pháp dưới đây để giải bài toán thiết kế tối ưu trên cơ sở độ 

tin cậy. 

Phương pháp xấp xỉ truyền thống (TAM)  

Phương pháp này phát triển vào các năm 1980 và hiện được ứng 

dụng trong các phần mềm thiết kế tối ưu kết cấu (hình 11.16). Ý tưởng 

chính là tính toán hàm số và đạo hàm của chúng tại vòng lặp ngoài, giải 

bài toán tối ưu xấp xỉ ở vòng lặp trong và lặp đến khi nào hội tụ. 

 

Hình 11.16 Sơ đồ phương pháp xấp xỉ truyền thống 

Một biến thiết kế một vòng lặp (SLSV) 

Phương pháp này do Chen đưa ra là phương pháp hiệu quả thiết 

kế xác suất tối ưu vào năm 1997. Sau đó Wang và Kodiyalam sử dụng 
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phương pháp tương tự cho các đại lượng ngẫu nhiên có qui luật phân phối 

không phải phân phối chuẩn vào năm 2002. Cần chú ý rằng tính hiệu 

quả của phương pháp này phụ thuộc vào điểm chọn ban đầu. Sau đó Choi 

và Wan (2001) kết hợp phương pháp này với phương pháp tìm kiếm điểm 

xác suất lớn nhất (MPP). Sơ đồ tính như hình 11.17. 

   

Hình 11.17 Sơ đồ tính cho phương pháp SLSV 

Phương pháp hệ số an toàn (SFA) 

        

Hình 11.18 Sơ đồ tính cho phương pháp SFA 

Wu và Wang (1998) và sau đó Wu và các tác giả khác (2001) sử 

dụng khái niệm “ràng buộc đơn định xấp xỉ tương đương” để giải các bài 



 Chương 11  

 
288 

toán tối ưu trên cơ sở độ tin cậy. Với sơ đồ tính đơn giản và thực hiện 

riêng biệt hoàn toàn tính toán tối ưu và phân tích độ tin cậy (hình 

11.18). Phương pháp này có hai ưu điểm chính: 

1- Kết hợp chặt chẽ với khái niệm hệ số an toàn từng phần đã quen 

thuộc với các nhà thiết kế. 

2- Nó làm nâng cao đáng kể sự tin tưởng vào bản thiết kế trong giai 

đoạn đầu tiên và giúp nhà thiết kế theo dõi bản thiềt kế của 

mình. 

  

Phương pháp tối ưu và đánh giá độ tin cậy liên tục (SORA) 

 Du và Chen (2002) đề nghị phương pháp đánh giá độ tin cậy và 

tối ưu liên tục (hình 11.19). Phương pháp này thực hiện vòng lặp đơn với 

hàng loạt đánh giá độ tin cậy và tối ưu liên tục. Trong mỗi loạt tối ưu và 

đánh giá độ tin cậy độc lập lẫn nhau, không có sự đanh giá độ tin cậy 

nào được yêu cầu trong quá trình tối ưu và đánh giá độ tin cậy thực hiện 

sau khi tối ưu. Ý tưởng chính của phương pháp này là sự thay đổi đường 

bao của các ràng buộc đơn định bị vi phạm. 

 

Hình 11.19 Sơ đồ tính cho phương pháp SORA 

   

11.5 BÀI TẬP 

11.1 Khảo sát bài toán xác định xác suất làm việc không hỏng trong giai 

đoạn thiết kế, khi đó ứng suất L và độ bền S phân phối theo qui luật 

chuẩn làm việc không hỏng của mỗi phần tử R=0,99. Hàm chi phí 

đối với 04 đại lượng mS, SS, mL, SL có dạng sau: 
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MPa75000m30000;m0022,0)m(c
S

135,1

SS1
   

 MPa10000S1000;S800)S(c
S

475,0

SS2
 

   

MPa68000m10000;m89997)m(c
L

513,0

LL3
 

   

MPa7500S500;S366)S(c
L

358,0

LL4
 

   

Tìm các đại lượng mS, SS, mL, SL để chi phí là nhỏ nhất và độ tin 

cậy của hệ thống vẫn đảm bảo. 

11.2 Khảo sát các hàm chi phí trình bày trên bài 11.1. Xác định giá trị 

của bốn tham số này để xác suất làm việc không hỏng là lớn nhất 

với điều kiện ràng buộc là tổng chi phí không vượt quá 100 đơn vị.  

11.3 Khảo sát hệ thống bao gồm N nhóm mắc nối tiếp với nj các phần tử 

mắc song song trên nhóm j; j=1, 2,. . .,N. Mỗi phần tử của nhóm j có 

giá thành cj, trọng lượng wj và độ tin cậy Rj. 

a) Định dạng bài toán xác định độ tin cậy của hệ thống là lớn nhất 

theo các ràng buộc về giá thành và khối lượng của hệ thống. 

b) Giải bài toán định dạng trên mục a với các dữ liệu trên bảng 11.4. 

  Bảng 11.4 

Nhóm j Rj cj wj 

1 

2 

3 

0,9 

0,7 

0,8 

5 

6 

8 

3 

1 

2 

     Giá trị lớn nhất của giá thành 100. Giá trị lớn nhất của khối lượng 

50. 

11.4 Hệ thống gồm N hệ thống con. Giả sử Fj là xác suất làm việc không 

hỏng của hệ thống con thứ j, j =1, 2, …, N. Khi đó xác suất làm việc 

không hỏng của hệ thống có dạng: 

 




N

1j

j

N

1j

jht
)F1(RR   

  Độ tin cậy của mỗi hệ thống con tăng lên bằng cách đưa vào các 

thành phần dự trữ. Giả sử nj số các thành phần dự trữ trong hệ thống 

con thứ j. Như thế xác suất hỏng của hệ thống phụ thứ j là Fj liên 

quan đến xác suất hỏng của từng phần tử trong hệ thống phụ như sau: 

   0n,qF
j

)1n(

jj

j 


 

Giả sử cj là giá thành của mỗi phần tử trong hệ thống phụ thứ j, 

C - là tổng chi phí cho phép và W khối lượng cho phép của hệ thống. 

Bài toán tối ưu hóa như sau: 

Tìm giá trị lớn nhất của hàm: 
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





N

1j

)1n(

jht
)q1(R

j
 

   Điều kiện ràng buộc: 

 

0

1

1















j

N

j

jj

N

j

jj

n

Wnw

Cnc

 

trong đó nj là số nguyên.  

Giải bài toán tối ưu với dữ liệu cho trong bảng 11.5. 

     Bảng 11.5 

Số hệ thống 

con 

Giá cj Khối lượng 

wj 

Xác suất không 

hỏng Rj 

Tổng cho phí 

và khối lượng 

1 

2 

3 

4 

1,1 

2,5 

3,8 

4,1 

4,0 

3,8 

7,5 

9,5 

0,85 

0,75 

0,90 

0,80 

 

C=40 

W=60 

11.5 Khảo sát hệ thống bao gồm N nhóm mắc song song với nj các phần 

tử mắc nối tiếp trên nhóm j; j=1, 2,. . ., N. Mỗi phần tử của nhóm j có 

giá thành cj, trọng lượng wj và độ tin cậy Rj. 

a) Định dạng bài toán xác định độ tin cậy của hệ thống là lớn nhất 

theo các ràng buộc về giá thành và khối lượng của hệ thống. 

b) Giả bài toán định dạng trên mục a với dữ liệu trên bảng 11.6: 

  Bảng 11.6 

Nhóm j Rj cj wj 

1 

2 

3 

0,9 

0,7 

0,8 

5 

6 

8 

3 

1 

2 

  Giá trị lớn nhất của giá thành 100. Giá trị lớn nhất của khối lượng 50. 

11.6 Tìm lời giải cho bài toán tối ưu sau đây sử dụng phương pháp đồ thị: 

    Tìm giá trị lớn nhất của hàm f(x1, x2) = 3x1 + x2. 

   Với ràng buộc: 

   3x1+2x2  6 

   x1+x2  8 

   2x1-4x2  2 

   - 4x1+3x2  12 

   x1  0; x2  0 

11.7 Hệ thống mắc song song gồm hai phần tử có cường độ hỏng là 1 và 

2 được tối ưu theo giá thành nhỏ nhất. Giá thành các phần tử là 
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c1=100/1 và c2=200/2. Tìm các giá trị 1 và 2 để tổng giá thành là 

nhỏ nhất và độ tin cậy của hệ là 0,99.  

11.8 Ứng suất xoắn lớn nhất sinh ra trong lò xo nén (hình 11.20) được 

xác định theo công thức: 

    

c

,

)c(

)c(
K

w

6150

44

14





   

với: c = D/d là chỉ số lò xo; D – đường kính trung bình; d- đường kính 

dây; F- lực nén. 

 Độ cứng k của lò xo xác định theo công thức: 

nD

Gd
k

3

4

8
  

với: G - môđun đàn hồi trượt và n – số vòng làm 

việc của lò xo.  

Lò xo được sử dụng trong hệ thống có độ 

cứng k = 2  0,04 N/mm. Giới hạn chảy cắt lò xo 

 = 630  70 MPa, khối lượng riêng  = 7,9 

kg/dm
3
, môđun đàn hồi trượt G = 8.10

4  

0,35.10
4
 MPa. Lực nén lò xo F = 2000  500 N. 

Giả sử rằng tất cả các đại lượng trên tuân theo 

qui luật phân phối chuẩn. Ngoài ra hệ số biến 

phân các đại lượng a, D và n là 0,1. Định dạng 

bài toán tìm ,d D  và n  để khối lượng trung 

bình là nhỏ nhất với ràng buộc độ tin cậy R  

0,99 theo độ bền cũng như theo độ cứng của lò 

xo. 

       Hình 11.20 

11.9 Sử dụng phương pháp đồ thị giải bài toán tối ưu lò xo trên cơ sở độ 

tin cậy như bài tập 11.8. 

11.10 Trục hình trụ rỗng được thiết kế theo khối lượng nhỏ nhất với ràng 

buộc độ tin cậy 0,999 với môment xoắn T = N(100000, 1000) Nm. Giới 

hạn chảy khi cắt là 0= N(350, 35) MPa, khi ứng suất lớn nhất sinh 

ra: 

 

J

Tr0   

trong đó: r0 là bán kính ngoài của trục, J là moment quán tính độc cực 

của mặt cắt ngang.  

Dung sai chế tạo bán kính ngoài và trong của trục là 0,1mm. 

Chiều dài trục 1250  25 mm và khối lượng riêng của vật liệu là 

7,9.10
37,9.10

2
 kg/m

3
. Định dạng bài toán thiết kế và giải chúng bằng 
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phương pháp đồ thị. Giả sử rằng giá trị các biến phân phối theo qui 

luật chuẩn và dung sai chỉ định bằng 3S. 

11.11 Lực xiết Fi tác dụng trước trên mỗi bulông M6 của nhóm gồm 08 

bulông cách đều nhau (hình 11.21), cố định đầu xilanh với vòng đệm, 

có giá trị 4000400 N. Xilanh, đầu xilanh và bulông được chế tạo từ 

thép có môđun đàn hồi E = 2,1.10
5
  2,1.10

4
 MPa. Độ bền bulông khi 

thử nghiệm 350  35 MPa.  

Vòng đệm có chiều dày t2 với môđun đàn hồi 1750 175Pa. Ứng   

suất sinh ra trên bulông được xác định theo công thức: 

    

b

i

b

b

A

F

A

F



   

trong đó: F là lực kéo tác dụng lên mỗi bulông; Fi – là lực xiết tác 

dụng lên mỗi bulông; Ab là diện tích tiết diện bulông tính ứng suất 

kéo;  - hệ số ngoại lực. 

Hệ số ngoại lực  được xác định theo công thức: 

bm

m




  

    trong đó: m và b là độ mềm của vòng đệm và bulông được xác định 

theo công thức: 

 

mm

m

b

bb

b

b
EA

l
;

EA

l
  

với: lb (lm) là chiều dài tính toán của bulông và mối ghép; Ab (Am) là 

diện tích mặt cắt ngang bulông và mối ghép; Eb (Em) là môđun đàn 

hồi của bulông và mối ghép. 

Áp lực bên trong xilanh 3500  350 Pa. Định dạng bài toán tìm 
1

t  

và 
2

t  để khối lượng đầu xilanh là nhỏ nhất với ràng buộc độ tin cậy 

của bulông là 0,999 và mm25)t(tmm5,12 21  . 

    Hình 11.21 
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CHƯƠNG 12 

CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 

VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CƠ KHÍ THEO 

ĐỘ TIN CẬY (RADME) 

  Trong chương này chúng tôi giới thiệu kết quả tính toán thiết kế và 

phân tích kết cấu cơ khí và các chi tiết máy theo độ tin cậy. Trong tính toán 

theo độ tin cậy ta khảo sát kích thước hình học, cơ tính vật liệu và tải trọng 

ngoài như là các đại lượng ngẫu nhiên và tính toán theo các giá trị giới hạn. 

Trên cơ sở lý thuyết trình bày các chương trước chúng tôi xây dựng chương 

trình RADME (Reliability - based Analysis and Design of Mechanical 

system) tính toán theo độ bền và độ cứng. Chương trình gồm 3 phần (hình 

12.1): 

- Tính toán một số kết cấu cơ khí. 

- Độ tin cậy các chi tiết truyền động: bánh răng, trục, ổ lăn. 

- Độ tin cậy các chi tiết máy khác. 

 

      Hình 12.1 

Các chi tiết chủ yếu hệ thống truyền động bao gồm: bánh răng, trục 

và ổ lăn (hình 12.2) Trong mục này ta tính các chi tiết hộp giảm tốc 1 cấp 

cho hệ thống truyền động hình 12.2 [30]. Các số liệu trong bảng 12.1. 

 

1- động cơ; 2- bộ truyền đai; 3- hộp giảm tốc; 4- bộ truyền xích; 5- băng tải 

Hình 12.2 Hệ thống truyền động cho băng tải 
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Bảng 12.1 Đặc tính kỹ thuật hệ thống truyền động 

                Trục  

Thông số 

Động cơ I II III 

Công suất, (kW) 6,02 5,66 5,43 5 

Tỷ số truyền 3,25 2,5 2,5 

Mômen xoắn, (Nmm) 592391 181380 434855,4 1001048,2 

Số vòng quay, (vg/ph) 968 298 119,2 47,7 

12.1 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 

 Để tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng ta chọn nút Tính toán 

bánh răng, trục và ổ lăn (hình 12.3).  

    

          Hình 12.3  

Dựa trên trình tự trình bày chương 8 ta tiến hành tính toán thiết kế 

và phân tích bánh răng theo độ tin cậy. Tính toán thiết kế bánh răng theo 

độ tin cậy được thực hiện theo tiêu chuẩn bền tiếp xúc (hình 12.4). 

 

Hình 12.4 
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 Biến thiết kế ngẫu nhiên là d . Các tham số ngẫu nhiên cho trước: 

giá trị trung bình các hệ số AK  = 1; HK  = 1,15; HVK  = 1,2; HK  = 0,8; hệ 

số biến phân tải trọng ngoài 
A
K
v = 0,1. Giá trị trung bình và hệ số biến 

phân các đại lượng khác: T= N(181385, 18138,5); ZM= N(269,49; 5,68); Z = 

N(1,76; 0,0838); Z = N(0,9037; 0,012426); ZR= N(1; 0,003), ZV= N(1,04; 

0,0343); Kt     = N(0,92; 0,03036); KXH = N(1,03; 0,0339); KHL = N(1; 0,033);    

u = N(2,5; 0,125); ba = N(0,4; 0,04). Bánh răng được chế tạo từ thép tôi cải 

thiện, giá trị trung bình và sai lệch bình phương trung bình của giới hạn 

mỏi )45,625(0
lim N

H
 MPa. Các đại lượng khác xem như đơn định. Cho biết 

Sd     = 0,01d  và xác suất làm việc không hỏng R = 0,99. Kết quả tính toán 

ta thu được d = 91,71 mm và Sd = 0,917 mm (hình 12.5a).  

                          

a) 

               

 b) 

    Hình 12.5 
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Bài toán phân tích với các số liệu như trên ta xác định xác suất làm 

việc không hỏng bánh răng theo độ tin cậy theo tiêu chuẩn bền tiếp xúc với 

d = N(92; 0,92) mm. Kết quả tính toán R = 0,99086 như hình 12.5b.  

      

                                                 a) 

 

          b) 

Hình 12.6 
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Tiếp theo ta tính toán thiết kế bánh răng theo độ tin cậy theo tiêu 

chuẩn bền uốn (nếu bộ truyền để hở) với xác suất không hỏng R = 0,99, AK    

= 1; Hệ số biến phân tải trọng ngoài 
A
K
v = 0,1; YR= N(1,065; 0,035145),       

Y= N(1,01; 0,03333); YX= N(1; 0,03333); KFL = N(1; 0,033); KFC= 1; T          

= N(181385; 18138,5); bd = N(0,8; 0,08); KF = N(1; 0,033); KFV = N(1,18; 

0,103826); YF = N(3,80; 0,252). Các đại lượng sau là đơn định: KF=1; Y =1; 

KZ = 1; Y = 1. Bánh răng được chế tạo từ thép tôi cải thiện, giá trị trung 

bình và sai lệch bình phương trung bình của giới hạn mỏi )45;585(N
0

limF
  

MPa. Các đại lượng khác xem như đơn định. Cho biết Sd=0,01 d . Kết quả 

tính toán ta thu được d = 47,093 mm và Sd = 0,471 mm (hình 12.6a).  

Tiếp theo ta tính toán xác suất làm việc không hỏng của bánh răng 

trụ răng thẳng theo tiêu chuẩn bền mỏi uốn với các số liệu như trên và giá 

trị trung bình và sai lệch bình phương trung bình đường kính d = 42 mm, Sd 

= 0,42mm. Kết quả tính toán R = 0,9956 như hình 12.6b. 

12.2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH TRỤC   

 Dựa trên trình tự trình bày chương 5 ta tiến hành tính toán thiết kế 

và phân tích bánh răng theo độ tin cậy (hình 12.7). Đầu tiên ta tính cho trục 

I. 

 

Hình 12.7 

12.2.1 Tính trục I 

 Giả sử ta chọn trường hợp 1 và tại vị trí C (lực Fr1 và Fr2 ngược chiều). 

Các thông số nhập vào: vật liệu chọn có giới hạn mỏi m–1 = 255MPa, hệ số biến 

phân v–1 = 0,1. Các đại lượng ngẫu nhiên là tải trọng tác dụng: 
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mT = 181385 mm, ST = 18138 Nmm, mFr1 = 1180 N, SFr1 = 118 N, mFr2 = 792 N, SFr2 

= 79,2 N, mFt1 = 3280 N, SFt1 = 328 N. Các đại lượng ngẫu nhiên là kích thước ml    

= 150 mm, Sl = 2 mm, ma = 75 mm, Sa = 1mm, mb = 90 mm, Sb = 1,2 mm. Các đại 

lượng liên quan giới hạn mỏi: m = 0,8, S = 0,02; m = 1, S = 0,02; mK = 2,5; SK    

= 0,03; mKL = 1,1, SKL = 0,033. Thiết kế với độ tin cậy R = 0,999.  

 Kết quả tính toán thiết kế như hình 12.8. 

 

       Hình 12.8 Tính toán thiết kế trục 

 Sau đó với các số liệu như trên và lấy đường kính d có giá trị trung bình và 

sai lệch bình phương trung bình ta tiến hành phân tích độ tin cậy (hình 12.9). 

 

    Hình 12.9 Tính toán phân tích độ tin cậy 

 Ứng dụng chương trình trên ta khảo sát ảnh hưởng các đại lượng ngẫu nhiên 

đến độ tin cậy và kích thước thiết kế. Giới hạn mỏi –1 ảnh hưởng lớn nhất, ví dụ 

khi các giá trị hệ số biến phân v–1 là 0,01; 0,1 và 0,2 thì kích thước đường kính d 

tăng đáng kể tương ứng 30,7218, 32,6711 và 39,5186 mm và độ tin cậy giảm dần 

0,999971; 0,997744 và 0,96327. Độ chính xác kích thước ít ảnh hưởng đến độ tin 

cậy. Do đó trong một số bài toán ta có thể bỏ qua sự ảnh hưởng này. 
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12.2.2 Tính trục II 

 Để tính toán cho trục II ta tiến hành tương tự. Giả sử ta chọn trường hợp 2 

và tại vị trí C (lực Fr1 và Fr2 ngược chiều).  

 

Hình 12.10 

 Các thông số nhập vào như trục I (chỉ khác lực Fr2 tác dụng trục của bộ truyền 

xích): vật liệu chọn có giới hạn mỏi m–1 = 255MPa, hệ số biến phân v–1 = 0,1. Các 

đại lượng ngẫu nhiên là tải trọng tác dụng: mT = 434855,4 Nmm, ST = 43485,54 

Nmm, mFr1 = 1180 N, SFr1 = 118 N, mFr2 = 5160,74 N, SFr2 = 516,074 N, mFt1 = 3280 

N, SFt1 = 328 N. Các đại lượng ngẫu nhiên là kích thước ml = 150 mm, Sl = 2 mm, 

ma = 75 mm, Sa = 1mm, mb = 90 mm, Sb = 1,2 mm. Các đại lượng liên quan giới hạn 

mỏi: m = 0,8, S = 0,02; m = 1, S = 0,02; mK = 2,5; SK = 0,03;  mKL = 1,1, SKL           

= 0,033. Thiết kế với độ tin cậy R = 0,999. 

 Kết quả tính toán thiết kế như hình 12.11 với d = 42,54 mm. 

 

Hình 12.11 
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12.3 CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY Ổ LĂN 

Theo trình tự trình bày trong chương 8 ta có thể chọn ổ lăn theo độ 

tin cậy cho trước hoặc xác định xác suất làm việc không hỏng ổ lăn. Ta chọn 

ổ cho trục I và II. Đầu tiên chọn nút ổ lăn trên hình 12.3, sẽ xuất hiện hộp 

thoại như hình 12.12. 

 

       Hình 12.12 

Chọn nút Trường hợp 1 để chọn ổ cho trục I. Nhập các số liệu vào 

như phần tính trục, nếu tuổi thọ là 8000 h và n = 298 vg/ph và độ tin cậy ổ 

R = 0,99 với tuổi thọ như trên ta có kết quả như hình 12.13. 
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 Ta thụ được C= 18247,98 N, theo bảng tra ta chọn ổ 306 với d= 30 

mm. 

 Tương tự ta chọn ổ cho trục 2 với Lh = 4000 h, n = 119,2 vg/ph. Kết 

quả ta có C =49308,47 N (hình 12.14) theo bảng ta chọn ổ 408. 

 

Hình 12.14 

 Với các loại ổ vừa chọn ta tính toán lại độ tin cậy của ổ khi chọn nút 

Tinh do tin cay R. 

12.4 KẾT LUẬN 

 Từ kết quả tính toán thiết kế và phân tích trên ta có các kết luận: 

- Sử dụng chương trình RADME thuận tiện phân tích và thiết kế một 

số kết cấu máy và chi tiết máy. 

- Phương pháp tính toán thiết kế xác suất cho ta kết quả chính xác 

hơn, đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và an toàn sản phẩm phụ thuộc 

vào sự thay đổi các đại lượng ngẫu nhiên. 

- Cơ tính vật liệu ảnh hưởng lớn nhất đến độ tin cậy hoặc kích thước 

thiết kế bộ truyền bánh răng, độ phân tán tải trọng cũng ảnh hưởng 

lớn đến độ tin cậy hoặc kích thước thiết kế. 

- Sự thay đổi các đại lượng kích thước ít ảnh hưởng đến độ tin cậy và 

trong một số trường hợp có thể bỏ qua. 

Ta có thể sử dụng chương trình RADME để tính toán thiết kế và phân 

tích cụm chi tiết máy trên cơ sở độ tin cậy: hộp tốc độ, hộp giảm tốc và các hệ 

thống truyền động khác cho máy…  

12.5 BÀI TẬP 

12.1 Tính toán các chi tiết bánh răng, trục và ổ lăn cho hệ thống truyền 

động như hình 12.15 với các số liệu cho trong bảng 12.2.  
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Hình 12.15 

   Bảng 12.2 

                Trục  

Thông số 

Động cơ I II III 

Công suất, (kW) 5,95 5,71 5,48 5 

Tỷ số truyền 3,25 2,5 2,5 

Mômen xoắn, (Nmm) 58701 182988 439044 1001048,2 

Số vòng quay, (vg/ph) 968 298 119,2 47,7 

12.2 Tính toán các chi tiết bánh răng, trục và ổ lăn cho hệ thống truyền 

động như hình 9.12. Các thông số được xác định từ đồ thị số vòng quay 

hình 12.16. 

 

n 
1 =384, T=186523, u=1,58 (10-9) 

(1-2) 
T=117610 

n=609 
u=1,58 

T=73992 
n 

0 =968 

(3-4) 
T=93262 

n=768 
u=1,26 

(5-6) 
T=73993 

n=968 

n 
2 =484, T=147985, u=1,58 (10-9) 

n 3 =609, T=117610, u=1,58  (10-9) 

n 4 =767, T=93393, u=0,79 (8-7) 

n 
5 =968, T=73993, u=0,79 (8-7) 

n 
6 =1219, T=58757, u=0,79 (8-7) 

1 3  i 

 

Hình 12.16 
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HÀM PHÂN PHỐI CHUẨN 
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 (z) z 

0.60 0.253 

0.70 0.524 

0.80 0.842 

0.90 1.282 

0.95 1.645 

0.99 2.326 

0.999 3.090 

0.9999 3.719 

0.99999 4.27 

0.999999 4.75 

0.9999999 5.20 

0.99999999 5.61 

0.999999999 6.00 

0.9999999999 6.36 

 

Chuù yù:  (-z) =  (z);  (3) = 0.9
2
8650 = 0.998650 
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PHỤ LỤC 2 

 

HÀM PHÂN PHỐI STUDENT 

 

 

 

Giá trị t(n,  /  2) 

 /2 = 0,4 

 = 0,8 

0.25  

0.5 

0.1 

0.2 

0.05 

0.1 

0.025 

0.05 

0.01 

0.02 

0.005 

0.01 

0.0025 

0.005 

0.001 

0.002 

0.0005 

0.001 

1 0.325 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 127.32 318.31 636.62 

2   .289 0.816 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 14.089 22.327 31.598 

3  .277   .765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 7.453 10.214 12.924 

4  .271   .741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610 

5 0.267 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 4.773 5.893 6.869 

6  .265   .718 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959 

7  .263   .711 1.145 1.895 2.365 2.998 3.499 4.029 4.785 5.408 

8  .262   .706 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 3.833 4.501 5.041 

9  .261   .703 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781 

10 0.260 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587 

11  .260   .697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437 

12  .259   .695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318 

13  .259   .694 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.372 3.582 4.221 

14  .258   .692 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.326 3.787 4.140 

15 0.258 0.691 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.286 3.733 4.037 

16  .258   .690 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.252 3.686 4.015 

17  .257   .689 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.222 3.646 3.965 

18  .257   .688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.197 3.610 3.922 

19  .257   .688 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883 

20 0.257 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850 

21  .257   .686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.135 3.527 3.819 

22  .256   .686 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.119 3..505 3.792 

23  .256   .685 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.104 3.485 3.767 

24  .256   .685 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.091 3.467 3.745 

25 0.256 0.684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725 

26  .256   .684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707 

27  .256   .684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.057 3.421 3.690 

28  .256   .683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674 

29  .256   .683 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.038 3.396 3.659 

30 0.256 0.683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.030 3.385 3.646 

40  .255   .681 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551 

60  .254   .679 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 2.915 3..232 3.460 

120  .254   .677 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 2.860 3.160 3.373 

  .253   .674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 2.807 3.090 3.291 
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 

 

n 

 

0.995 

 

0.990 

 

0.975 

 

0.950 

 

0.900 

 

0.750 

 

0.500 

1 392704.10
-10 

157088.10
-9 

982069.10
-9 

393214.10
-8 

0.0157908 0.0105308 0.454936 

2  0.0100251  0.0201007 0.0506356 0.102587 0.210721 0.575364 1.38629 

3  0.0717218   0.114832 0.215792 0.351846 0.584374 1.212534 2.36597 

4   0.206989   0.297109 0.484419 0.710723 1.063623 1.92256 3.35669 

5   0.411742   0.554298 0.831212 1.145476 1.61031 2.67460 4.35146 

6   0.675727   0.872090 1.23734 1.63538 2.20413 3.45460 5.34812 

7   0.989256   1.239043 1.68987 2.16735 2.83311 4.25485 6.34581 

8   1.34441   1.64650 2.17973 2.73264 3.48954 5.07064 7.34412 

9   1.73493   2.08790 2.70039 3.32511 4.16816 5.89883 8.34283 

10   2.15586   2.55821 3.24697 3.94030 4.86518 6.73720 9.34182 

11   2.60322   3.05348 3.81575 4.57481 5.57778 7.58414 10.3410 

12   3.07382   3.57057 4.40379 5.22603 6.30380 8.43842 11.3403 

13   3.56503   4.10692 5.00875 5.89186 7.04150 9.29907 12.3398 

14   4.07467   4.66043 5.62873 6.57063 7.78953 10.1653 13.3393 

15   4.60092   5.22935 6.26214 7.26094 8.54676 11.0365 14.3389 

16   5.14221   5.81221 6.09766 7.96165 9.31224 11.9122 15.3385 

17   5.69722   6.40776 7.56419 8.67176 10.0852 12.7919 16.3382 

18   6.26480   7.01491 8.23075 9.39046 10.8649 13.6753 17.3379 

19   6.84397   7.63273 8.90652 10.1170 11.6509 14.5620 18.3377 

20   7.43384   8.26040 9.59078 10.8508 12.4426 15.4518 19.3374 

21   8.03365   8.89720 10.28293 11.5913 13.2396 16.3444 20.3372 

22   8.64272   9.54249 10.9823 12.3380 14.0415 17.2396 21.3370 

23   9.26043 10.19567 11.6886 13.0905 14.8480 18.1373 22.3369 

24   9.88623 10.8564 12.4012 13.8484 15.6587 19.0373 23.3367 

25 10.5197 11.5240 13.1197 14.6114 16.4734 19.9393 24.3366 

26 11..1602 12.1981 13.8439 15.3792 17.2919 20.8434 25.3365 

27 11.8076 12.8785 14.5734 16.1514 18.1139 21.7494 26.3363 

28 12.4613 13.5647 15.3079 16.9279 18.9392 22.6572 27.3362 

29 13.1211 14.2565 16.0471 17.7084 19.7677 23.5666 28.3361 

30 13.7867 14.9535 16.7908 18.4927 20.5992 24.4776 29.3360 

40 20.7065 22.1643 24.4330 26.5093 29.0505 33.6603 39.3353 

50 27.9907 29.7067 32.3574 34.7643 37.6886 42.9421 49.3349 

60 35.5345 37.4849 40.4817 43.1880 46.4589 52.2938 59.3347 

70 43.2752 45.4417 48.7576 51.7393 55.3289 61.6983 69.3345 

80 51.1719 53.5401 57.1532 60.3915 64.2778 71.1445 79.3343 

90 59.1963 61.7541 65.6466 69.1260 73.2911 80.6247 89.3342 

100 67.3276 70.0649 74.2219 77.9219 82.3581 90.1332 99.3341 
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 

 

n 

 

0.250 

 

0.100 

 

0.050 

 

0.025 

 

0.010 

 

0.005 

 

0.001 

1 1.32330 2.70554 3.84146 5.02389 6.63490 7.87944 10.828 

2 2.77259 4.60517 5.99146 7.37776 9.21034 10.5966 13.816 

3 4.10834 6.25139 7.81473 9.34840 11.3449 12.8382 16.266 

4 5.38527 7.77944 9.48773 11.1433 13.2767 14.8603 18.467 

5 6.62568 9.23636 11.0705 12.8325 15.0863 16.7496 20.515 

6 7.84080 10.6446 12.5916 14.4494 16.8119 18.5476 22.458 

7 9.03715 12.0170 14.0671 16.0128 18.4753 20.2777 24.322 

8 10.2189 13.3616 15.5073 17.5345 20.0902 21.9550 260125 

9 11.3888 14.6837 16.9190 19.0228 2106660 23.5894 27.877 

10 12.5489 15.9872 18.3070 20.4832 23.2093 25.1882 29.588 

11 13.7007 17.2750 19.6751 21.9200 24.7250 26.7568 31.264 

12 14.8454 18.5493 21.0261 23.3367 26..2170 28.2995 32.909 

13 15.9839 19.8119 22.3620 24.7356 27.6882 29.8195 34.528 

14 17.1169 21.0641 23.6848 26.1189 29.1412 31.3194 36.123 

15 18.2451 22.3071 24.9958 27.4884 30.5779 32.8013 37.697 

16 19.3689 23.5418 26.2962 28.8454 31.9999 34.2672 39.252 

17 20.4887 24.7690 27.5871 30.1910 33.4087 35.7185 40.790 

18 21.6049 25.9894 28.8693 31.5264 34.8053 37.1565 42.312 

19 22.7178 27.2036 30.1435 32.8523 36.1909 38.5823 43.820 

20 23.8277 28.4120 31.4104 34.1696 37.5662 39.9968 45.315 

21 24.9348 29.6151 32.6706 35.4789 38.9322 41.4011 46.797 

22 26.0393 30.8133 33.9244 36.7807 40.2894 42.7957 48.268 

23 27.1413 32.0069 35.1725 38.0756 41.6384 44.1813 49.728 

24 28.2412 33.1962 36.4150 39.3641 42.9798 45.5585 51.179 

25 29.3389 34.3816 37.6525 40.6465 44.3141 46.9279 52.618 

26 30.4346 35.5632 38.8851 41.9232 45.6417 48.2899 54.052 

27 31.5284 36.7412 40.1133 43.1945 46.9629 49.6449 55.476 

28 32.6205 37.9159 41.3371 44.4608 48.2782 50.9934 56.892 

29 33.7109 39.0875 42.5570 45.7223 49.5879 52.3356 58.301 

30 34.7997 40.2560 43.7730 46.9792 50.8922 53.6720 59.703 

40 45.6160 51.8051 55.7585 59.3417 63.6907 66.7660 73.402 

50 56.3336 63.1671 67.5048 71.4202 76.1539 79.4900 86.661 

60 66.9815 74.3970 79.0819 83.2977 88.3794 91.9517 99.607 

70 77.5767 85.5270 90.5312 95.0232 100..215 104.215 112.317 

80 88.1303 96.5782 101.879 106.629 112.329 116..321 124.839 

90 98.6499 107.565 113.145 118.136 124.116 128.299 137.208 

100 109.141 118.498 124.342 129.561 135.807 140..169 149.449 
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                    THEO  ĐỘ TIN CẬY  
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Chịu trách nhiệm xuất bản : GS. TS. Tô Đăng Hải 

Biên tập   : Trịnh Quang Trung 

Sửa bản in   : Đoàn Thanh Điền 

Trình bày   : Hữu Lộc 

Bìa    : Ngọc Minh Design 

 

 

 

            NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 

                            70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội  
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      28, Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.  

ÑT: 8225062 - 8296628  
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___________________________________________________________________ 

In 1000 cuốn, khổ 16x24 cm tại: Công ty Xuất nhập khẩu ngành in TP 

Hồ Chí Minh. 

Số giấy phép: 72-2005/CXB cấp ngày: 7/11/2005. 

In xong và nộp lưu chiểu: tháng 01/2006. 



Tác giả sách “Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin 

cậy”, TS. Nguyễn Hữu Lộc, đang công tác tại bộ môn Thiết Kế máy, 

Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.  

Nội dung sách trình bày về một trong những vấn đề cơ bản của 

phương pháp thiết kế xác suất là thiết kế trên cơ sở độ tin cậy. Phương 

pháp này xét đến đặc tính ngẫu nhiên các đại lượng thiết kế với mục 

đích nâng cao độ tin cậy, an toàn và chất lượng cho sản phẩm.  

 Sách bao gồm 12 chương:  

Chương 1 Tổng quan      

  

Chương 2  Hàm phân bố các đại lượng ngẫu nhiên   

Chương 3  Các đại lượng ngẫu nhiên trong thiết kế   

  

Chương 4  Hàm số của các đại lượng ngẫu nhiên    

Chương 5  Phân tích và thiết kế theo độ tin cậy  

                    bằng các phương pháp xấp xỉ     

Chương 6  Phân tích theo độ tin cậy bằng phương pháp 

      mô phỏng và bề mặt đáp ứng     

Chương 7  Thiết kế và phân tích kết cấu theo độ tin cậy  

Chương 8  Cơ sở phân tích và thiết kế chi tiết máy  

       theo độ tin cậy      

Chương 9  Phân tích máy thành hệ thống     

Chương 10 Phân tích và phân phối độ tin cậy hệ thống   

Chương 11 Thiết kế tối ưu theo độ tin cậy    

Chương 12  Chương trình tính toán thiết kế và phân  

        tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy (Radme)  

   

 Sách phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu cho sinh viên 

các ngành kỹ thuật, học viên cao học, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Giá: 35.000 đồng 
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